Luận văn tốt nghiệp.
   Hoàng Huy Chương-NHB


Lời Mở đầu


Nền kinh tế đất nước đang trên đà đổi mới, chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình đổi mới đó các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, duy trì vị thế chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước các DNNN theo thời gian đã và đang có những đóng góp ngày càng tăng vào GDP cũng như vào ngân sách nhà nước, góp phần tích cực trong việc thực hiện chủ trương CNH-HĐH đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, thực tiễn phản ánh tình hình hoạt động của các DNNN đã cho thấy một tình trạng đáng lo ngại và đang trở nên phổ biến đối với hầu hết các DNNN đó là hiện tượng thiếu vốn, đặc biệt là vốn lưu động. Để giải quyết khó khăn này, ngoài phần tài trợ từ ngân sách nhà nước, bổ sung từ nguồn vốn tự tạo, các doanh nghiệp thường tìm đến nguồn vốn tín dụng ngân hàng.


Nhận thức rõ được tầm quan trọng của các DNNN và thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Ngành ngân hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam về đầu tư phát triển cho các DNNN, kinh tế nhà nước. Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình đã có nhiều cố gắng tích cực trong việc mở rộng tín dụng, cung ứng vốn cho các DNNN nhằm triển khai, mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, trình độ cán bộ,…từ đó, tạo ra thế cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường trong nước và quốc tế. Vì vậy, trong nhiều năm các DNNN luôn là đối tượng khách hàng phục vụ chủ yếu của nghiệp vụ tín dụng tại Chi nhánh với số lượng khá đông đảo, thường chiếm trên 95% dư nợ hàng năm và là khu vực mang lại nguồn thu lớn nhất cho Chi nhánh. 


Qua thời gian thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình, em nhận thấy hoạt động tín dụng đối với các DNNN tại đây đã đáp ứng được khá lớn nhu cầu vốn từ phía các doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động Chi nhánh không ngừng quan tâm đến vấn đề củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, do nhiều nhân tố khách quan và chủ quan mà chất lượng tín dụng vẫn chưa hoàn toàn được đảm bảo, còn có những vấn đề tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục được nghiên cứu tìm ra giải pháp giải quyết hữu hiệu để đem lại chất lượng và hiệu quả tốt nhất cho việc đầu tư tín dụng. Xuất phát từ nhận định đó em đã chọn đề tài: ”Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khi cho vay Doanh nghiệp Nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình” cho luận văn tốt nghiệp của mình.


Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận văn gồm có 3 chương:



Chương I: Tín dụng ngân hàng và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng.


Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng đối với các Doanh nghiệp nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình.


Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình.


Cũng qua phần mở đầu này em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Thầy giáo Hoàng Xuân Quế_Giảng viên Khoa Ngân hàng-Tài chính trường Đại học KTQD Hà Nội và các cán bộ Phòng Kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình những người đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn. Và do kinh nghiệp thực tế, kiến thức, thời gian còn hạn chế nên chắc chắn luận văn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn đồng học để bản luận văn có điều kiện hoàn thiện hơn.
Chương I: tín dụng ngân hàng và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng

I/ Tổng quan về tín dụng và hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại 

1/ Khái niệm chung về tín dụng

1.1/ Tín dụng

Lịch sử phát triển cho thấy, tín dụng là một phạm trù kinh tế và cũng là một sản phẩm của nền sản xuất hàng hoá. Nó tồn tại song song và phát triển cùng với nền kinh tế hàng hoá và là động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế hàng hoá phát triển lên những giai đoạn cao hơn. Tồn tại và phát triển qua nhiều hình thái kinh tế-xã hội, đã có nhiều khái niệm khác nhau về tín dụng được đưa ra. Song khái quát lại có thể hiểu tín dụng theo khái niệm cơ bản sau:


“ Tín dụng là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao một lượng giá trị sang cho bên kia được sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận được phải cam kết hoàn trả theo thời hạn đã thoả thuận.”


Mối quan hệ giao dịch này thể hiện các nội dung sau:

- Người cho vay chuyển giao cho người đi vay một lượng giá trị nhất định. Giá trị này có thể dưới hình thái tiền tệ hoặc dưới hình thái hiện vật như: hàng hoá, máy móc, thiết bị, bất động sản.

- Người đi vay chỉ được sử dụng tạm thời trong một thời gian nhất định, sau khi hết thời hạn sử dụng theo thoả thuận, người đi vay phải hoàn trả cho người cho vay.

- Giá trị hoàn trả thông thường lớn hơn giá trị lúc cho vay ban đầu hay nói cách khác người đi vay phải trả thêm phần lợi tức (lãi vay).

Tóm lại, tín dụng là phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các chủ thể trong nền kinh tế trên nguyên tắc hoàn trả cả vốn lẫn lãi.

1.2/ Đặc trưng và bản chất của tín dụng

1.2.1/ Đặc trưng của tín dụng


Có thể nhận thấy về thực chất tín dụng là một quan hệ kinh tế giữa người cho vay và người đi vay, giữa họ có mối quan hệ với nhau thông qua sự vận động của giá trị vốn tín dụng được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ và hàng hoá từ người cho vay chuyển sang người đi vay và sau một thời gian nhất định quay về với người cho vay với lượng giá trị lớn hơn ban đầu. Tín dụng được cấu thành nên từ sự kết hợp của ba yếu tố chính là: lòng tin (sự tin tưởng vào khả năng hoàn trả đầy đủ và đúng hạn của người cho vay đối với người đi vay); thời hạn của quan hệ tín dụng (thời gian người vay sử dụng tiền vay); sự hứa hẹn hoàn trả. Và như vậy, phạm trù tín dụng có các đặc trưng chủ yếu sau:


Tín dụng là có lòng tin: bản thân từ tín dụng xuất phát từ tiếng la-tinh “creditum” có nghĩa là “sự giao phó” hay “sự tín nhiệm”. Nghiên cứu khái niệm tín dụng cũng cho ta thấy tín dụng là sự cho vay có hứa hẹn thời gian hoàn trả. Sự hứa hẹn biểu hiện “mức tín nhiệm” hay “lòng tin” của người cho vay vào người đi vay. Yếu tố lòng tin tuy vô hình nhưng không thể thiếu trong quan hệ tín dụng, đây là yếu tố bao trùm trong hoạt động tín dụng, là điều liện cần cho quan hệ tín dụng phát sinh.


Trong quan hệ tín dụng “lòng tin” được biểu hiện từ nhiều phía, không chỉ có lòng tin từ một phía của người cho vay đối với người đi vay. Nếu người cho vay không tin tưởng vào khả năng hoàn trả của người đi vay thì quan hệ tín dụng có thể không phát sinh và ngược lại, nếu người đi vay cảm nhận thấy người cho vay không thể đáp ứng được yêu cầu về khối lượng tín dụng, về thời hạn vay,…thì quan hệ tín dụng cũng có thể không phát sinh. Tuy nhiên, trong quan hệ tín dụng lòng tin của người cho vay đối với người đi vay quan trong hơn nhiều bởi lẽ người cho vay là người giao phó tiền bạc hoặc tài sản của họ cho người khác sử dụng.


Tín dụng là có tính thời hạn: khác với các quan hệ mua bán thông thường khác (sau khi trả tiền người mua trở thành chủ sở hữu của vật mua hay còn gọi là “mua đứt bán đoạn”), quan hệ tín dụng chỉ trao đổi quyền sử dụng giá trị khoản vay chứ không trao đổi quyền sở hữu khoản vay. Người cho vay giao giá trị khoản vay dưới dạng hàng hoá hay tiền tệ cho người kia sử dụng trong một thời gian nhất định. Sau khi khai thác giá trị sử dụng của khoản vay trong thời hạn cam kết, người đi vay phải hoàn trả toàn bộ giá trị khoản vay cộng thêm khoản lợi tức hợp lý kèm theo như cam kết đã giao ước với người cho vay.


Mọi khoản vay dưới dạng hiện vật hay tiền tệ cũng đều là hàng hoá và vì thế nó cũng có giá trị và giá trị sử dụng. Trong kinh doanh tín dụng người cho vay chỉ bán “giá trị (quyền) sử dụng của khoản vay” chứ không bán “giá trị của khoản vay”, nên sau khi hết thời gian sử dụng theo cam kết, khoản vay đó được hoàn trả về và vẫn giữ nguyên giá trị của nó, phần lợi tức theo thoả thuận nếu có là “giá bán” quyền sử dụng khoản vay trong thời gian nhất định. Như vây, khối lượng hàng hoá hay tiền tệ (phần gốc) cho vay ban đầu chỉ là vật chuyên trở giá trị sử dụng của chúng, nó được phát ra qua các thời gian nhất định rồi sẽ thu về chứ không được bán đứt.


Tín dụng là có tính hoàn trả: đây là đặc trưng thuộc về bản chất vận động của tín dụng và là dấu ấn để phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm trù kinh tế khác. Sau khi kết thúc một vòng tuần hoàn của tín dụng, hoàn thành một chu kỳ sản xuất trở về trạng thái tiền tệ, vốn tín dụng được người đi vay hoàn trả cho người cho vay kèm theo một phần lãi như đã thoả thuận.


Một mối quan hệ tín dụng được gọi là hoàn hảo nếu được thực hiện với đầy đủ các đặc trưng trên, nghĩa là người đi vay hoàn trả được đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn.

1.2.2/ Bản chất và chức năng của tín dụng


Tín dụng là một phạm trù của nền kinh tế hàng hoá, bản chất của tín dụng là quan hệ vay mượn có hoàn trả cả vốn lẫn lãi sau một thời gian nhất định, quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn và là quan hệ bình đẳng hai bên cùng có lợi. Tín dụng nói chung và tín dụng ngân hàng nói riêng đều có hai chức năng cơ bản là:


- Huy động vốn và cho vay vốn tiền tệ trên nguyên tắc hoàn trả có lãi. Chức năng này gồm hai loại nghiệp vụ được tách hẳn ra là huy động vốn tạm thời nhàn rỗi và cho vay vốn đối với các nhu cầu cần thiết của nền kinh tế.


- Kiểm soát các hoạt động kinh tế thông qua các quan hệ tín dụng đối với các tổ chức và cá nhân.

1.3/ Các loại hình tín dụng trong lịch sử


Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá, tín dụng ngày càng phát triển cả về nội dụng lẫn hình thức. Các quan hệ tín dụng ngày càng được mở rộng hơn, ban đầu là quan hệ giữa các cá nhân với nhau, sau đó là giữa cá nhân với tổ chức, tổ chức với tổ chức, quan hệ với nhà nước và cao nhất là tín dụng quốc tế. Trong quá trình phát triển lâu dài đó quan hệ tín dụng đã hình thành và phảt triển qua các hình thức sau:


- Tín dụng nặng lãi


Tín dụng nặng lãi hình thành khi xuất hiện sự phân chia giai cấp dẫn đến kẻ giàu, người nghèo. Đặc điểm nổi bật của tín dụng này là lãi suất cho vay rất cao. Chính vì vậy, tiền vay chỉ được sử dụng vào mục đích tiêu dùng cấp bách, hoàn toàn không mang mục đích sản xuất nên đã làm giảm sức sản xuất xã hội. Nhưng đánh giá một cách công bằng thì tín dụng nặng lãi lại góp phần quan trọng làm tan rã kinh tế tự nhiên, mở rộng quan hệ hàng hoá tiền tệ, tạo tiền đề cho chủ nghĩa tư bản ra đời.


- Tín dụng thương mại


Đây là hình thức tín dụng giữa các nhà sản xuất kinh doanh với nhau. Công cụ của hình thức tín dụng này là các thương phiếu thương mại (gồm có kỳ phiếu và hối phiếu thương mại). Tín dụng thương mại có đặc điểm là: đối tượng cho vay là hàng hoá vì hình thức tín dụng được dựa trên cơ sở mua bán chịu hàng hoá giữa các nhà sản xuất với nhau và do đó các chủ thể tham gia vào quá trình vay mượn cũng là các nhà sản xuất kinh doanh. Qui mô tín dụng bị hạn chế bởi nguồn vốn cho vay là của từng chủ thể sản xuất kinh doanh.


- Tín dụng ngân hàng


Tín dụng ngân hàng (TDNH) là hình thức phản ánh quan hệ vay và trả nợ giữa một bên là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và một bên là các nhà sản xuất kinh doanh. Hình thức TDNH thể hiện rõ ưu thế của mình so với hai hình thức tín dụng trên ở chỗ: đây là hình thức tín dụng rất linh hoạt vì đối tượng cho vay mượn là tiền tệ; chiều vận động nhiều do ngân hàng có thể vay với mọi thành phần kinh tế, thoả mãn nhu cầu của khách hàng từ các món vay nhỏ để trang trải chi tiêu trong gia đình đến các khoản vay lớn hơn để mở rộng sản xuất kinh doanh, phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội; qui mô tín dụng lớn hơn vì nguồn vốn cho vay là nguồn vốn mà ngân hàng có thể tập trung và huy động được trong nền kinh tế. TDNH là hình thức tín dụng chủ yếu của nền kinh tế thị trường, nó đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế linh hoạt, kịp thời, khắc phục được nhược điểm của các hình thức tín dụng khác trong lịch sử.
2/ Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 

2.1/ Ngân hàng thương mại (NHTM)

2.1.1/ Khái niệm NHTM


Để đưa ra được một khái niệm về NHTM, người ta thường phải dựa vào tính chất và mục đích hoạt động của nó trên thị trường tài chính và đôi khi còn kết hợp tính chất, mục đích và đối tượng hoạt động. Xuất phát từ đặc điểm trên, Luật Ngân hàng của nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra những khái niệm khác nhau về NHTM. Mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng phân tích khai thác nội dung của các khái niệm đó, ta dễ dàng nhận thấy các NHTM đều có chung một tính chất đó là việc nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn, để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và các nghiệp vụ kinh doanh khác của chính ngân hàng. 


ở việt Nam, trong bước chuyển đổi sang kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN. Mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được bảo hộ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu có thể hỗn hợp, đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng. Các doanh nghiệp, không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác và cạnh tranh với nhau, bình đẳng trước pháp luật.


Theo hướng đó, nền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại hình ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Để tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động của các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Việc đưa ra khái niệm về NHTM là hết sức cần thiết. Theo Pháp lệnh của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 24/05/1990:” NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.”. Như vậy, NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ thông qua các nghiệp vụ huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay, đầu tư và thực hiện các nghiệp vụ tài chính khác.


Từ định nghĩa chung về NHTM trên, căn cứ vào tính chất và mục tiêu hoạt động pháp lệnh còn chỉ rõ các loại hình ngân hàng gồm: NH Thương mại, NH Phát triển, NH Đầu tư, NH Chính sách, NH Hợp tác và các loại hình ngân hàng khác.

2.1.2/ Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM

a) Nghiệp vụ huy động vốn 


Vốn của NHTM là những gía trị tiền tệ do NHTM tạo lập hoặc huy động được, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Thực chất, nguồn vốn của ngân hàng là một bộ phận thu nhập quốc dân tạm thời nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu dùng, mà người chủ sở hữu của chúng gửi vào ngân hàng để thực hiện các mục đích khác nhau. Nhìn chung, vốn chi phối toàn bộ các hoạt động và quyết định đối với việc thực hiện các chức năng của NHTM.


Xuất phát từ vai trò và tính chất vốn như vậy, nghiệp vụ huy động vốn (hay còn gọi là nghiệp vụ tạo lập vốn) luôn được coi là nghiệp vụ khởi đầu tạo điều kiện cho sự hoạt động của NHTM. Ngoài vốn ban đầu cần thiết_tức là đủ vốn pháp định theo luật thì ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới việc tăng trưởng vốn trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Thông thường kết cấu nguồn vốn của một NHTM gồm có: vốn tự có, vốn huy động, vốn đi vay, vốn khác. Mỗi loại vốn đều có một tính chất, vai trò riêng trong tổng nguồn vốn hoạt động của NHTM và trong suốt quá trình hoạt động của NHTM các nghiệp vụ  huy động theo từng loại vốn kể trên sẽ được tiến hành xen kẽ lẫn nhau tuỳ thuộc vào yêu cầu của hoạt động kinh doanh và thực trạng vốn hiện có của ngân hàng.

b) Nghiệp vụ sử dụng vốn


Sau khi huy động được vốn, NHTM phải sử dụng thế nào để hiệu quả hoá những nguồn tài sản này. Thông thường hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng tập trung vào các hình thức sau:


* Nghiệp vụ ngân quỹ: là hoạt động của ngân hàng nhằm bảo đảm khả năng thanh toán thường xuyên, bao gồm : các quỹ tiền mặt, các khoản tiền gửi thanh toán ở NHTƯ và NHTM khác, các khoản tiền đang trong quá trình thu về


* Nghiệp vụ cho vay: là một hoạt động kinh doanh chủ chốt của ngân hàng để tạo ra lợi nhuận. Các khoản cho vay thường chiếm tỷ trọng lớn từ 60-80% tổng số tài sản có của NHTM và đem lại hơn 60% doanh lợi cho ngân hàng. Đại bộ phận tiền huy động được ngân hàng cho vay theo 2 loại chính là cho vay ngắn hạn và cho vay trung-dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống. Tuy nhiên, trên thực tế, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường và của ngành ngân hàng, các NHTM còn đưa ra nhiều loại hình tín dụng khác, đáp ứng mọi nhu cầu tín dụng của các thành phần trong nền kinh tế. Ví dụ như: tín dụng thông thường cho các đơn vị kinh doanh, tín dụng chứng từ, tín dụng thuê mua,…


* Nghiệp vụ đầu tư: hoạt động đầu tư của NHTM diễn ra chủ yếu trên thị trường tài chính thông qua việc mua bán các chứng khoán. Thu nhập của ngân hàng thu được từ hoạt động này là khoản chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Ngoài ra, ngân hàng còn có thể tiến hành đầu tư thông qua việc mua cổ phiếu hoặc hùn vốn, góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp và sẽ được phân chia lơi nhuận trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

c) Nghiệp vụ trung gian


Để giúp các ngân hàng phát triển toàn diện và đem lại cho ngân hàng những khoản thu nhập khá quan trọng, NHTM còn tiến hành các nghiệp vụ trung gian gồm rất nhiều loại dịch vụ ngân hàng khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng qua đó làm tăng sự thoả mãn của khách hàng đối với 2 loại nghiệp vụ cơ bản kể trên. Các dịch vụ trung gian thường là: dịch vụ chuyển khoản, dịch vụ cung cấp các công cụ thanh toán, dịch vụ thu hộ-chi hộ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ kiều hối-thu đổi ngoại tệ, dịch vụ thuê mua và bảo lãnh, dịch vụ tư vấn thông tin,…Vai trò của các nghiệp vụ trung gian này là bổ sung thêm vào các nghiệp vụ cơ bản, nó tạo giá trị gia tăng và có thể tạo ra sự khác biệt của ngân hàng trong cạnh tranh.

2.2/ Hoạt động tín dụng của NHTM

2.2.1/ Khái niệm TDNH

TDNH là mối quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng với một bên là các chủ thể khác trong nền kinh tế, trong đó ngân hàng đóng vai trò vừa là người đi vay vừa là người cho vay, hay nói cách khác, ngân hàng là một trung gian tài chính luân chuyển vốn từ nơi tạm thừa vốn sang nơi thiếu. Giá (lãi suất) của khoản vay do ngân hàng ấn định cho khách hàng vay là mức lợi tức mà khách hàng phải trả trong suốt khoản thời gian tồn tại của khoản vay.


Chủ thể tham gia trong quan hệ TDNH là ngân hàng, nhà nước, doanh nghiệp và hộ dân cư. Đối tượng được sử dụng trong quan hệ tín dụng là tiền, do đó, nó không chịu sự giới hạn theo hàng hoá, vận động đa phương đa chiều. Đây chính là ưu điểm nổi bật và là đặc điểm khác biệt giữa TDNH với các loại hình tín dụng khác.

2.2.2/ Các hình thức TDNH


ở việt Nam hiện nay, căn cứ theo quyết định số 324/1998/QĐ-NHNN1 của Thống đốc NHNN Việt Nam ngày 30/09/1998 về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, NHTM có thể có các hình thức tín dụng sau:

* Cho vay từng lần


Hình thức này áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu và đề nghị vay vốn từng lần, khách hàng có nhu cầu vay vốn không thường xuyên hoặc khách hàng mà ngân hàng xét thấy cần thiết phải áp dụng cho vay từng lần để giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng vốn vay chặt chẽ an toàn. Mỗi lần vay vấn khách hàng và ngân hàng phải làm các thủ tục vay vốn cần thiết và ký hợp đồng tín dụng. Mỗi hợp đồng tín dụng có thể phát tiền vay một hay nhiều lần phù hợp với tiến độ và yêu cầu sử dụng vốn thực tế của khách hàng. Ngân hàng cho vay phải quản lý chặt chẽ doanh số cho vay đảm bảo tổng số tiền trên các giấy nhận nợ do khách hàng lập không vượt quá số tiền đã ký trong hợp đồng tín dụng.

* Cho vay theo hạn mức tín dụng


Cho vay theo hạn mức tín dụng là việc ngân hàng cho khách hàng vay căn cứ vào dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh để tính toán và thoả thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong thời hạn nhất định hoặc theo chu kỳ sản xuất kinh doanh. Việc thoả thuận này phải được thể hiện và ký kết trong hợp đồng tín dụng. Khách hàng được rút vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng cho phép căn cứ vào nhu cầu vốn của phương án sản xuất kinh doanh và chỉ phải xuất trình những thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hình thức tín dụng này thường được áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn thường xuyên, sản xuất kinh doanh ổn định, có uy tín trong quan hệ kinh doanh với ngân hàng.

* Cho vay theo dự án đầu tư


Ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống. Hình thức này áp dụng cho các trường hợp vay vốn trung và dài hạn.

* Cho vay hợp vốn


Theo hình thức này, một nhóm các tổ chức tín dụng cùng cho vay đối với một dự án hoặc phương án vay vốn của khách hàng, trong đó có một tổ chức tín dụng làm đầu mối dàn xếp phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Cho vay hợp vốn thường được áp dụng đối với các dự án có nhu cầu vốn lớn, vượt quá khả năng của một ngân hàng hoặc có phạm vi qui mô rộng mà một ngân hàng khó có thể kiểm soát nổi. Hình thức tín dụng này giúp cho các ngân hàng giảm thiểu rủi ro, đông thời khác bổ sung kinh nghiệm, kiến thức cho nhau.

* Cho vay trả góp


Đây là hình thức tín dụng mà qua đó ngân hàng cho khách hàng vay để mua tài sản, hàng hoá khi khách hàng không có đủ tiền trả một lúc. Khi vay vốn, ngân hàng cho vay và khách hàng xác định và thoả thuận số lãi tiền vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. Tài sản mua bằng vốn vay chỉ thuộc sở hữu của bên vay sau khi họ trả đủ nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Với hình thức này, để được vay vốn khách hàng phải có phương án trả nợ gốc và lãi vay khả thi bằng các khoản thu nhập có cơ sở chắc chắn, ổn định.

* Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng


Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng là việc ngân hàng cho vay cam kết đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong phạm vi hạn mức tín dụng nhất định để đầu tư cho dự án. Theo hình thức này, căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, ngân hàng và khách hàng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng: hạn mức tín dụng dự phòng, thời hạn hiệu lực của tín dụng dự phòng. Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, nếu khách hàng không sử dụng hoặc không sử dụng hết hạn mức, khách hàng phải trả phí đã cam kết theo thoả thuận. Khi khách hàng vay chính thức, phần vốn vay được tính theo lãi suất tiền vay hiện hành.

* Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ


Với hình thức này, ngân hàng cho phép khách hàng trong phạm vi hạn mức để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ tại các cơ sở bán hàng có chấp nhận thanh toán thẻ hay rút tiền mặt tại các máy rút tiền tự động. Hình thức tín dụng này đem lại cho khách hàng tính tự chủ cao và tiết kiệm thời gian.


Ngoài các hình thức tín dụng kể trên, trong tình hình kinh doanh hiện nay để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thu hút được nhiều khách hàng các ngân hàng còn có thể áp dụng nhiều hình thức cho vay khác phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng vay vốn của khách hàng.

2.2.3/ Nguyên tắc tín dụng


Tín dụng ngân hàng được thực hiện trên 3 nguyên tắc sau:

 a) Tiền cho vay phải được hoàn trả sau một thời gian nhất định cả vốn lẫn lãi


Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu vì đại bộ phận vốn kinh doanh của ngân hàng là nguồn vốn huy động từ nền kinh tế. Nguyên tắc hoàn trả phản ánh đúng bản chất quan hệ tín dụng, tính chất của tín dụng sẽ bị phá vỡ nếu nguyên tắc này không được thực hiện đầy đủ. Nếu trong quá trình hoạt động kinh doanh, các khoản tín dụng mà ngân hàng đã cung cấp không được hoàn trả đúng hạn nhất định sẽ ảnh hưởng tới khả năng thanh toán và thu nhập của ngân hàng. Do đó, khách hàng khi vay vốn phải cam kết trả cả gốc và lãi trong một thời hạn nhất định, cam kết này được ghi trong hợp đồng vay nợ.

 b) Vốn vay phải có giá trị tương đương làm đảm bảo


Trong nền kinh tế thị trường các hoạt động kinh tế diễn ra hết sức đa dạng và phức tạp, vì thế mọi dự đoán về rủi ro của ngân hàng chỉ mang tính tương đối. Trong môi trường kinh doanh như vậy, bảo đảm tín dụng được coi là một tiêu chuẩn xét duyệt cho vay nhằm bổ sung những mặt hạn chế của nhà quản trị tín dụng cũng như phòng ngừa những diễn biến không thuận lợi của môi trường kinh doanh. Các giá trị tương đương làm bảo đảm có thể là: vật tư hàng hóa trong kho, tài sản cố định của doanh nghiệp, số dư trên tài khoản tiền gửi, hoá đơn chuẩn bị nhận hàng hoặc có thể là cam kết bảo lãnh của một cơ quan khác thậm chí có thể là chính uy tín của doanh nghiệp trên thị trường và trong mối quan hệ quá khứ với ngân hàng. Giá trị đảm bảo là cơ sở cho khả năng trả nợ của khách hàng, cơ sở để hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng và là điều kiện để thực hiện nguyên tắc thứ nhất trong các điều kiện khác nhau.

 c) Cho vay theo kế hoạch thoả thuận trước (vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích)


Tín dụng đúng mục đích không những là nguyên tắc mà còn là phương châm hoạt động của tín dụng. Quan hệ tín dụng phản ánh nhu cầu về vốn và lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng là cơ sở để doanh nghiệp tính toán các yếu tố hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời nó cũng là một trong những yếu tố đảm bảo khả năng thu nợ của ngân hàng.


Để thực hiện nguyên tắc này, ngân hàng yêu cầu khách hàng vay vốn phải sử dụng tiền vay đúng mục đích như đã cam kết trong hợp đồng, bởi vì mục đích đó đã được ngân hàng thẩm định. Nếu phát hiện khách hàng vi phạm ngân hàng được quyền thu hồi nợ trước hạn, trường hợp khách hàng không có tiền thì chuyển nợ quá hạn.

2.2.4/ Lãi suất tín dụng


Trong quan hệ tín dụng lãi suất là biểu hiện giá cả khoản tiền mà người cho vay đòi hỏi khi tạm thời trao quyền sử dụng một khoản vốn của mình cho người khác trong một thời gian nhất định. Người đi vay coi lãi suất như một khoản chi phí phải trả cho nhu cầu sử dụng tạm thời vốn của người khác. Nói một cách khác lãi suất tín dụng là giá cả của quyền sử dụng vốn vay. Đối với hoạt động ngân hàng, lãi suất là một trong những biến số được theo dõi chặt chẽ nhất, nó không chỉ là công cụ điều tiết vĩ mô mà còn là phương tiện giúp các ngân hàng cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Thông thường lãi suất của ngân hàng được hình thành trên cơ sở lãi suất thị trường nên luôn biến động. Trong hoạt động tín dụng, lãi suất tín dụng thường có các giới hạn sau:


Trần lãi suất <
 Lãi suất   <
Lãi suất   < 
Trần lãi suất  <     Tỷ suất lợi


   huy động
  huy động
  cho vay
    cho vay
    nhuận bình quân


Đối với mọi thành viên trong hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam, hướng dẫn thực hiện quy chế cho vay của tổ chức tín dụng được quy định như sau:

- Mức lãi suất cho vay do ngân hàng cho vay và khách hàng thoả thuận phù hợp với qui định của NHNN và hướng dẫn của Tổng giám đốc NHCT về lãi suất cho vay tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng. Ngân hàng cho vay công bố mức lãi suất cho vay cho khách hàng biết.

- Lãi suất cho vay ưu đãi được áp dụng đối với các khách hàng được ưu đãi về lãi suất do Tổng giám đốc NHCT thông báo theo qui định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.

- Trường hợp khoản vay bị chuyển sang nợ quá hạn, phải áp dụng lãi suất nợ quá hạn theo mức qui định của Thống đốc NHNN tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng.

2.2.5/ Quy trình tín dụng


Quy trình tín dụng là tập hợp các nội dung, kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản, trình tự các bước phải tiến hành từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một vòng quay của vốn tín dụng. Quy trình tín dụng là yếu tố quan trọng, để đảm bảo hiệu quả tín dụng quy trình tín dụng thường gồm có 10 bước.

1- Khai thác khách hàng, tìm kiếm dự án

2- Hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và lập hồ sơ vay vốn

3- Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng 

4- Phân tích, thẩm định khách hàng và phương án vay vốn

5- Quyết định cho vay

6- Kiểm tra hoàn chỉnh hồ sơ cho vay và hồ sơ tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

7- Phát tiền vay

8- Kiểm tra sau khi cho vay, thu hồi nợ, gia hạn nợ

9- Xử lý rủi ro

10- Thanh lý hợp đồng và đánh giá kết quả cho vay


Nắm vững quy trình tín dụng, tuân thủ thực hiện chặt chẽ các bước của quy trình sẽ là điều kiện đầu tiên để nâng cao chất lượng tín dụng.

II/ Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhà nước

1/ Một số vấn đề về doanh nghiệp nhà nước (DNNN)

1.1/ Khái niệm DNNN


Nói đến doanh nghiệp chúng ta có thể có một khái niệm chung nhất: doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập để tiến hành các hoạt động kinh doanh, thực hiện các chức năng sản xuất, chế biến, chế tạo sản phẩm hoặc mua bán hàng hoá, làm dịch vụ cung ứng nhằm thoả mãn nhu cầu của thị trường, xã hội. Thông qua các hoạt động hữu ích đó, doanh nghiệp có thể đạt được nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích căn bản là thu lợi nhuận hoặc lãi.


DNNN là một bộ phận của doanh nghiệp nói chung được hình thành và phát triển trong nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng tiêu thức cụ thể để phân loại và nhận biết về DNNN ở nhiều nước trên thế giới còn rất khác nhau. Mỗi quốc gia trong quan niệm của mình có thể nhấn mạnh tiêu chí này hay tiêu chí khác.


ở việt Nam trong những năm trước đây, khi nền kinh tế phát triển dựa trên quan niệm về mô hình kinh tế xã hội chủ yếu bao gồm hai thành phần kinh tế quốc doanh và tập thể. Chúng ta thường có quan niệm về các XN quốc doanh, Công ty quốc doanh, Mậu dịch quốc doanh,… đó là những tổ chức do nhà nước: đầu tư vốn (100%), quyết định thành lập, quyết định phương hướng hoạt động, quyết định bộ máy quản lý và tuyển dụng người lao động theo chế độ biên chế ổn định. Sau quá trình đổi mới những năm vừa qua, chúng ta đã hoàn thiện dần quan niệm về DNNN. Điều này thể hiện rõ trong các văn bản pháp quy: nhiều Luật, Nghị định đều có đề cập đến khái niệm DNNN. Tiêu biểu như Luật DNNN được Quốc hội thông qua, ban hành ngày 20/04/1995.


Điều 1 của Luật qui định:” DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh, hoặc hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội do nhà nước giao.”


DNNN có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý. DNNN có tên gọi, có con dấu riêng và có trụ sở chính trên lãnh thổ Việt Nam.


Tại điều 3 của Luật: xác định vốn nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý là vốn ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc vốn ngân sách cấp và vốn của doanh nghiệp tự tích lũy.


Tóm lại: DNNN là một thực thể kinh tế thuộc sở hữu nhà nước, ra đời và hoạt động kinh doanh độc lập chịu sự quản lý vĩ mô của nhà nước. DNNN là một tổ chức kinh tế khác với tổ chức hành chính và tổ chức sự nghiệp nhà nước, không chỉ lấy hoạt động kinh doanh, hoạt động công ích làm chủ yếu. Điều cơ bản là DNNN phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, các nguồn lực do nhà nước là chủ sở hữu giao cho doanh nghiệp.

1.2/ Phân loại DNNN


Cũng theo Luật DNNN của Việt Nam các DNNN được chia ra theo các tiêu chí sau:

1.2.1/ Theo mục tiêu hoạt động (2 loại)


+ DNNN hoạt động công ích: là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hoá, dịch vụ công cộng theo các chính sách của nhà nước hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.


+ DNNN hoạt động kinh doanh: là DNNN hoạt động chủ yếu nhằm mục tiêu lợi nhuận.

1.2.2/ Theo sở hữu (4 loại)


+ Loại DNNN chỉ có một chủ sở hữu duy nhất là nhà nước.


+ Loại DNNN có nhiều chủ sở hữu vốn, trong đó nhà nước nắm giữ không dưới 50% vốn.


+ Loại DNNN có nhiều chủ sở hữu vốn, trong đó phần sở hữu của nhà nước ít nhất gấp 2 lần cổ phần của các cổ đông lớn nhất khác trong doanh nghiệp.


+ Loại DNNN có nhiều chủ sở hữu vốn, trong đó nhà nước sở hữu cổ phần đặc biệt để nắm giữ quyền quyết định một số vấn đề quan trọng của doanh nghiệp theo thoả thuận được ghi trong Điều lệ doanh nghiệp.

1.2.3/ Theo mô hình tổ chức hoạt động (2 nhóm)


+ DNNN độc lập, các Tổng công ty 90,91


+ DNNN thành viên của các Tổng công ty

1.2.4/ Theo cấp chủ quản (3 nhóm)


+ DNNN do các Bộ quản lý


+ DNNN do địa phương quản lý


+ DNNN do các tổ chức đoàn thể quản lý

1.2.5/ Theo qui mô kinh doanh (3nhóm)

     + DNNN qui mô lớn: vốn nhà nước trên 10 tỷ đồng, doanh thu trên 100 tỷ.

     + DNNN qui mô vừa: vốn nhà nước từ 5-10 tỷ đồng, doanh thu từ 50-100 tỷ.

     + DNNN qui mô nhỏ: vốn nhà nước dưới 5 tỷ đồng, doanh thu dưới 50 tỷ.

1.2.6/ Theo các ngành kinh tế kỹ thuật


Hiện nay do sản xuất của chúng ta chưa phát triển, do đó tuỳ thuộc ở từng địa phương có thể phân nhóm DNNN theo ngành chuyên môn hoá hẹp hoặc chuyên môn hoá tổng hợp, hoặc chia theo 4 nhóm ngành tổng hợp sau đây:


+ DNNN thuộc các ngành sản xuất nông lâm nghiệp và phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp. 



+ DNNN thuộc các ngành công nghiệp-xây dựng và phục vụ sản xuất công nghiệp.



+ DNNN thuộc các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải, thông tin liên lạc.



+ DNNN thuộc các ngành còn lại

1.3/ Vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường


Vai trò của DNNN luôn được xem là một bộ phận trọng yếu của kinh tế nhà nước và vai trò của kinh tế nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân. Vai trò đó được thể hiện trong 3 mối quan hệ:

1) DNNN trong mối quan hệ với các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế. DNNN trực tiếp tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

2) Tương quan của DNNN trong hệ thống các giải pháp, công cụ kinh tế mà nhà nước lựa chọn để điều tiết, thúc đẩy và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế.
3) Mối quan hệ của DNNN với hệ thống doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Trong ba mối quan hệ này, mối quan hệ thứ nhất quy định vai trò của DNNN trong những giai đoạn phát triển nhất định. Có thể vai trò của DNNN sẽ thay đổi tăng hoặc giảm, tuỳ theo chính sách và chiến lược phát triển. Trong hai mối quan hệ sau, vai trò của DNNN được đặt trong tương quan của việc lựa chọn phương pháp trực tiếp hay gián tiếp để điều tiết và thúc đẩy nền kinh tế, ưu thế của các DNNN trong việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ công cộng so với hệ thống doanh nghiệp tư nhân. 


Để đánh giá vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường, có thể nêu những nét chủ yếu sau.


* Vai trò kinh tế


Với một quốc gia đang trong quá trình quá độ lên CNXH, vấn đề quyết định là cần nhanh chóng đưa nền kinh tế từ trình độ lạc hậu chuyển lên trình độ tiên tiến hiện đại có quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất. Thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo, điều tiết, định hướng cho các thành phần khác. Như vậy trong hệ thống doanh nghiệp của nền kinh tế nhiều thành phần, DNNN có vai trò là một bộ phận cấu thành của kinh tế nhà nước, kinh tế nhà nước và DNNN tiếp tục nắm giữ vai trò chủ đạo để thúc đẩy nền kinh tế phát triển đi lên CNXH.


Đặc điểm của các nước chậm phát triển là cơ cấu kinh tế bất hợp lý, công nghiệp chưa phát triển, nông nghiệp lạc hậu, thị trường giao lưu trao đổi hàng hóa hạn hẹp, tổ chức sản xuất phân tán, mức thu nhập bình quân của người dân thấp,…Để thực hiện chiến lược tăng tốc, rút ngắn và tạo dựng cơ sở kinh tế, nhà nước tất yếu phải lựa chọn giải pháp phát triển các DNNN, tăng cường kinh tế nhà nước. Việc phát triển các DNNN có hai ưu thế: thứ nhất, đó là ưu thế về khả năng huy động vốn và khả năng cạnh tranh để tham gia vào thị trường quốc tế; Thứ hai, với ưu thế về qui mô tập trung sản xuất, các DNNN có lợi thế hơn trong việc áp dụng công nghệ hiện đại. DNNN trở thành các đối tác chính để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động liên doanh liên kết.


Có nhiều khả năng để tập trung nguồn vốn, tổ chức sản xuất hiện đại, qui mô lớn và lợi thế về chuyển giao công nghệ, hội nhập với nền kinh tế thế giới…DNNN có vai trò quyết định trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển tăng tốc, rút ngắn khoảng cách giữa các nước chậm phát triển với các nước phát triển. Như vậy, xét ở cả hai khía cạnh, khía cạnh tạo lập những cơ sở kinh tế của lực lượng kinh tế nhà nước và khía cạnh phát triển thì DNNN là giải pháp tốt nhất để thúc đẩy nền kinh tế phát triển.


Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, tại các nước phát triển DNNN không thể hiện rõ vai trò của một công cụ để Chính phủ can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế. Nhưng tại các nước chậm phát triển, thực trạng hệ thống doanh nghiệp còn kém phát triển, khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhỏ bé, lực lượng kinh tế vĩ mô của nhà nước còn hạn chế thì việc phát triển hệ thống DNNN với nhiều doanh nghiệp qui mô lớn, trình độ công nghệ cao,…là một giải pháp có tính quyết định đến việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng nhiều thành phần và mở cửa hội nhập. DNNN có thể trở thành những công cụ trực tiếp để tham gia khắc phục những hạn chế của kinh tế thị trường, khi nó có đủ khả năng cung cấp những hàng hoá và dịch vụ công cộng có ý nghĩa đặc biệt đôí với sinh hoạt chung của xã hội mà tư nhân và các thành phần kinh tế khác không muốn hoặc không có khả năng đầu tư.


Bên cạnh các ưu thế kể trên, DNNN vẫn còn có những nhược điểm, đó là: kém năng động trong kinh doanh, nếu DNNN phát triển mở rộng bao trùm toàn bộ nền kinh tế nó sẽ làm cho nền kinh tế rơi vào trạng thái thiếu tính đa dạng, trì trệ và kém hiệu quả.


Một cơ cấu kinh tế hợp lý trong mô hình kinh tế thị trường hỗn hợp là sự cân bằng giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tư nhân và đặc biệt là khu vực DNNN và khu vực doanh nghiệp tư nhân. Cùng với quá trình phát triển DNNN sẽ diễn ra quá trình thay đổi phương pháp trong cơ chế quản lý của nhà nước đối với toàn bộ nền kinh tế: chuyển từ việc sử dụng công cụ quản lý trực tiếp sang công cụ quản lý gián tiếp. Nhà nước điều hành và quản lý vĩ mô nền kinh tế là chủ yếu, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh là chức năng của các doanh nghiệp.


* Vai trò chính tri


Đối với một quốc gia, các DNNN luôn có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, nó là bộ phận định hướng về mặt kinh tế và là công cụ thực hiện các chính sách của nhà nước. Thực sự, hệ thống DNNN cung cấp cho nhà nước một cơ sở kinh tế để nhà nước trở thành một lực lượng chi phối trực tiếp đối với bộ phận kinh doanh tư nhân. Thêm vào đó, ở giai đoạn đầu của tiến trình phát triển, DNNN là bộ phận tạo nền tảng của kinh tế nhà nước. Nó cung cấp nguồn lực chính, chủ yếu cho hoạt động của nhà nước, đồng thời là công cụ trực tiếp hữu hiệu để thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo đúng định hướng và thực hiện những mục tiêu kinh tế-xã hội do Chính phủ đề ra. Các DNNN còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh đối với mỗi quốc gia.


* Vai trò xã hội


Bên cạnh các mặt tích cực của mình nền kinh tế thị trường luôn có những khuyết tật như tạo ra sự phân hoá giàu nghèo, thất nghiệp,…Vì vậy, sự tồn tại của DNNN với việc sử dụng nhiều lao động, tăng công ăn việc làm và tăng thu nhập sẽ làm giảm bớt áp lực của sự bất bình đẳng. Và thông thường DNNN thực hiện các quyền, nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động tốt hơn các thành phần khác.
Ngoài ra, mỗi quốc gia thường có những vùng xa xôi hẻo lánh, tại đó trình độ dân trí còn thấp, dân cư ở những vùng này phải chịu nhiều thiệt thòi vì sự phát triển kinh tế thấp hơn các vùng khác. Việc đầu tư cho các DNNN ở các vùng này có vai trò quyết định bảo đảm cung cấp các nhu cầu về dịch vụ công cộng, thiết yếu cho đời sống của dân cư vùng sâu, vùng xa; đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả các chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ dành cho những vùng này.

2/ Thực trạng hoạt động của các DNNN

2.1/ Tình hình hoạt động của các DNNN ở nước ta trong những năm qua (từ 1986 đến nay)


Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chỉ thị, nghị quyết về công tác sắp xếp DNNN, thể hiện quyết tâm đổi mới hệ thống DNNN. Quá trình thực hiện sắp xếp DNNN sau gần 10 năm đổi mới (bắt đầu từ NĐ 388/HĐBT ngày 20/11/1991) đã làm thay đổi và tạo ra nhiều chuyển biến đáng kể, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế nước ta những năm qua. Công cuộc đổi mới DNNN đã thu được những thành tựu nhất định, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNN, tiến tới thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần.


Có thể tóm tắt những đặc trưng cơ bản về tình hình hoạt động của DNNN ở nước ta trong những năm qua bằng một số nhận xét sau đây.

a) Những kết quả đạt được

- Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 về quy chế thành lập và giải thể DNNN, tính đến cuối năm 1994 so với năm 1989 cả nước đã giảm từ 12.296 DNNN xuống còn khoảng 6.300 DNNN, như vậy, số DNNN đã giảm 51%. Từ cuối năm 1995 đến nay chúng ta vẫn kiên trì thực hiện sắp xếp DNNN, đặc biệt là áp dụng các hình thức cổ phần hoá, giải thể các DNNN thuộc diện thua lỗ, không có khả năng thanh toán, thí điểm vận dụng các hình thức bán khoán, cho thuê DNNN. Việc sắp xếp DNNN được các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt các Chỉ thị số 500/TTg ngày 25/05/1995, Chỉ thị số 20/TTg ngày 21/04/1998,…Tính đến thời điểm đầu năm 1999 trên cả nước chỉ còn lại 5.500 DNNN, trong đó có hơn 30% thuộc Trung ương quản lý và gần 70% do các địa phương quản lý.


Việc đổi mới sắp xếp lại các DNNN đã làm giảm bớt những trợ cấp trực tiếp từ ngân sách nhà nước. Tỷ lệ các khoản trợ cấp trực tiếp từ NSNN cho các DNNN giảm từ 8,5% GDP xuống 0,5% GDP. Trong khi đó đóng góp của DNNN vào GDP tăng từ 32,5% năm 1990 lên 42,3% năm 1995.


- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của DNNN được nâng cao hơn so với trước đây, thể hiện ở việc tăng tỷ trọng DNNN có lãi, giảm tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ, tăng số lãi tuyệt đối nói chung vào lãi nộp ngân sách của DNNN, hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao. Cụ thể:


Đến cuối năm 1994 mỗi DNNN có bình quân khoảng 8 tỷ đồng tiền vốn (trước đây khoảng 3,3 tỷ). Số doanh nghiệp có dưới 100 lao động giảm đáng kể, doanh nghiệp có từ 500-1000 lao động tăng. DNNN do trung ương quản lý có vốn từ 8,2 tỷ đồng tăng lên 20 tỷ đồng, DNNN do địa phương quản lý có vốn từ 1,5 tỷ đồng tăng lên 3 tỷ đồng.


Hiệu quả sử dụng đồng vốn được cải thiện nhất định, tỷ suất lợi nhuận thực hiện so với doanh thu tăng từ 3,61% năm 1990 lên 4,98% năm 1994. Trong năm 1995, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 19,2% và trên doanh thu đạt 5,55%. Nếu ở năm 1992, một đồng vốn của nhà nước tạo ra 2,41 đồng doanh thu, 0,07 đồng lợi nhuận và 0,18 đồng nộp NSNN; thì đến năm 1997, một đồng vốn nhà nước đã tạo ra 3,58% đồng doanh thu, 0,2 đồng lợi nhuận và 0,325% đồng nộp ngân sách. Thu nộp NSNN của DNNN và tỷ lệ nộp ngân sách so với doanh thu không ngừng tăng từ 13,36% năm 1990 lên 16,83% năm 1995.


Số DNNN làm ăn có lãi tăng từ 65,3%năm 1991 đến 79% năm 1995, lãi ròng trong khu vực này tăng từ 3.275 tỷ đồng năm 1992 lên 7.175 tỷ đồng năm 1994 và tăng 13.480 tỷ đồng trong năm 1995. Số doanh nghiệp bị lỗ giảm từ 24,26% năm 1991 xuống còn 16,5% năm 1995.


- Trong thời gian qua Chính phủ đã thành lập 18 Tổng công ty có qui mô quốc gia (QĐ 91/TTg) và 73 Tổng công ty có qui mô nhỏ hơn (QĐ 90/TTg) nhằm tập trung vốn, kỹ thuật để tăng cường sức cạnh tranh và định hướng chiến lược của nhà nước trong các ngành kinh tế quan trọng. Các Tổng công ty nhà nước này thu hút gần 2000 DNNN, chiếm khoảng 30% tổng số DNNN đang hoạt động và khoảng 70% DNNN do trung ương quản lý. Các Tổng công ty nhà nước hiện nay chiếm khoảng 80% sản lượng và vốn của khu vực DNNN, có khả năng chi phối vào toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.


- Quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh và về tài chính của DNNN đã được tăng cường, nhận thức của các DNNN đã thay đổi (từ mang tính chất bao cấp sang tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của mình). Cơ cấu kinh tế nói chung và trong khu vực kinh tế quốc doanh nói riêng đang chuyển biến theo hướng có lợi cho sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Các DNNN hiện nay đã và đang chiếm một tỷ lệ lớn trong lĩnh vực XNK góp phần tăng nhanh nguồn vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đóng góp vào việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

b) Những yếu kém tồn tại và khó khăn của DNNN trong thời gian qua


Mặc dù trong những năm qua, khu vực kinh tế nhà nước hay cụ thể hơn là các DNNN đã đạt được những chuyển biến tích cực và có những kết quả nhất định. Song vẫn còn có những trở ngại, yếu kém làm cản trở các DNNN thực hiện vai trò chủ đạo của mình  trong nền kinh tế. Có thể nêu ra các điểm chính sau:


- Từ năm 1996 đến nay mức tăng trưởng của DNNN cũng như toàn bộ nền kinh tế đã chững lại, có dấu hiệu trì trệ thấp hơn so với thời kỳ 1990-1994. Số DNNN hoạt động kém hiệu quả, làm ăn thua lỗ tăng lên. Tính đến đầu năm 1997 trong hơn 5000 DNNN chỉ có khoảng 300 doanh nghiệp là hoạt động có hiệu quả và đóng góp hơn 80% tổng số nộp ngân sách của tất cả các DNNN. Số còn lại hoạt động kém hiệu quả, thậm chí có doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản. Trong một báo cáo năm 1998 thì số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả khoảng 40%, 20% không có lãi và 40% kinh doanh chưa có hiệu quả khi lỗ, khi lãi. Có doanh nghiệp được coi là làm ăn có lãi nhưng cả năm 1999 tổng số lãi làm ra chỉ có 195.000 đồng. Đến năm 2000, kiểm tra các quyết toán tài chính của DNNN đã đưa ra con số: khoảng 30% doanh nghiệp bị thua lỗ hoặc không có lãi.


- Cơ cấu DNNN trong các ngành nghề còn bất hợp lý và có sự dàn trải tại nhiều địa phương. Cơ cấu ngành và vùng vẫn có sự chồng chéo, số lượng các DNNN còn nhiều và nhỏ về qui mô. Theo thống kê của Ban chỉ đạo sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trung ương thì trong tổng số các DNNN hiện nay số doanh nghiệp có vốn dưới 5 tỷ đồng chiếm tới 65,45%, tại 14 Tỉnh loại doanh nghiệp có vốn như vậy chiếm 90% và chủ yếu ở các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, du lịch. Số DNNN có vốn trên 10 tỷ đồng cũng chỉ chiếm 21%.


- Các DNNN hiện đang ở trong tình trạng thiếu vốn trầm trọng. Có tới 60% DNNN không đủ vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 50/CP, vốn thực tế hoạt động chỉ đạt 80%. Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay chỉ bảo đảm khoảng 10% vốn lưu động, tức còn thiếu 20% để đạt được mức tối thiểu về vốn lưu động hoạt động. Thêm vào đó, vốn lưu động chỉ có 50% được huy động vào kinh doanh, còn lại nằm trong tài sản, vật tư bị mất mát, kém phẩm chất, công nợ không thu hồi được, lỗ chưa được bù đắp. Tình trạng này dẫn tới các doanh nghiệp phải vay vốn ngân hàng với lãi suất cao nên hiệu quả đầu tư thấp, khó thu hồi vốn, khó trả nợ đến hạn, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ mất khả năng thanh toán.


Tỷ trọng nợ quá hạn, nợ khó đòi của các DNNN hiện nay ngày càng tăng, trong 14% nợ NHTM thì DNNN nợ 70%. Năm 1996 tổng số nợ là 174.797 tỷ đồng, năm 1999 là 199.060 tỷ đồng, cũng trong năm 1999 số nợ phải trả lên tới 62%. Việc thiếu vốn đã khiến cho các DNNN ít có khả năng đầu tư đổi mới trang thiết bị, hiện đại hoá công nghệ, không có khả năng cạnh tranh.


- Trình độ công nghệ kỹ thuật của các DNNN nhìn chung còn rất lạc hậu, trung bình trình độ công nghệ của các DNNN lạc hậu so với mặt bằng công nghệ thế giới là khoảng 20 năm. Trong số các DNNN thuộc trung ương quản lý có tới 54,3% ở trình độ phổ thông, 41% ở trình độ cơ khí và chỉ có 4,7% ở trình độ tự động hoá, các DNNN thuộc địa phương trình độ còn thấp hơn. Vì trình độ công nghệ kỹ thuật kém nên năng suất lao động, chất lượng sản phẩm thấp làm giảm khả năng cạnh tranh của các DNNN.


- Hiệu quả sản xuất kinh doanh của khu vực DNNN trong những năm qua tăng trưởng chưa đồng đều giữa các ngành, chưa tương xứng với những tiềm lực phát triển mà nhà nước trang bị cho các DNNN. Nhà nước chưa có những biện pháp hiệu quả để thúc đẩy động lực hoạt động của các doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý và tối ưu những nguồn lực mà các DNNN hiện có. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý các DNNN còn những hạn chế và chưa theo kịp sự phát triển chung, có nhiều cơ quan quản lý doanh nghiệp nhưng lại không có cơ quan nào chịu trách nhiệm về những hậu quả do các DNNN gây ra.


Những thành quả và tồn tại trên đây đang là thực trạng chung, phản ánh tình hình hoạt động của hầu hết các DNNN ở nước ta hiện nay. Trong quá trình đổi mới các DNNN chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc cải cách, tổ chức và sắp xếp lại các doanh nghiệp để bảo đảm cho các DNNN tiếp tục đảm nhận tốt vai trò của mình trong nền kinh tế. Trước mắt phải hình thành một cơ cấu hợp lý và đổi mới triệt để cả về số lượng, chất lượng và cơ chế hoạt động của các DNNN. Thực tiễn cho thấy, vấn đề khó khăn nhất cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay vẫn là vốn cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn tín dụng ngân hàng rất cần thiết cho quá trình tăng trưởng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngân hàng phải sử dụng đồng vốn của mình có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nhất là đối với các DNNN đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

2.2/ Thực trạng DNNN trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Tp.HN)


Theo báo cáo tổng hợp của Ban Đổi mới DNNN Tp.HN, tính đến đầu năm 1998 trên địa bàn thành phố có 849 DNNN, trong đó có 552 doanh nghiệp do trung ương quản lý và 297 doanh nghiệp thuộc Tp.HN quản lý. Trong tổng số 849 doanh nghiệp có 21 doanh nghiệp công ích (trung ương: 9 DN; thành phố: 12 DN).


Về vốn và công nghệ: năm 1997, tổng số vốn nhà nước của các DNNN trung ương là 8.416 tỷ đồng (khoảng 640 triệu USD), tổng số vốn các DNNN do thành phố quản lý năm 1997 là 1.833 tỷ đồng (khoảng 110 triệu USD), năm 1998 là 1.939,5 tỷ đồng. Năm 1997, tổng số vốn kinh doanh của các DNNN trung ương là 17.602 tỷ đồng. Tổng số vốn các DNNN thành phố quản lý là 2972,9 tỷ đồng, năm 1998 là 2618,8 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy vốn của DNNN thuộc thành phố còn quá nhỏ so với các DNNN trung ương: vốn kinh doanh của DNNN trung ương gần gấp 4 lần; vốn ngân sách gấp 2,5-3 lần; vốn tự bổ sung lớn hơn gấp 4 lần.


Hầu hết các DNNN trên địa bàn thành phố đều có công nghệ lạc hậu, máy móc thiết bị cũ, trừ một số doanh nghiệp mới được đầu tư từ năm 1995-1997, còn lại đều ít có khả năng thay đổi chất lượng sản phẩm hoặc tạo ra sản phẩm mới nếu không được đầu tư mới hoặc đầu tư cải tạo, hiện đại hoá công nghệ hiện có. Thực tế này ảnh hưởng nhiều đến khả năng cạnh tranh của các DNNN với các đối thủ khác ngay trên thị trường trong nước.


Về hiệu quả hoạt động kinh doanh: DNNN thuộc thành phố quản lý làm ăn có lãi năm 1997 là 78,6%, năm 1998 là 81,14%. Đặc biệt có một số doanh nghiệp đạt doanh thu lớn, đóng góp ngân sách cao, có vị trí quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, xu hướng số doanh nghiệp lỗ ngày càng tăng: tỷ trọng doanh nghiệp lỗ năm 1997 là 9,7%, năm 1998 là 14,5%. Nguyên nhân của tình trạng trên, theo các doanh nghiệp tự đánh giá là do: 30-40% lỗ do thiếu vốn, khoảng 30% lỗ do công nghệ lạc hậu, 10-15% lỗ do biến động thị trường.


Ngoài những đặc điểm chung của các DNNN, có thể đánh giá về đặc điểm và thực trạng phát triển các DNNN trên địa bàn Tp.HN như sau:


- So với DNNN do trung ương quản lý trên cùng địa bàn, phần lớn các DNNN thuộc thành phố quản lý đều thuộc nhóm doanh nghiệp qui mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, sức cạnh tranh kém hơn.


- Chỉ có khoảng 15-20% DNNN thuộc diện kinh doanh hiệu quả, chuyển đổi và thích nghi nhanh chóng với cơ chế mới. Khoảng 60% DNNN làm ăn trung bình, cố gắng giữ vững trong tình hình khó khăn hiện nay. Năng lực sản xuất phát huy đến 80-100%, sức cạnh tranh của sản phảm không cao, khả năng ổn định và phát triển chưa chắc chắn.


- Khoảng 20% DNNN yếu kém thực sự, thua lỗ kéo dài, nợ đọng lớn. Việc làm, thu nhập của người lao động thấp, không ổn định. Nếu để kéo dài sự tồn tại của các DNNN loại này sẽ gây khó khăn, thất thoát tài sản nhà nước.

3/ Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNN

3.1/ TDNH góp phần hình thành cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp


Trong nền kinh tế thị trường hiếm có doanh nghiệp nào chỉ sử dụng vốn tự có để hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc này không những hạn chế khả năng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp mà còn tăng giá vốn của doanh nghiệp đó. Hiện nay, để thực hiện các quyết định đầu tư, một doanh nghiệp có thể sử dụng hai nhóm nguồn vốn: vốn tự có (hay vốn cổ phần) hoặc vốn đi vay. Nếu gọi:

Ke : giá vốn cổ phần thể hiện bằng mức lợi nhuận mà người sở hữu cổ phần được hưởng với tư cách là người góp vốn.


Kd : giá vốn vay, chính là lãi suất của khoản tiền vay



Ve,Vd : tương ứng là tỷ lệ sử dụng vốn cổ phần và vốn vay


Ko : giá vốn bình quân của doanh nghiệp



Ko = KeVe + KdVd


Vì lãi suất tiền vay không phụ thuộc thu nhập để tính thuế, ta có:



Ko = KeVe + Kd(1-T)Vd


với T: tỷ lệ thuế TNDN


Rõ ràng càng sử dụng nhiều vốn vay, doanh nghiệp càng lợi dụng được nguồn vốn đang rẻ đi do ảnh hưởng của chính sách thuế. Mặc dù giá vốn cổ phần có thể tăng lên nhằm bù đắp sự tăng lên của rủi ro tài chính nhưng mức tăng của nó nhỏ hơn sự giảm đi của giá vốn vay, vì trong con mắt của các cổ đông mức rủi ro này đã được bù đắp bởi các lợi thế về thuế.


Về mặt lý thuyết, mặc dù vốn vay có nhiều lợi thế nhưng không phải lúc nào doanh nghiệp cũng vay được và muốn vay bao nhiêu tuỳ ý, vì khi vốn vay vượt quá mức nào đó giá vốn vay sẽ tăng lên và làm tăng chi phí vốn. Chính vì vậy, doanh nghệp phải xây dựng một cơ cấu vốn tối ưu, đó là sự kết hợp hợp lý nhất các nguồn tài trợ cho kinh doanh của một doanh nghiệp nhằm mục đích đạt tối đa hoá giá trị thị trường của các doanh nghiệp tại mức giá vốn bình quân rẻ nhất. Để có thể tận dụng tối đa lợi thế của nguồn vốn vay và đảm bảo một mức chi phí vốn rẻ nhất tại mức rủi ro có thể chấp nhận được.


Tuy nhiên, trong điều kiện ở nước ta hiện nay, các DNNN có thể đạt mức giá vốn bình quân rẻ hơn vì theo Quyết định 324 của Thống đốc NHNN về quy chế cho vay đối với khách hàng thì tỷ trọng vốn vay trong tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp không còn được coi là căn cứ để giới hạn mức cho vay. Đặc biệt đối với DNNN có thể vay vốn ngân hàng với tỷ lệ lớn hơn vốn tự có nhiều lần, chỉ cần có phương án kinh doanh khả thi. Điều đó có nghĩa là vốn TDNH giúp các DNNN giảm chi phí vốn, tạo cơ hội giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

3.2/ TDNH bổ sung vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.


NHTM với tư cách là một trung gian tài chính thực hiện một trong những chức năng chủ yếu của mình là tiến hành huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sau đó cho vay ra đối với nền kinh tế. Thông qua các hoạt động cho vay của mình ngân hàng đã đảm bảo cho các doanh nghiệp nói chung, DNNN nói riêng không chỉ duy trì sản xuất kinh doanh mà còn tái sản xuất mở rộng.


Đối với các DNNN hiện nay, vốn vẫn luôn là vấn đề gây khó khăn nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của họ, tình trạng thiếu vốn của các doanh nghiệp là phổ biến và nghiêm trọng. TDNH là hình thức tốt nhất để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động hoặc sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của doanh nghiệp bởi tính linh hoạt của nó. TDNH không chỉ còn là nguồn vốn bổ sung nữa mà đã dần trở thành một nguồn vốn chủ yếu, quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. TDNH giúp cho các doanh nghiệp không bỏ lỡ thời vụ làm ăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, giúp quá trình lưu thông được thông suốt, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong toàn xã hội.


Mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh được thị trường,…để thực hiện được các khoản đầu tư đó doanh nghiệp không chỉ cần có vốn lưu động tạm thời mà còn phải có một lượng vốn cố định và ổn định lâu dài. Qui mô vốn đầu tư cho các yêu cầu trên đôi khi vượt quá khả năng vốn của doanh nghiệp. TDNH có thể giúp cho các doanh nghiệp thoả mãn nhu cầu vốn phục vụ cho các hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đó.

3.3/ TDNH giúp các doanh nghiệp tăng cường quản lý và sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả


Bản chất của TDNH không phải là hình thức cấp phát vốn mà là hoàn trả cả gốc và lãi sau một thời hạn qui định. Do đó, các doanh nghiệp sau khi sử dụng vốn vay trong sản xuất kinh doanh không chỉ cần thu hồi vốn là đủ mà còn phải tìm ra nhiều biện pháp để sử dụng vốn có hiệu quả, tiết kiệm, tăng nhanh vòng quay của vốn, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận lớn hơn lãi suất ngân hàng thì doanh nghiệp mới có thể trả được nợ và thu lãi.


Về phía ngân hàng, khả năng thu hồi khoản cho vay phụ thuộc rất lớn vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn. Vì vậy, trước khi cho vay ngân hàng thường xem xét đánh giá rất kỹ lưỡng phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngân hàng chỉ cấp tín dụng cho các doanh nghiệp có phương án khả thi, lợi nhuận đủ cao để có thể trả nợ ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp muốn có được vốn vay ngân hàng thì phải hoàn thiện năng lực tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Thêm vào đó, trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng tín dụng, ngân hàng sẽ thực hiện qui trình giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong và sau khi cho vay, thông qua việc làm đó ngân hàng giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn của doanh nghiệp, buộc các doanh nghiệp phải thực hiện đúng những điều khoản như đã thoả thuận trong hợp đồng, sử dụng vốn đúng mục đích để đem lại hiệu quả cao nhất. 


Một yếu tố khác là do quyền lợi của ngân hàng luôn gắn chặt với quyền lợi của khách hàng, nên ngân hàng sẽ sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn trong phạm vi cho phép, tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

3.4/ TDNH tác động tích cực đến nhịp độ phát triển, thúc đẩy cạnh tranh


Trong điều kiện nền kinh tế thị trưòng, hoạt động của các doanh nghiệp chịu sự tác động mạnh mẽ của các quy luật kinh tế khách quan như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,…sản xuất phải trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thị trường, thoả mãn nhu cầu thị trường trên mọi phương diện, không những thoả mãn về phương diện giá cả, khối lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá mà còn đòi hỏi thoả mãn cả trên phương diện thời gian, địa điểm. Hoạt động của các nhà doanh nghiệp phải đạt hiệu quả kinh tế nhất định theo qui định chung của thị trường thì mới đảm bảo đứng vững trong cạnh tranh. Để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của thị trường, doanh nghiệp không những cần nâng cao chất lượng lao động, củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, chế độ hạch toán kế toán,…mà còn phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, tìm tòi sử dụng vật liệu mới, mở rộng qui mô sản xuất một cách thích hợp,…Những hoạt động này đòi hỏi một khối lượng lớn vốn đầu tư nhiều khi vượt quá khả năng vốn tự có của doanh nghiệp. Giải quyết khó khăn này, doanh nghiệp có thể tìm đến ngân hàng xin vay vốn thoả mãn nhu cầu đầu tư của mình. Thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng là chiếc cầu nối doanh nghiệp với thị trường, nguồn vốn TDNH cấp cho các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng mọi mặt của quá trình sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường, theo kịp với nhịp độ phát triển chung, từ đó tạo cho doanh nghiệp một chỗ đứng vững chắc trong cạnh tranh.

3.5/ TDNH góp phần thúc đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các DNNN hiện nay


Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu tập trung vốn đã đưa đến sự hình thành các công ty cổ phần, đó là một loại hình doanh nghiệp dựa trên cơ sở góp vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. ở điều kiện Việt Nam hiện nay, sự hình thành của các công ty cổ phần là một tất yếu. Hơn nữa, sự hình thành các công ty cổ phần còn là một đường hướng của nền kinh tế mở, qua đó có thể thu hút đầu tư từ tầng lớp dân cư và từ nước ngoài vào nước ta. Đây cũng là một biện pháp để kinh tế nước ta hoà nhập với nền kinh tế thế giới. 


Thực hiện theo xu hướng trên và để phù hợp với sự phát triển, tiếp tục khẳng định vài trò của kinh tế nhà nước trong những năm qua Đảng và Nhà nước qua đã và đang tiến hành cổ phần hoá các DNNN nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp này. Và qua thực tiễn của quá trình thực hiện đã cho thấy rõ vai trò của các NHTM và đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng của nó đối với sự hình thành, tồn tại và phát triển của các công ty cổ phần nói chung và công ty cổ phần hoá từ DNNN nói riêng. 


Công ty cổ phần dù mới thành lập hay cổ phần hoá, vốn vẫn còn hạn hẹp so với yêu cầu của kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Khi đó ngân hàng sẽ đóng vai trò là trợ thủ đắc lực cho các công ty cổ phần, tạo điều kiện cho các công ty cổ phần vay vốn tín dụng. Sau đó ngân hàng có thể giúp công ty quản lý vốn tại các tài khoản mở tại ngân hàng. Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sau này, khi các công ty cổ phần có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh công ty có thể huy động vốn bằng nhiều cách chẳng hạn như vay vốn TDNH hay tiến hành phát hành cổ phiếu, trái phiếu,…Trong quá trình đó công ty cổ phần có thể tìm được sự trợ giúp tích cực từ phía ngân hàng, từ khâu chuẩn bị tính toán số lượng phát hành, đấu thầu,…cho đến khi thu hồi vốn về cho công ty. Như vậy, với sự tham gia của các NHTM và đặc biệt là nghiệp vụ tín dụng của nó các DNNN có thể có nhiều thuận lợi trong quá trình cổ phần hoá và do đó sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình cổ phần hoá các DNNN hiện nay. 

III/ Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng

1/ Khái niệm chất lượng tín dụng 


Vận động trong cơ chế thị trường để có thể tồn tại, phát triển và dành ưu thế trong cạnh tranh, thích ứng với thị trường và sự yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các DNNN luôn phải tiến hành đa dạng hoá các sản phẩm, dich vụ của mình nhằm thu hút được khách hàng. Chính sách sản phẩm mà trong đó tập trung nhiều vào việc bảo đảm và nâng cao chất lượng sản phẩm là một biện pháp thiết thực, hữu hiệu nhất cho hầu hết các doanh nghiệp hiện nay.


Có thể nói, chất lượng của một sản phẩm hay một dịch vụ đều được biểu hiện ở mức độ thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng và lợi ích về mặt tài chính cho người cung cấp. Theo cách đó, trong kinh doanh TDNH, chất lượng tín dụng được thể hiện ở sự thoả mãn nhu cầu vay vốn của khách hàng, phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời đảm bảo sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.


Với cách định nghĩa như vậy, ta thấy chất lượng tín dụng ở đây được đánh giá trên 3 góc độ: ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế.


Đối với NHTM: chất lượng tín dụng thể hiện ở phạm vi, mức độ, giới hạn tín dụng phải phù hợp khả năng thực lực của bản thân ngân hàng và đảm bảo được tính cạnh tranh trên thị trường với nguyên tắc hoàn trả đúng hạn và có lãi.


Đối với khách hàng: do nhu cầu vay vốn tín dụng của khách hàng là để đầu tư cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nên chất lượng tín dụng được đánh giá theo tính chất phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng với mức lãi suất và kỳ hạn hợp lý. Thêm vào đó là thủ tục vay đơn giản, thuận lợi, thu hút được nhiều khách hàng nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc tín dụng.


Đối với nền kinh tế: đối với sự phát triển kinh tế-xã hội chất lượng tín dụng được đánh giá qua mức phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hoá, góp phần giải quyết công ăn việc làm, khai thác các khả năng trong nền kinh tế, thúc đẩy qua trình tích tụ và tập trung sản xuất, giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng kinh tế, hoà nhập với cộng đồng quốc tế.


Hiểu đúng về bản chất của chất lượng tín dụng, phân tích và đánh giá đúng chất lượng tín dụng hiện tại cũng như xác định chính xác các nguyên nhân của những tồn tại về chất lượng sẽ giúp cho ngân hàng tìm được biện pháp quản lý thích hợp để có thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường. Trong luận văn này, nội dung chỉ tập trung phân tích về chất lượng tín dụng trên góc độ NHTM.

2/ Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng


Tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM. Do đó, đo lường chất lượng tín dụng là một nội dụng quan trọng trong việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Tuỳ theo mục đích phân tích mà người ta đưa ra nhiều chỉ tiêu khác nhau, tuy mỗi chỉ tiêu có nội dung khác nhau nhưng giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Trong phạm vi bảng báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh, ta có thể áp dụng các chỉ tiêu sau để đánh giá tình hình chất lượng tín dụng của ngân hàng.

 *Chỉ tiêu sử dụng vốn 

   Huy động

Hệ số sử dụng vốn = ((((  ( 100%




     Sử dụng


Đây là chỉ tiêu hiệu quả phản ánh chất lượng tín dụng, cho phép đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng của một ngân hàng. Chỉ tiêu này càng lớn thì càng chứng tỏ ngân hàng đã sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy động được.

* Chỉ tiêu dư nợ:
Dư nợ ngắn hạn (hoặc trung-dài hạn) / Tổng dư nợ 


Đây là một chỉ tiêu định lượng, xác định cơ cấu tín dụng trong trường hợp dư nợ được phân theo thời hạn cho vay (ngắn, trung, dài hạn). Chỉ tiêu này còn cho thấy biến động của tỷ trọng giữa các loại dư nợ tín dụng của một ngân hàng qua các thời kỳ khác nhau. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ phát triển của nghiệp vụ tín dụng càng lớn, mối quan hệ với khách hàng càng có uy tín.

* Chỉ tiêu nợ quá hạn
Nợ quá hạn / Tổng dư nợ



Nợ quá hạn khó đòi / Tổng dư nợ





Nợ quá hạn khó đòi / Tổng nợ quá hạn


Chỉ tiêu nợ quá hạn là một chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng. Các ngân hàng có chỉ số này thấp đã chứng minh được chất lượng tín dụng cao của mình và ngược lại. 


Thông thường thì tỷ lệ nợ quá hạn tốt nhất là ở mức <= 5%. Tuy nhiên, chỉ tiêu này đôi khi cũng chưa phản ánh hết chất lượng tín dụng của một ngân hàng. Bởi vì bên cạnh những ngân hàng có được tỷ lệ nợ quá hạn hợp lý do đã thực hiện tốt các khâu trong qui trình tín dụng, còn có những ngân hàng có được tỷ lệ nợ quá hạn thấp thông qua việc cho vay đảo nợ, không chuyển nợ quá hạn theo đúng qui định,…

* Chỉ tiêu về tốc độ chu chuyển vốn tín dụng (vòng quay vốn tín dụng)







            Doanh số thu trong năm


Vòng quay vốn tín dụng trong năm = (((((((((((






          Dư nợ bình quân trong năm


Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn của ngân hàng được sử dụng cho vay mất lần trong một năm. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt, nó chứng tỏ nguồn vốn của ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. 

* Lãi treo: là khoản lãi tính trên nợ quá hạn mà ngân hàng chưa thu được và như vậy chỉ số này càng thấp càng tốt.


Ngoài việc sử dụng các chỉ tiêu định lượng trên, hiện nay nhiều ngân hàng cũng đã sử dụng các chỉ tiêu định tính để đánh giá chất lượng tín dụng như việc tuân thủ các quy chế, chế độ thể lệ tín dụng, lập hồ sơ cho vay, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả,…

3/ Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng


Chất lượng tín dụng là kết quả của cả một quá trình tính từ khi khoản tín dụng được ngân hàng xét duyệt, phát ra cho đến khi được thu hồi. Trong quá trình đó có rất nhiều những tác động gây rủi ro dẫn đến việc ngân hàng không thu hồi được vốn và phải chịu thua thiệt. Để quản lý chất lượng tín dụng đòi hỏi phải hiểu rõ về các nhân tố gây ảnh hưởng tới nó.

 a) Các yếu tố chủ quan (hay nhóm nhân tố từ phía ngân hàng)

 * Chính sách tín dụng: chính sách tín dụng phản ánh định hướng cơ bản cho hoạt động tín dụng, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của ngân hàng. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần phải có chính sách tín dụng phù hợp với đường lối phát triển kinh tế, đồng thời kết hợp được lợi ích của người gửi tiền, của ngân hàng và người vay tiền.

 * Quy trình tín dụng: quy trình tín dụng là trình tự tổ chức thực hiện các bước kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản, chỉ rõ cách làm, trình tự các bước từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một giao dịch thuộc chức năng, nhiệm vụ của cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân hàng có liên quan. Quy trình tín dụng là yếu tố quan trọng, nếu nó được tổ chức khoa học, hợp lý sẽ cho phép bảo đảm thực hiện các khoản vay có chất lượng.

 * Kiểm soát nội bộ: đây là hoạt động mang tính thường xuyên và cần thiết đối với mọi ngân hàng. Công tác kiểm tra nội bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng càng thường xuyên, chặt chẽ sẽ càng làm cho hoạt động tín dụng đúng hướng, thực hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu thể lệ trong qui chế tín dụng cũng như qui trình tín dụng. Kiểm soát nội bộ là biện pháp mang tính chất ngăn ngừa, hạn chế những sai sót của cán bộ tín dụng, giúp cho hoạt động tín dụng kịp thời sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng tín dụng.

 * Tổ chức nhân sự: con người luôn là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong mọi hoạt động kinh doanh nói chung và tất nhiên nó cũng không loại trừ khỏi hoạt động của một ngân hàng. Muốn nâng cao được hiệu quả trong kinh doanh, chất lượng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng cần phải có một đội ngũ cán bộ tín dụng giỏi, được đào tạo có hệ thống, am hiểu và có kiến thức phong phú về thị trường đặc biệt trong lĩnh vực tham gia đầu tư vốn, nắm vững những văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng. Trong bố trí sử dụng, người cán bộ tín dụng cần phải được sàng lọc kỹ càng và phải có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng những kiến thức cần thiết để bắt kịp với nhịp độ phát triển và biến đổi của nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, họ còn phải có tiêu chuẩn về đạo đức và sự liêm khiết, bởi lẽ nếu người cán bộ tín dụng thiếu trách nhiệm hay cố tình vi phạm có thể sẽ gây tổn thất rất lớn cho ngân hàng.

 * Thông tin tín dụng: hoạt động tín dụng muốn đạt được hiệu quả cao, an toàn cần phải có hệ thống thông tin hữu hiệu phục vụ cho công tác này. Vai trò và yêu cầu thông tin phục vụ công tác tín dụng và kinh doanh ngân hàng là hết sức quan trọng. Muốn nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần xây dựng được hệ thống thông tin đầy đủ và linh hoạt, nhờ đó cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời, tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng.

b) Các yếu tố khách quan

b1) Nhóm nhân tố từ phía khách hàng

 * Uy tín, đạo đức của người vay


Trong qui trình tín dụng các ngân hàng thường chỉ đưa ra quyết định cho vay sau khi đã phân tích cẩn thận các yếu tố có liên quan đến uy tín và khả năng trả nợ của người vay nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro do chủ quan của người vay có thể gây nên.


Đạo đức của người vay là một yếu tố quan trọng của qui trình thẩm định, tính cách của người vay không chỉ được đánh giá bằng phẩm chất đạo đức chung mà còn phải kiểm nghiệm qua những kết quả hoạt động trong quá khứ, hiện tại và chiến lược phát triển trong tương lai. Thực tế kinh doanh đã cho thấy, tính chân thật và khả năng chi trả của người vay có thể thay đổi sau khi món vay được thực hiện. Khách hàng có thể lừa đảo ngân hàng thông qua việc gian lận về số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đúng đối tượng kinh doanh, phương án kinh doanh,…Việc khách hàng gian lận tất yếu sẽ dẫn đến những rủi ro cho ngân hàng.


Uy tín của khách hàng cũng là một yếu tố đáng quan tâm, uy tín của khách hàng là tiêu chí để đáng giá sự sẵn sàng trả nợ và kiên quyết thực hiện các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng từ phía khách hàng. Uy tín của khách hàng được thể hiện dưới nhiều khía cạnh đa dạng như: chất lượng, giá cả hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm, mức độ chiếm lĩnh thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm, các quan hệ kinh tế tài chính, vay vốn, trả nợ với khách hàng, bạn hàng và ngân hàng. Uy tín được khẳng định và kiểm nghiệm bằng kết quả thực tế trên thị trường qua thời gian càng dài càng chính xác. Do đó, ngân hàng cần phân tích các số liệu và tình hình trong suốt quá trình phát triển của khách hàng với những thời gian khác nhau mới có kết luận chính xác.

 * Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của khách hàng


Chất lượng tín dụng phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của người vay. Đây chính là tiền đề tạo ra khả năng kinh doanh có hiệu quả của khách hàng, là cơ sở cho khách hàng thực hiện cam kết hoàn trả đúng hạn nợ ngân hàng cả gốc lẫn lãi. Nếu trình độ của người quản lý còn bị hạn chế về nhiều mặt như học vấn, kinh nghiệm thực tế,…thì doanh nghiệp rất dễ bị thua lỗ, dẫn đến khả năng trả nợ kém, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng của ngân hàng.

b2/ Nhóm nhân tố thuộc môi trường

 * Mối trường kinh tế


Tính ổn định hay bất ổn định về kinh tế và chính sách kinh tế của mỗi quốc gia luôn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường. Tính ổn định về kinh tế mà trước hết và chủ yếu là ổn định về tài chính quốc gia, ổn định tiền tệ, khống chế lạm phát là những điều mà các doanh nghiệp kinh doanh rất quan tâm và ái ngại vì nó liên quan trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nền kinh tế ổn định sẽ là điều kiện, môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và thu được lợi nhuận cao, từ đó góp phần tạo nên sự thành công trong kinh doanh của ngân hàng. Trong trường hợp ngược lại, sự bất ổn tất nhiên cũng bao chùm đến các hoạt động của ngân hàng, làm ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng, gây tổn thất cho ngân hàng.

* Môi trường chính trị


Môi trường chính trị đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh ngân hàng. Tính ổn định về chính trị trong nước sẽ là một trong những nhân tố thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Nếu xẩy ra các diễn biến gây bất ổn chính trị như: chiến tranh, xung đột đảng phái, cấm vận, bạo động, biểu tình, bãi công,…có thể dẫn đến những thiệt hại cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế nói chung (làm tê liệt sản xuất, lưu thông hàng hoá đình trệ,…). Và như vậy, những món tiền doanh nghiệp vay ngân hàng sẽ khó được hoàn trả đầy đủ và đúng hạn, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng.

* Môi trường pháp lý


Một trong những bộ phận của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và NHTM nói riêng là hệ thống pháp luật. Với một môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh, thiếu tính đồng bộ, thống nhất giữa các luật, văn bản dưới luật, đồng thời với nó là sự sắc nhiễu của các có quan hành chính có liên quan sẽ khiến cho doanh nghiệp gặp phải những khó khăn, thiếu đi tính linh hoạt cần thiết, vốn đưa vào kinh doanh dễ bị rủi ro. Do đó, xây dựng môi trường pháp lý lành mạnh sẽ tạo thuận lợi trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có các NHTM.

* Môi trường cạnh tranh 


Có thể nói đây là yếu tố tác động mạnh mẽ đến chất lượng tín dụng nói riêng và hoạt động kinh doanh chung của NHTM. Sự tác động đó diễn ra theo hai chiều hướng: thứ nhất, để chiếm ưu thế trong cạnh tranh ngân hàng luôn phải quan tâm tới đầu tư trang thiết bị tốt, tăng cường đội ngũ nhân viên có trình độ, củng cố và khuyếch trương uy tín và thế mạnh của ngân hàng. Hướng tác động này đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, ở hướng thứ hai, dưới áp lực của cạnh tranh gay gắt các ngân hàng có thể bỏ qua những điều kiện tín dụng cần thiết khiến cho độ rủi ro tăng lên, làm giảm chất lượng tín dụng.

 * Môi trường tự nhiên  


Các yếu tố rủi ro do thiên nhiên gây ra như lũ lụt, hoả hoạn, động đất, dịch bệnh,… có thể gây ra những thiệt hại không lường trước được cho cả người vay và ngân hàng. Mặc dù những rủi ro này là khó dự đoán nhưng bù lại nó chiếm tỷ lệ không lớn, mặt khác ngân hàng thường được chia sẻ thiệt hại với các Công ty Bảo hiểm hoặc được Nhà nước hỗ trợ.

4/ Hiệu quả của việc nâng cao chất lượng tín dụng


Trong tổng thể các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động tín dụng luôn giữ vai trò quan trọng, thường chiếm khoảng 2/3 tổng số các tài sản có và tạo ra phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, trong hoạt động tín dụng yếu tố rủi ro luôn thường trực và ở mức tỷ lệ khá cao, do đó mà tại các ngân hàng người ta luôn dành sự chú ý đặc biệt đến việc kiểm soát cũng như những biện pháp để chống đỡ, hạn chế rủi ro tín dụng. Một trong những biện pháp hữu hiệu là việc đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng của các khoản tín dụng. Đảm bảo chất lượng tín dụng đem đến lợi ích cho cả các NHTM, các doanh nghiệp nói riêng và tổng thể nền kinh tế nói chung. Xét riêng về phía ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng có thể đem lại một số kết quả tích cực sau:


- Việc nâng cao chất lượng tín dụng sẽ góp phần đảm bảo và làm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng, bởi tín dụng là nghiệp vụ mang lại doanh lợi chủ yếu cho ngân hàng.


- Nâng cao chất lượng tín dụng đồng nghĩa với việc ngân hàng có khả năng thu hồi nợ đầy đủ và đúng hạn. Nhờ đó, ngân hàng có điều kiện mở rộng khả năng cung cấp tín dụng cũng như các dịch vụ ngân hàng khác do tạo được thêm nguồn vốn từ việc tăng vòng quay vốn tín dụng. 


- Nâng cao chất lượng tín dụng sẽ giúp cho ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng hơn bằng các hình thức và chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, qua đó tạo ra một hình ảnh tốt về biểu tượng và uy tín của ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.


- Nâng cao chất lượng tín dụng cũng sẽ làm tăng khả năng sinh lợi của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng do giảm được sự chậm trễ, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí quản lý và các chi phí thiệt hại do không thu hồi được vốn đã cho vay.


Các kết quả thu được từ việc nâng cao chất lượng tín dụng kể trên sẽ góp phần cải thiện tình hình tài chính của ngân hàng, tạo thế mạnh cho ngân hàng trong quá trình cạnh tranh. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng tín dụng là một tất yếu khách quan vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của bản thân các NHTM.

Chương II: thực trạng hoạt động tín dụng đối với các DNNN tại chi nhánh ngân hàng công thương khu vực ba đình

I/ Khái quát chung về Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình
1/ Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh


Ngân hàng Công thương (NHCT) Ba Đình là một DNNN, được thành lập năm 1961 với tư cách là một Chi nhánh của NHNN quận Ba Đình, với hai chức năng hoạt động chủ yếu là quản lý Nhà nước và kinh doanh tiền tệ.

Tháng 7/1988 căn cứ theo NĐ53/HĐBT ban hành ngày 26/3/1988 của Hội đồng bộ trưởng, NHCT Ba Đình được tách ra khỏi NHNN Thành phố Hà Nội, chuyển hoạt động từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, chỉ chuyên vào nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ.

Ngày 14/11/1990, Chủ tịch HĐBT ra QĐ402/CT về việc thành lập NHCT Việt Nam với tư cách là một Tổng Công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Tiền tệ-Tín dụng-Ngân hàng, có đủ tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được tổ chức và hoạt động theo điều lệ do Thống đốc NHNN phê chuẩn.

Vốn điều lệ được Nhà nước xác định là 1.100 tỷ đồng Việt Nam.

Cơ cấu, tổ chức của NHCT Việt Nam gồm có:

· Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

· Tổng Giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm cả bộ máy kiểm soát nội bộ
· Các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị phụ thuộc, trực thuộc
NHCT Ba Đình trở thành một chi nhánh của NHCT Hà Nội. Đến năm 1993 khi NHCT Việt Nam tiến hành đổi mới cơ chế tổ chức và quản lý từ mô hình 3 cấp lên 2 cấp, NHCT Ba Đình được thành lập lại theo QĐ93/NHCT-TCCB ngày 24/3/1993 của Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam với tên giao dịch đầy đủ là:”Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình”, chính thức là thành viên phụ thuộc NHCT Việt Nam, có giấy phép kinh doanh số 302331 do Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/10/1994, có trách nhiệm tiến hành các hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định mà NHCT Việt Nam ban hành.


Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình hiện có trụ sở tại 126 Phố Đội Cấn-Ba Đình-Hà Nội, có mạng lưới các phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm được bố trí nằm rải rác trên các địa bàn dân cư như Đội Cấn, Thành Công, Cống Vị, Quan Thánh, Cửa Nam, Kim Liên...một số chợ lớn tại Hà Nội như Long Biên, Châu Long, Bưởi,... ngoài ra chi nhánh còn mở rộng địa bàn sang các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, huyện Từ Liêm và các địa bàn khác.


Về tổ chức, Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình hiện có hơn 330 cán bộ công nhân viên; 7 phòng nghiệp vụ và 1 phòng giao dịch Cầu Diễn; 4 tổ cho vay và 15 quỹ tiết kiệm. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình có thể mô tả sơ lược qua sơ đồ sau:








Các phòng nghiệp vụ trên có quan hệ với nhau dưới sự điều hành của Ban giám đốc, thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, hướng tới mục tiêu lợi nhuận trong phạm vi an toàn nhất định.

2/ Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình (NHCT Ba Đình) trong những năm qua


Đóng trên địa bàn quận Ba Đình-trung tâm chính trị và văn hoá của Thủ đô, NHCT Ba Đình gặp phải khó khăn ban đầu là phải hoạt động trên một địa bàn không thật sự thuận lợi về môi trường kinh tế, nơi đây có nhiều cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh lớn rất ít, kinh tế ngoài quốc doanh và một số ngành nghề truyền thống phát triển chậm chưa đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường. 


Trong giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1993, NHCT Ba Đình cũng như các ngân hàng khác đều chịu ảnh hưởng do những tồn tại của cơ chế quản lý tập trung, thêm vào đó tình hình kinh tế nước ta đang có những diễn biến xấu, lạm phát ở mức phi mã, lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12% tháng... kèm theo đó là sự sụp đổ, phá sản của một loạt các quỹ tín dụng nhân dân. Đứng trước những thử thách to lớn đó, làm thế nào để có thể tồn tại và phát triển được luôn là một vấn đề được đặt ra đối với Ban giám đốc và đội ngũ cán bộ công nhân viên NHCT Ba Đình. 


Cùng với sự chuyển đổi mô hình tổ chức hai cấp của NHCT Việt Nam, NHCT Ba Đình đã tiến hành đổi mới, thực hiện kết hợp hài hoà nhiều biện pháp nhằm làm thay đổi toàn diện hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng đã cải tiến tổ chức và cơ cấu hoạt động linh hoạt đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận lợi, nắm vững và vận dụng chính sách khách hàng một cách mềm dẻo trong khuôn khổ cho phép, khai thác triệt để các hình thức huy động vốn để thoả mãn mọi nhu cầu vay vốn và thanh toán của khách hàng,...Kết quả thu được thật đáng ghi nhận, hoạt động kinh doanh của ngân hàng không ngừng được mở rộng và ngày càng nâng cao, uy tín của NHCT Ba Đình được đánh giá cao bởi nhiều bạn hàng và sự ghi nhận đóng góp với Ngàng, cũng như đóng góp với sự nghiệp đổi mới và quá trình phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. 


Tuy nhiên, trong một số năm gần đây, do tình hình kinh tế xã hội cả trong nước, khu vực và quốc tế đều có nhiều diễn biến phức tạp. Khủng hoảng tài chính tiền tệ gây ảnh hưởng nặng nề tới hầu hết các quốc gia Châu á. ở trong nước hiện tượng thiểu phát diễn biến liên tục trong nhiều tháng liền, sức mua của thị trường giảm sút, nhiều ngành sản xuất hàng hoá có mức bán thấp, đặc biệt là trong các ngành sản xuất đường ăn, thép, xi măng... luôn có lượng tồn kho cao. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bị giảm sút, cán cân thương mại trong tình trạng thiếu hụt, đặc biệt là trong nhiều tháng cuối năm 1997 đến năm 2000 tỷ giá ngoại tệ tăng liên tục đã làm cho sản xuất kinh doanh trong nước không ổn định, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các ngành kinh tế nói chung và của các NHTM nói riêng.


Trong bối cảnh như vậy, hướng theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát và các định hướng lớn của ngành, trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ hoạt động NHCT Ba Đình với những biện pháp thích hợp vừa tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa đảm bảo nguồn vốn đầu tư tín dụng có hiệu quả. Cho nên hoạt động kinh doanh của chi nhánh vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả tốt đẹp.

2.1/ Công tác huy động vốn


Một trong những mục tiêu quan trọng của NHCT Ba Đình hàng năm là tiếp tục đẩy mạnh công tác huy động vốn, phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng bình quân 20% so với năm trước. Với các thế mạnh như uy tín, mạng lưới rộng và thái độ phục vụ nhiệt tình, nhanh gọn chính xác, thủ tục thuận lợi, hình thức huy động phong phú,…NHCT Ba Đình ngày càng thu hút được nhiều khách hàng tới giao dịch. Kết quả là nguồn vốn của chi nhánh vẫn tăng trưởng, ổn định, không chỉ đáp ứng đủ cho nhu cầu đầu tư, tín dụng, thanh toán tại chi nhánh mà còn thường xuyên nộp vốn thừa theo kế hoạch về NHCT Việt Nam để điều hoà trong toàn hệ thống.


Bảng số liệu kết quả hoạt động huy động vốn của NHCT Ba Đình trong một số năm gần đây sẽ giúp cho chúng ta đánh giá một cách chính xác hơn.

Bảng1: Nguồn vốn huy động của Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình











           Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 1998
	Năm 1999
	Năm 2000

	Huy động vốn
	1.271,2
	1.615,9
	2.160,0

	- Tiền gửi TCKT
	453,6
	593,9
	884,8

	- Tiền gửi TK dân cư
	817,6
	1.022,0
	1.275,2

	Trong đó: Ngoại tệ qui đổi
	183,2
	270,7
	434,5

	- Vốn điều chuyển
	499,8
	774,8
	1.017,7


Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Ba Đình


Nhìn chung tình hình huy động vốn qua các năm kể cả VND và ngoại tệ đều không ngừng tăng. Đây là thành quả của việc Chi nhánh thường xuyên quan tâm và tổ chức tốt công tác huy động vốn của các tổ chức kinh tế và dân cư, chú trọng phong cách phục vụ của các quỹ tiết kiệm,…Những biến đổi trên cũng đã cho thấy cung về vốn trên địa bàn là rất lớn, mặc dù trong 4 năm 1997(2000 đã có nhiều lần thay đổi, giảm lãi suất huy động.


Đến cuối năm 2000, tổng nguồn vốn huy động đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 544 tỷ so với năm 1999, tốc độ tăng đạt 33,67%. So với kế hoạch đặt ra, mức tăng trưởng trên đã tăng gấp 2,24 lần, tạo nên một lượng vốn khá lớn, làm cơ sở vững chắc cho tốc độ phát triển kinh doanh không ngừng của Chi nhánh. Riêng về cơ cấu vốn thì tốc độ tăng tiền gửi từ khu vực dân cư vẫn là chủ yếu, tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng chiếm tỷ trọng hơn 70% nguồn vốn huy động. Trong năm 2000, nguồn vốn ngoại tệ tăng 163.709 tỷ đồng, chủ yếu là huy động từ dân cư bằng ngoại tệ tăng(+90%), ngược lại tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức kinh tế lại giảm (-27%) so với năm 1999. Tuy nhiên, trên cơ sở nguồn ngoại tệ ổn định và không ngừng tăng NHCT Ba Đình không những đáp ứng đủ nhu câù của khách hàng vay vốn ngoại tệ mà còn thường xuyên điều một lượng vốn ngoại tệ lớn khoảng USD18,000,000 về NHCT Việt Nam để cân đối chung trong toàn hệ thống.

2.2/ Hoạt động tín dụng

Những năm qua, do tình hình kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, môi trường đầu tư không thuận lợi, vật tư hàng hoá trong một số ngành kinh tế ứ đọng lớn, chậm tiêu thụ, sức mua của thị trường thấp,…Nhiều doanh nghiệp đã không dám đầu tư vào sản xuất kinh doanh, số lượng dự án có đủ điều kiện cho vay không nhiều, lại thêm sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng nên nhìn chung đối với từng ngân hàng lượng vốn đầu tư cũng bị hạn chế. Trong bối cảnh đó với sự quyết tâm cao, NHCT Ba Đình đã vận dụng kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chính sách đúng đắn của Nhà nước, của Ngành, bám sát từng đơn vị kinh tế và có những giải pháp tích cực, nên kết quả hoạt động tín dụng của Chi nhánh vẫn đạt được kết quả tốt cả về tốc độ tăng trưởng và chất lượng các khoản đầu tư. Chi nhánh đã tăng cường đầu tư cho khu vực kinh tế quốc doanh, các ngành kinh tế trọng điểm, kinh tế mũi nhọn, sản xuất kinh doanh lớn như thép, dầu khí, cà phê, dịch vụ giao thông vận tải,…ưu tiên vốn cho các dự án lớn, khả thi, có hiệu quả. Nhờ đó mà hoạt động tín dụng tại Chi nhánh vẫn thu được những kết quả đáng khích lệ.

Bảng 2: Hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình






(Xem trang bên)

Bảng2: Hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình


















          Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 1998
	Năm 1999
	Năm 2000

	
	VND
	NgtÖ qui VND
	Tổng số
	98/97(%)
	VND
	NgtÖ qui VND
	Tổng số
	99/98(%)
	VND
	NgtÖ qui VND
	Tổng số
	00/99(%)

	Tổng dư nợ
	467,3
	84,4
	551,7
	96,2
	618,5
	104,8
	723,3
	131,1
	895,9
	118,5
	1.014,4
	140,2  

	1- Cho vay NH
	398,8
	44,3
	443,1
	97,3
	539,0
	88,4
	627,4
	141,6
	782,9
	105,9
	888,8
	141,7

	+ Quốc doanh
	393,6
	44,3
	437,9
	97,2
	533,6
	82,8
	616,4
	140,8
	772,1
	105,0
	877,1
	142.3

	+ NQD
	5,2
	_
	5,2
	101,9
	5,4
	5,6
	11,0
	211,5
	10,8
	0,9
	11,7
	106,4

	2- Cho vay T-DH
	68,5
	40,1
	108,6
	108,2
	79,5
	16,4
	95,9
	88,3
	113,1
	12,4
	125,5
	130,8

	+ Quốc doanh
	65,6
	33,8
	99,4
	113,6
	77,2
	12.4
	89,6
	90,1
	100,5
	5,2
	105,7
	117,9

	+ NQD
	2,9
	6,3
	9,2
	71,9
	2,3
	4,0
	6,3
	67,7
	12,6
	7,2
	19,8
	314,3

	Nợ quá hạn
	
	
	15,3
	83,2
	
	
	9,6
	62,7
	
	
	8,5
	88,5


Nguồn: Báo cáo thống kê NHCT Ba Đình 1998-2000


Bảng số liệu trên cho thấy, dư nợ cho vay của NHCT Ba Đình luôn luôn tăng lên với mức độ tăng trưởng cao. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tăng trưởng này là do Chi nhánh đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp sáng tạo trong cho vay, đồng thời đảm bảo thông suốt, nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Chi nhánh có quan hệ tốt với khách hàng, áp dụng chính sách khách hàng một cách linh hoạt trong đó đặc biệt quan tâm đến các khách hàng truyền thống, những đơn vị có tình hình tài chính tốt, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các Tổng công ty và đơn vị thành viên của Tổng công ty 90,91 như: Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng công ty Công trình 1, Công ty cầu 14, Công ty dung dịch khoan hoá phẩm dầu khí, Công ty may Chiến Thắng, Công ty Xây dựng cấp thoát nước, Nhà máy Thiết bị Bưu điện,…Ngoài ra, Chi nhánh còn luôn quan tâm đến công tác tiếp thị thu hút thêm được nhiều khách hàng mới đến vay vốn.


Đối với hoạt động tín dụng trung-dài hạn, mặc dù trong những năm qua số dự án đầu tư không nhiều, vốn đầu tư không lớn nhưng Chi nhánh đã kịp thời đầu tư cho các dự án khả thi, đặc biệt là các công trình của các dự án quốc tế như: máy súc, trạm trộn bê tông của Công ty Bê tông xây dựng Hà Nội; thiết bị thi công cầu của XN Thiết kế Thăng Long, Công ty XDCT120, Công ty XDCT810, Công ty XDCT134, Công ty xây dựng số 4; hệ thống ống dẫn bùn của Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ,…


Tuy nhiên, nhìn về góc độ sử dụng vốn, NHCT Ba Đình vẫn chưa sử dụng hết nguồn vốn huy động để cho vay, mới chỉ đạt: năm 1998 là 43,6%, năm 1999 là 44,7% và năm 2000 là 46,9%. Chi nhánh phải nộp điều hoà vốn về NHCT Việt Nam.


Tính đến 31/12/2000, có khoảng 1600 khách hàng mở tài khoản giao dịch tại NHCT Ba Đình, trong đó có hơn 450 khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng (163 DNNN trong đó có 6 TCT90,91; 25 Công ty TNHH và HTX; 262 hộ tư nhân cá thể). Các khách hàng lớn chủ yếu là các công ty và tổng công ty thuộc Bộ GTVT và Bộ xây dựng.


Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2000 đạt 1.014,4 tỷ đồng, tăng so với năm trước 291 tỷ, tốc độ tăng đạt 40%, so với kế hoạch tốc dộ tăng gấp 2 lần. Trong đó: 

· Dư nợ ngắn hạn: 888,8 tỷ đồng, chiếm 87,6% tổng dư nợ

· Dư nợ trung-dài hạn: 125,5 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng dư nợ

· Cho vay KTQD: 982,8 tỷ đồng, chiếm 96,8% tổng dư nợ

· Cho vay ngoài quốc doanh: 31,6 tỷ đồng, chiếm 3,12% tổng dư nợ

· Nợ quá hạn: 8,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,84% trên tổng dư nợ, giảm 0,49% so với năm 1999 (-1,1 tỷ).

2.3/ Hoạt động kinh doanh đối ngoại
*Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ: Đánh giá chung qua các năm đều cho thấy nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của NHCT Ba Đình luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, kinh doanh đa dạnh các loại ngoại tệ khác nhau. Mặc dù trong những năm gần đây chính sách quản lý và tỷ giá ngoại hối có nhiều biến động, mức cung ngoại tệ luôn khan hiếm cho kinh doanh nhập khẩu nhưng với sự tích cực, chủ động khai thác nguồn ngoại tệ và với nhiều biện pháp linh hoạt NHCT Ba Đình đã đáp ứng đủ nhu cầu ngoại tệ cho các khách hàng về số lượng cũng như chủng loại, quan tâm đáp ứng kịp thời nhu cầu ngoại tệ cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu, hạn chế đáng kể rủi ro về tỷ giá cho các doanh nghiệp XNK.


Trong năm 2000, lượng mua bán ngoại tệ qui đổi USD đạt 123,7 triệu USD tăng 39% so với năm 1999. Thu về kinh doanh ngoại tệ đạt 0,73 tỷ đồng, tăng 12%. Phí giao dịch kinh doanh ngoại tệ đạt 0,27 tỷ đồng, tăng 44%.

*Nghiệp vụ thanh toán quốc tế: Do ảnh hưởng của một số nhân tố như sức mua giảm, thuế GTGT mặc dù đã được điều chỉnh nhưng vẫn ở mức cao nên nhịp độ hoạt động XNK của một số khách hàng ở NHCT Ba Đình vẫn bị giảm đáng kể trong 2 năm gần đây. Mặc dù vậy, năm 2000 Chi nhánh đã thu hút được khách hàng lớn là Công ty XNK tổng hợp Hà Nội, Chi nhánh Intimex Hải Phòng, Tổng công ty XNK dệt may, Công ty XNK vật tư nông nghiệp, Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ, Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng,…Nhờ đó, mở rộng thêm các quan hệ tín dụng, thanh toán quốc tế,…nên số tiền mở L/C nhập khẩu và thanh toán L/C xuất tăng hơn so với năm trước.
(USD)


	Nghiệp v ụ
	Năm 1999
	Năm 2000
	2000/99

	
	Số món
	Số tiền
	Số món
	Số tiền
	

	L/C nhập
	569
	45,606,617
	634
	55,457,154
	122%

	Nhờ thu đến
	41
	1,240,400
	80
	2,822,275
	228%

	T/T
	294
	5,339,050
	380
	8,639,160
	162%

	Nhờ thu đi
	5
	47,400
	25
	750,000
	16 lần

	T Báo L/C xuất
	65
	729,108
	109
	2,650,000
	3,3 lần


Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh đối ngoại năm 2000


Mặc dù khối lượng nghiệp vụ TTQT phát sinh lớn, song Chi nhánh vẫn đảm bảo an toàn không để xẩy ra sai sót làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng cũng như uy tín của NHCT. Mặt khác, Chi nhánh còn tư vấn giúp khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán, điều tra thông tin của khách hàng nước ngoài để tránh rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng XNK.

* Các hoạt động chi trả kiều hối, séc du lịch

· Doanh số chi trả kiều hối năm 2000: USD825,000.00

· Doanh số thanh toán séc du lịch năm 2000: USD9,000.00

· Doanh số thanh toán thẻ VISA, MASTER năm 2000: USD4,030.00




Phí dịch vụ chi trả kiều hối năm 2000 đạt 14.292.964 đồng




Phí thanh toán séc du lịch đạt 641.984 đồng


Tóm lại, tổng phí thu được từ hoạt động kinh doanh đối ngoại năm 2000 đạt 6,13 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 19% trên lợi nhuận ròng.

II/ Thực trạng hoạt động tín dụng đối với DNNN tại chi nhánh nhct khu vực ba đình

1/ Đặc điểm đội ngũ khách hàng là DNNN tại Chi nhánh


Hà Nội là trung tâm và đầu não về chính trị-văn hoá-khoa học kỹ thuật, đồng thời là một trung tâm lớn về kinh tế, một trung tâm giao dịch quốc tế của cả nước. Kinh tế-xã hội của Thủ đô đang ngày càng ổn định và phát triển trong đó có sự đóng góp một phần không nhỏ của các DNNN trên địa bàn. Hoạt động tại một trung tâm kinh tế-chính trị, các DNNN trên địa bàn Hà Nội có quan hệ với NHCT Ba Đình rất đa dạng và phong phú. Có các Tổng công ty 91 như Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Việt Nam,…Các Tổng công ty 90 như Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Tổng công ty xây dựng đường thuỷ,…ngoài ra còn nhiều khách hàng DNNN là công ty con hay trực thuộc các đơn vị kể trên. Có các DNNN địa phương bao gồm tất cả các ngành nghề như công nghiệp, xây dựng, GTVT, vật tư thương nghiệp,…Trong những DNNN có quan hệ giao dịch và tín dụng đối với NHCT Ba Đình có những doanh nghiệp qui mô lớn, vốn lớn, làm ăn có hiệu quả, có những thuận lợi nhất định trong quan hệ tiền gửi, tiền vay với ngân hàng. Song cũng có những doanh nghiệp qui mô nhỏ, vốn ít, sản xuất nhỏ, sản phẩm làm ra chậm tiêu thụ, khả năng thanh toán nợ còn gập khó khăn, đã có những doanh nghiệp phải giải thể hoặc sáp nhập vào các doanh nghiệp khác. Điều này đã cho thấy rằng khách hàng là DNNN của NHCT Ba Đình rất đa dạng, với nhiều loại hình, tiềm lực về vốn và sản xuất kinh doanh cũng rất khác nhau. Tuy nhiên, nếu thực hiện phân loại các khách hàng DNNN theo lĩnh vực hoạt động thì có thể thấy rõ một đặc điểm nổi bật là đa số các khách hàng lớn, khách hàng lâu năm của NHCT Ba Đình phần nhiều đều hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, là các công ty con hay đơn vị trực thuộc của hai Bộ: GTVT và Xây dựng.


Trong giai đoạn kinh doanh hiện nay của Chi nhánh, vấn đề đặt ra là làm sao để ngày càng mở rộng quan hệ với các khách hàng là DNNN (kể cả tiền gửi lẫn tiền vay). Việc đó sẽ giúp cho Chi nhánh tiếp tục khẳng định mình là một trung tâm tiền tệ-tín dụng-thanh toán trên địa bàn, góp phần tăng vốn cho các DNNN khi có nhu cầu để thúc đẩy sự phát triển của các DNNN, đưa kinh tế Thủ đô vững bước tiến lên, xứng đáng là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đồng thời vẫn đảm bảo kinh doanh của Chi nhánh đạt hiệu quả cao.


Tính đến thời điểm cuối năm 2000, Chi nhánh đã có lượng khách hàng lên trên 1600 đơn vị với hơn 4200 tài khoản giao dịch. Trong số đó có 450 khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh: 163 DNNN, 25 công ty TNHH và HTX, 262 hộ tư nhân cá thể. Khách hàng có số dư tiền gửi, tiền vay trên 1 tỷ đồng lên tới gần 70 đơn vị, vẫn chủ yếu là các công ty và tổng công ty thuộc Bộ GTVT và Bộ xây dựng.

2/ Hoạt động tín dụng đối với DNNN

2.1/ Cơ cấu sử dụng vốn cho vay đối với DNNN trong tổng dư nợ


Trong cơ cấu tổng dư nợ cho vay tại NHCT Ba Đình, dư nợ cho vay đối với DNNN luôn chiếm một tỷ trọng lớn (trên 96%). Bảng liệt kê các số liệu về cơ cấu của tổng dư nợ sẽ cho ta thấy rõ hơn. (Bảng 3, trang 46)

Các số liệu đã cho thấy, tình hình dư nợ của Chi nhánh qua các năm đều tăng, kết cấu dư nợ vẫn tập trung chủ yếu vào dư nợ ngắn hạn: có tỷ trọng so với tổng dư nợ đạt 80,3% (1998); 86,7% (1999); 87,6% (2000). Mức độ dư nợ trung-dài hạn qua các năm tuy có tăng về số tuyệt đối nhưng tỷ lệ % so với tổng dư nợ lại ở mức thấp hơn, riêng năm 1999 có giảm hơn so với năm 1998 là 12,7 tỷ đồng (-11,7%). Nguyên nhân của sự sụt giảm có thể là do những ảnh hưởng chung từ tình hình khó khăn của nền kinh tế nước ta trong năm 1999: hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh nói chung có xu hướng giảm, tốc độ tăng trưởng của một số ngành đã chậm lại so với những năm trước đây, hoạt động đầu tư giảm, số lượng dự án đầu tư trung-dài hạn không nhiều, ít có dự án khả thi,…dẫn đến việc cho vay đầu tư phát triển của Chi nhánh cũng bị hạn chế.
Bảng 3: Cơ cấu sử dụng vốn cho vay đối với DNNN











           Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 1998
	Năm 1999
	Năm 2000

	
	Số tiền
	%/( dư nợ
	Số tiền
	%/( dư nợ
	Số tiền
	  %/( dư nợ

	Tổng dư nợ
	551,7
	
	723,3
	
	1.014,4
	

	1-Dư nợ NH
	443,1
	80,3
	627,4
	86,7
	888,8
	87,6

	+Quốc doanh
	437,9
	79,4
	616,4
	85,2
	877,1
	86,5

	2-Dư nợ TDH 
	108,6
	19,7
	95,9
	13,3
	125,5
	12,4

	+Quốc doanh
	99,4
	18
	89,6
	12,4
	105,7
	10,4


Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh NHCT Ba Đình


Khi phân tích cơ cấu của tổng dư nợ, dư nợ cho vay quốc doanh luôn chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng cao trên cả hai loại tín dụng ngắn hạn, trung-dài hạn (dư nợ ngoài quốc doanh chỉ chiếm khoảng 3% tổng dư nợ hàng năm). Cho vay quốc doanh trong dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ: 98,8% năm 1998; 98,2% năm 1999; 98,7% năm 2000. Đến cuối năm 2000, dư nợ cho vay quốc doanh ngắn hạn đạt 877,1 tỷ đồng, so với năm 1999 tăng 260,7 tỷ, đạt 142,4%. Việc dư nợ ngắn hạn và dư nợ quốc doanh ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ phản ánh  tình trạng thiếu vốn lưu động của các doanh nghiệp nói chung và hệ thống DNNN nói riêng. Ta có biểu đồ mô tả sau:

Biểu đồ 1: Cơ cấu dư nợ đối với DNNN so với tổng dư nợ











    Đơn vị: Tỷ đồng
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Về cơ cấu của dư nợ trung-dài hạn, dư nợ đối với DNNN vẫn chiếm tỷ trọng lớn: năm 1998 là 99,4 tỷ đồng, chiếm 91,5% tổng cho vay trung-dài hạn, sang năm 1999 là 89,6 tỷ đồng, chiếm 93,4% và đến cuối năm 2000 đạt mức 105,7 tỷ đồng, chiếm 84,2%. Như vậy, so với năm 1999, dư nợ tín dụng đối với DNNN năm 2000 đã tăng lên 16,1 tỷ đồng, đạt 118%, song xét về tỷ trọng so với tổng dư nợ trung-dài hạn thì lại giảm xuống 9,17%. Một đặc điểm  trong đầu tư tín dụng trung-dài hạn đối với DNNN tại NHCT Ba Đình là việc Chi nhánh đặc biệt chú trọng đầu tư vào các Tổng công ty và các công ty thành viên thuộc hai bộ xây dựng và giao thông vận tải như Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng công trình I, Công ty Cầu 14, các Công ty XDCT số 120,810,134,…giúp đơn vị có đủ vốn để mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại, trúng thầu và thực hiện được những gói thầu lớn như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Công trình xây dựng và mở rộng sân bay Nội Bài, Xây dựng cảng Tân Thuận, Cầu Phả Lại,…Trong những năm tới NHCT Ba Đình sẽ từng bước tiếp tục đổi mới hoạt động kinh doanh, chủ động khai thác nguồn vốn để tăng cường cho vay trung-dài hạn đối với các DNNN nhất là đối với các Tổng công ty lớn có vai trò then chốt trong nền kinh tế.

2.2/ Dư nợ tín dụng DNNN phân theo ngành kinh tế


Bảng 4: Dư nợ TD đối với DNNN phân theo ngành kinh tế 1999(2000











        Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Dư nợ
	%/(dư nợ DNNN

	
	1999
	2000
	1999
	2000

	Tổng dư nợ
	723,3
	1.014,4
	
	

	Dư nợ DNNN
	706,0
	982,8
	
	

	Phân ra:
	
	
	
	

	 - Ngành CN chế biến
	122,8
	152,3
	17,39
	15,5

	 - Ngành xây dựng
	208,9
	302,7
	29,6
	30,8

	 - Ngành GTVT và Thông     tin liên lạc
	196,4
	309,6
	27,82
	31,5

	 - Ngành thương nghiệp
	113,7
	139,6
	16,1
	14,2

	 - Ngành khác
	64,2
	78,6
	9,09
	8


Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 1999(2000 NHCT Ba Đình


Để đánh giá hiệu quả và chất lượng tín dụng đối với các DNNN tại NHCT Ba Đình ta tiến hành phân tích dư nợ tín dụng DNNN phân theo ngành kinh tế, từ đó kết hợp với định hướng phát triển kinh tế, thế mạnh và tiềm năng của Hà Nội tìm ra những hướng đầu tư thích hợp vừa thúc đẩy sự phát triển kinh tế vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. (Bảng 4, trang 47)


Tính cho đến thời điểm hiện nay tại NHCT Ba Đình đang có khoảng 163 khách hàng là DNNN có quan hệ vay vốn tín dụng với Chi nhánh. Trong đó tập trung chủ yếu vào các ngành như xây dựng, giao thông vận tải, công nghiệp chế biến,…Các số liệu trong bảng 4 cũng đã cho thấy được đặc điểm trên thông qua các con số nổi bật về dư nợ tại các ngành này so với tổng dư nợ tín dụng đối với các DNNN tại Chi nhánh.


Năm 2000, dư nợ tín dụng của ngành GTVT chiếm tỷ trọng cao nhất 31,5% tổng dư nợ DNNN, tiếp đó là ngành xây dựng 30,8%, hai ngành này thường xuyên đạt số dư nợ trên 50% tổng dư nợ các DNNN tại Chi nhánh. Về đồng vốn cho vay, Chi nhánh chủ yếu cho vay bằng VND đối với các ngành xây dựng, GTVT, nông nghiệp và lâm nghiệp,…Cho vay bằng ngoại tệ (USD) được thực hiện nhiều nhất với các ngành thương nghiệp, thông tin liên lạc, công nghiệp chế biến,…


Như vậy, sau khi nghiên cứu thực trạng dư nợ DNNN phân theo ngành kinh tế tại NHCT Ba Đình, có thể nhận xét, NHCT Ba Đình đã chú trọng tập trung vốn đầu tư cho các DNNN trên địa bàn, thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành, góp phần xây dựng và củng cố vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế quốc doanh trong nền kinh tế quốc dân và hỗ trợ cho các thành phần kinh tế khác cùng phát triển.

2.3/ Doanh số cho vay, thu nợ đối với DNNN


Số liệu tại Bảng 2( trang 41) về hoạt động tín dụng tại NHCT Ba Đình đã cho ta thấy mức dư nợ của Chi nhánh qua các năm đều không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, khi phân tích dư nợ tín dụng của một ngân hàng, nếu như chỉ xem xét đến diễn biến của tổng dư nợ thì chưa thể phản ánh chính xác được tình hình cho vay của ngân hàng đó, càng chưa thể vội vàng kết luận được rằng hoạt động cho vay của ngân hàng đã tăng lên theo thời gian, bởi vì có thể xẩy ra trường hợp doanh số cho vay không tăng nhưng việc trả nợ của ngân hàng giảm thì tổng dư nợ vẫn tăng lên. Từ lý do đó, nếu muốn đánh giá đúng hơn về dư nợ của NHCT Ba Đình ta thấy cần phân tích thêm về tình hình cho vay và thu nợ của   Chi nhánh. (xem bảng 5, trang 49)

Bảng 5: Doanh số cho vay, thu nợ đối với DNNN
















  
     Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 1998
	Năm 1999
	Năm 2000

	
	DS cho vay
	DS thu nợ
	CV/TN (%)
	DS cho vay
	DS thu nợ
	CV/TN (%)
	DS cho vay
	DS thu nợ
	CV/TN (%)

	Tổng
	1.547,4
	1.422,1
	91,9
	1.559,9
	1.391,4
	89,2
	2.398,4
	2.105,5
	87,8

	Ngắn hạn
	1.489,3
	1.372,3
	92,1
	1.516,2
	1.334,3
	88,0
	2.308,9
	2.042,2
	88,4

	 +QD
	1.476,4
	1.157,4
	78,4
	1.494,4
	1.309,2
	87,6
	2.270,6
	2.015,7
	88,8

	Trung-dài  hạn
	58,1
	49,8
	85,7
	43,7
	57,1
	130,7
	89,5
	63,3
	70,7

	  +QD
	56,0
	44,8
	80,0
	43,2
	53,1
	123,0
	78,5
	56,2
	71,6


Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHCT Ba Đình 


Bảng 5 (trang 49) phản ánh tình hình hoạt động cho vay và thu nợ đối với DNNN tại NHCT Ba Đình đã cho thấy rằng trong những năm qua Chi nhánh rất chú trọng vào việc cho vay ngắn hạn, trong đó đặc biệt đáp ứng nhu cầu vay vốn của các DNNN để bổ sung vốn lưu động. Nhận xét trên sẽ được dẫn chứng bằng các con số sau: doanh số cho vay ngắn hạn của Chi nhánh qua các năm đều tăng-năm 1998 đạt 1.489,3 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 1997; năm 1999 đạt 1.516,2 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 1998; năm 2000 đạt 2.308,9 tỷ đồng, tăng 52,3% so với năm 1999. Doanh số cho vay ngắn hạn đối với DNNN cũng đạt ở mức cao và tăng qua các năm: đạt 1.476,4 tỷ đồng năm 1998, tăng 13,6% so với năm 1997; 1.494,4 tỷ năm 1999, tăng 1,2% so với năm 1998; 2.270,6 tỷ năm 2000, tăng 51,9%; và chiếm tỷ lệ trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn qua 3 năm 1998(2000 lần lượt là: 99,1%; 98,5%; 98,3%. Giải thích cho sự tăng trưởng của tín dụng ngắn hạn đối với DNNN trong những năm qua và đặc biệt là trong năm 2000, có thể nêu ra một vài lý do sau:


Thứ nhất, sau khi công văn 417/CV-NH14 được ban hành cơ chế tín dụng đối với DNNN trở nên thông thoáng hơn, hạn mức vay vốn so với vốn tự có không còn, thêm vào đó DNNN có thể vay được vốn ngân hàng mà không cần có tài sản thế chấp, doanh nghiệp chỉ cần có phương án kinh doanh khả thi thì sẽ được ngân hàng cấp tín dụng. Do đó, đây là một điều kiện thuận lợi giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội vay vốn ngân hàng mở rộng sản xuất kinh doanh.


Thứ hai, công cuộc đổi mới sắp xếp DNNN đã thu được những thành tựu nhất định, các DNNN sau sắp xếp dường như đã được tăng cường sức mạnh, xuất hiện thêm nhiều nhu cầu về vốn lưu động trong hoạt động kinh doanh, đầu tư ngắn hạn…nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, từ đó làm gia tăng nhu cầu về vốn tín dụng ngắn hạn. Ngoài ra, sự kém phát triển của thị trường tiền tệ ở nước ta cũng hạn chế rất nhiều đến khả năng huy động vốn ngắn hạn trong quá trình hoạt động của các DNNN thông qua việc phát hành các thương phiếu. Và như vậy mô hình chung đây cũng là một trong số các lý do làm tăng nhu cầu vốn TD ngắn hạn ngân hàng.


Thứ ba, ngoài hai nguyên nhân khách quan kể trên cũng cần phải kể đến sự nỗ lực, cố gắng của bản thân NHCT Ba Đình trong việc thực hiện các chính sách khách hàng, sản phẩm, lãi suất, tín dụng một cách mềm dẻo, khôn khéo. Với uy tín sẵn có trên thị trường cộng với sự tác động của các hoạt động thuộc Marketing ngân hàng kể trên, NHCT Ba Đình đã chủ động thu hút được khá nhiều khách hàng là các DNNN đến giao dịch và có quan hệ tín dụng với Chi nhánh. Nhờ đó mà doanh số cho vay nói chung, doanh số cho vay DNNN nói riêng mà trong đó có doanh số cho vay ngắn hạn đối với DNNN không ngừng tăng lên theo thời gian, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2000 (51,9%). Một lý do khá căn bản làm tăng nhanh doanh số cho vay ngắn hạn của Chi nhánh đó là, trong năm 2000, lãi suất cho vay ngắn hạn của NHCT Ba Đình tương đối thấp, giao động từ 0,85%-1,2% trên tháng và có thời điểm mức lãi cho vay chỉ có 0,65%-0,7% trên tháng. Nếu so sánh với các ngân hàng khác mức lãi xuất này khá thấp, do đó các DNNN tiếp tục đến và vay vốn tại Chi nhánh, nâng doanh số cho vay ngắn hạn DNNN lên đến 2.270,6 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay.


Chuyển sang tín dụng trung dài hạn, xem xét doanh số cho vay trung-dài hạn của Chi nhánh ta sẽ thấy có một điều đáng quan tâm là sự sụt giảm của năm 1999. Nếu như trong năm 1998 doanh số cho vay trung-dài hạn đạt 58,1 tỷ đồng, tăng 5,8% so với năm 1997; thì sang năm 1999 doanh số đó giảm xuống còn 43,7 tỷ đồng, giảm  24,8% ((14,4 tỷ) so với năm 1998, có thể nói nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do trong năm 1999, xuất phát từ những khó khăn chung của nền kinh tế làm cho số lượng dự án vay vốn trung-dài hạn không nhiều và ít khả thi nên ngân hàng không thể cho vay được; tuy nhiên, đến cuối năm 2000 doanh số cho vay trung-dài hạn đã tăng lên đến 89,5 tỷ đồng, tăng 51,2% so với năm 1999 và 35,1% so với năm 1998. Cũng giống như cơ cấu của cho vay ngắn hạn, trong cho vay trung-dài hạn của Chi nhánh, doanh số cho vay đối với các DNNN luôn chiếm tỷ trọng áp đảo: 96,4% (1998); 98,9% (1999); 87,7% (2000). Do việc đẩy mạnh cho vay trung-dài hạn nên mặc dù tỷ trọng doanh số cho vay đối với DNNN có giảm đi trong năm 2000 nhưng dư nợ tín dụng vẫn tăng với tốc độ cao. Điều này tạo khả năng cho NHCT Ba Đình có được thu nhập ổn định, đồng thời đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của thủ đô.


Trên đây là những phân tích, đánh giá về doanh số cho vay tại NHCT Ba Đình. Tuy nhiên, như ở phần phần mở đầu của mục 2.3 ta đã đề cập là để xem xét chính xác thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng thì cần phải xét đến đồng thời cả hai yếu tố: doanh số cho vay và doanh số thu nợ. 


Thu nợ là một nghiệp vụ quan trọng của ngân hàng, tính chất quan trọng đó được thể hiện trong việc đảm bảo khả năng chi trả cho các nguồn vốn mà ngân hàng huy động được dùng để cho vay và duy trì khả năng thực hiện tiếp các món cho vay khác. Vì vậy, ngân hàng nói chung rất quan tâm đến việc thu hồi các khoản nợ đến hạn, đặc biệt là những khoản thu hồi có giá trị lớn trong các món vay. Những khoản đến hạn phải thu bao gồm cả lãi và gốc mà người vay phải trả, nguồn trả nợ mà ngân hàng thường quan tâm nhất là lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhìn chung, trong hoạt động cho vay đối với các khách hàng là DNNN mặc dù các doanh nghiệp gập nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh kể cả trước và sau khi vay được vốn tín dụng, nhưng họ thường trả nợ đúng hạn, đặc biệt là các DNNN có qui mô lớn hay các Tổng công ty. Bảng 5 (trang 49) cho ta thấy, mức thu nợ so với doanh số cho vay của NHCT Ba Đình chênh lệch với nhau không lớn, qua đó cũng cho thấy Chi nhánh rất quan tâm đến vấn đề thu nợ. 


Đánh giá về tỷ trọng của doanh số thu nợ trên doanh số cho vay, các DNNN vẫn luôn đạt mức cao nhất trên cả hai loại tín dụng ngắn và trung-dài hạn, xét trong 3 năm 1998(2000 ta có các tỷ lệ tương ứng lần lượt là: Ngắn hạn 78,4%; 87,6%; 88,8%; Dài hạn 80,0%; 123,0%; 71,6%. Biểu đồ 2 sau đây sẽ mô tả một cách rõ nét hơn về thực trạng cho vay và thu nợ tại NHCT Ba Đình.

Biểu 2: Doanh số cho vay, thu nợ đối với DNNN các năm 1998(2000











Đơn vị: Tỷ đồng
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2.4/ Nguyên cứu các chỉ tiêu đo lường chất lượng tín dụng đối với DNNN 

2.4.1/ Chỉ tiêu dư nợ DNNN/ Tổng dư nợ


Trong phần phân tích về cơ cấu sử dụng vốn cho vay đối với DNNN trong tổng dư nợ (2.1), ta đã đưa ra các tính toán về tỷ trọng của dư nợ DNNN so với tổng dư nợ và thu được các con số cụ thể sau:


- Dư nợ DNNN/ Tổng dư nợ: qua các năm 1998(2000 lần lượt là 97,4%; 97,6%, 96,9%. Trong đó:



+ Dư nợ ngắn hạn DNNN/ Tổng dư nợ: đạt 79,4% (1998); 85,2% (1999); 86,5% (2000)



+ Dư nợ T-D hạn DNNN/ Tổng dư nợ: đạt 18,0% (1998); 12,4% (1999); 10,4% (2000)


Ta biết rằng, dư nợ là một chỉ tiêu định lượng, xác định cơ cấu tín dụng trong trường hợp dư nợ được phân theo thời hạn cho vay (ngắn, trung-dài hạn), nó còn cho thấy biến động của tỷ trọng giữa các loại dư nợ tín dụng của một ngân hàng qua các thời kỳ khác nhau. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ phát triển của nghiệp vụ tín dụng càng lớn, mối quan hệ với khách hàng càng có uy tín. Và như vậy, với các mức tỷ lệ khá cao trên đây đã cho thấy dư nợ của Chi nhánh chủ yếu tập trung vào dư nợ DNNN và nghiêng về dư nợ ngắn hạn DNNN. Điều này phản ánh rằng các DNNN đã và đang là bộ phận khách hàng chính cho nghiệp vụ tín dụng của Chi nhánh và do phần lớn dư nợ DNNN là dư nợ ngắn hạn nên Chi nhánh sẽ có điều kiện để tăng nhanh vòng quay vốn.

2.4.2/ Chỉ tiêu về nợ quá hạn đối với DNNN


Nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng NHTM là hiện tượng phát sinh từ mối quan hệ tín dụng không hoàn hảo khi người đi vay (khách hàng) không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ của mình cho ngân hàng đúng hạn. Sự phát sinh của các khoản nợ quá hạn có thể tác động nặng nề đến các hoạt động kinh doanh khác, thậm chí đe doạ sự tồn tại của NHTM. Để hạn chế các tác hại đó, đồng thời đáp ứng nhu cầu đòi hỏi phải nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn hiện có cho công tác tín dụng, việc phân tích nợ quá hạn có ý nghĩa rất quan trọng.

2.4.2.1/ Tổng quan tình hình nợ quá hạn của các DNNN tại NHCT Ba Đình


Số liệu trong bảng 6 (trang 54) đã cho ta thấy, tình hình nợ quá hạn tại NHCT Ba Đình qua các năm có chiều hướng giảm cả về số lượng và tỷ trọng. Cụ thể như năm 1998 nợ quá hạn là 15,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,77% tổng dư nợ, giảm 0,6% so với năm 1997; năm 1999 nợ quá hạn là 9,6 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,33% tổng dư nợ, giảm 1,44% so với năm 1998 (-5,7 tỷ), trong đó đã thu được 633 triệu đồng nợ khó đòi; tới năm 2000 số nợ quá hạn là 8,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,84% trên tổng dư nợ, số nợ quá hạn giảm trong năm 3,8 tỷ, trong đó số thực thu nợ khó đòi là 2,9 tỷ đồng.

Bảng 6: Tổng hợp tình hình nợ quá hạn


















           Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 1998
	Năm 1999
	Năm 2000

	
	Nợ quá hạn
	Tỷ trọng /(NQH
	Dư nợ
	NQH

/(DN
	Nợ quá hạn
	Tỷ trọng /(NQH
	Dư nợ
	NQH

/(DN
	Nợ quá hạn
	Tỷ trọng /(NQH
	Dư nợ
	NQH

/(DN

	Tổng số
	15,3
	
	551,7
	2,77%
	9,6
	
	723,3
	1,33%
	8,5
	
	1.014,4
	0,84%

	- Quốc doanh
	12,1
	79,1%
	537,3
	2,25%
	7,9
	82,3%
	706,0
	1,12%
	5,9
	69,4%
	982,8
	0,6 %

	+ Ngắn hạn
	10,9
	71,2%
	437,9
	2,49%
	4,8
	50,0%
	616,4
	0,78%
	4,7
	55,3%
	877,1
	0,54%

	+Trung-dài hạn
	1,2
	7,8%
	99,4
	1,21%
	3,1
	32,3%
	89,6
	3,46%
	1,2
	14,1%
	105,7
	1,12%

	- Ngoài QD
	3,2
	21,0%
	14,4
	22,22%
	1,7
	17,7%
	17,3
	9,83%
	2,6
	30,6%
	31,5
	8,2%


Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 1998(2000 NHCT Ba Đình


Xét về cơ cấu nợ quá hạn theo loại hình doanh nghiệp, các DNNN luôn có tỷ trọng nợ quá hạn cao trong tổng dư nợ quá hạn, đạt 79,1% (1998); 82,3% (1999); 69,4% (2000). Việc các DNNN chiếm tỷ trọng nợ quá hạn cao cũng là điều dễ hiểu bởi tại NHCT Ba Đình dư nợ tín dụng chủ yếu thuộc về các DNNN (>96%). Tuy nhiên, khi đánh giá tỷ lệ của nợ quá hạn của DNNN trên tổng dư nợ tín dụng đối với DNNN thì tỷ lệ này lại rất thấp, chỉ có 2,25% năm 1998; 1,12% năm 1999; 0,6% năm 2000. Mức tỷ lệ rất thấp và ngày càng có xu hướng giảm dần như trên đã thể hiện được uy tín của các khách hàng DNNN trong quan hệ tín dụng với Chi nhánh, họ tiếp tục giữ vững và củng cố được lòng tin từ phía ngân hàng.


Trong tổng số nợ quá hạn của các DNNN, nợ quá hạn trong cho vay ngắn hạn chiếm một tỷ lệ khá lớn năm 1998 là 90,1%; năm 1999: 60,8%; năm 2000: 79,7%. Song tỷ lệ của các khoản nợ quá hạn này trên dư nợ tín dụng ngắn hạn DNNN lại thường xuyên ở mức rất thấp và giảm dần, lần lượt trong 3 năm là: 2,49%; 0,78%; 0,54%. Thực tế này phản ánh hiệu quả của hoạt động đầu tư tín dụng ngắn hạn đối với các DNNN là tốt, khẳng định chất lượng ngày càng tăng của hoạt động tín dụng đối với DNNN. Về nợ quá hạn trong cho vay trung-dài hạn đối với DNNN, cũng qua bảng 6 ta thấy tỷ trọng của các khoản này so với tổng nợ quá hạn DNNN đang có chiều hướng tăng lên, đặc biệt là năm 1999 đạt 39,2%, tăng 29,3% so với năm 1998, năm 2000 mặc dù có giảm thấp hơn năm 1999 (-18,9%) nhưng vẫn cao hơn năm 1998 (+10,4%). Biểu đồ 3 sẽ cho thấy rõ hơn về kết cấu của tổng dư nợ quá hạn DNNN.

Biểu đồ 3: Cơ cấu nợ quá hạn các DNNN










Đơn vị: Tỷ đồng
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Tóm lại, nhìn chung trong những năm qua, bên cạnh việc mở rộng, tăng trưởng dư nợ nói chung và dư nợ DNNN nói riêng, NHCT Ba Đình cũng đã rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng thông qua biện pháp hạn chế các khoản nợ quá hạn. Tuy nhiên, thực trạng nợ quá hạn tại Chi nhánh vẫn còn ở mức không nhỏ, để tiếp tục giảm nợ quá hạn, nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả sử dụng vốn Chi nhánh cần tìm ra những giải pháp thích hợp và điều này đòi hỏi phải hiểu được những nguyên nhân gây phát sinh nợ quá hạn.

2.4.2.2 / Phân tích nợ quá hạn

a/ Phân tích nợ quá hạn theo thời gian

Bảng 7: Nợ quá hạn DNNN phân theo thời gian











   Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 1999
	Năm 2000

	
	Số lượng
	Tỷ trọng
	Số lượng
	Tỷ trọng

	Tổng dư nơ
	706,0
	
	982,8
	

	- Nợ quá hạn
	7,9
	100%
	5,9
	100%

	( < 180 ngày
	1,67
	21,14%
	0,39
	6,61%

	( từ 180(360 ngày
	-
	-
	-
	-

	( > 360 ngày
	6,23
	78,86%
	5,51
	93,39%


Nguồn: Báo cáo kinh doanh tín dụng năm 1999(2000


Bảng trên cho thấy, trong cả hai năm  các khoản nợ quá hạn trên 12 tháng chiếm tỷ trọng lớn nhất, sang năm 2000 tuy có giảm nhẹ song về số tương đối lại tăng (+14,53%) so với năm 1999. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại, cần phải đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục và hạn chế bớt. Ngược lại với tình trạng trên là sự sụt giảm đáng kể cả về số tuyệt đối lẫn tương đối của các khoản nợ quá hạn dưới 6 tháng, năm 2000 nợ quá hạn dưới 6 tháng giảm 14,5% (-1,28 tỷ) so với năm 1999. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và nâng cao chất lượng tín dụng NHCT Ba Đình vẫn cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác thu nợ.

b/Phân tích nợ quá hạn DNNN theo khả năng thu hồi


Trong năm 1999, nợ quá hạn các DNNN là 7,9 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn bình thường là 1,67 tỷ đồng, nợ quá hạn khó thu hồi là 6,23 tỷ đồng. Năm 2000, nợ quá hạn các DNNN là 5,9 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn bình thường là 0,39 tỷ đồng, nợ quá hạn khó thu hồi là 5,51 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn khó đòi trên tổng dư nợ quá hạn đối với các DNNN là:78,86% (1999) và 93,39% (2000).

c/Phân tích nợ quá hạn theo nguyên nhân

Bảng 8: Nợ quá hạn theo nguyên nhân










             Đơn vị: Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	 Năm 1999
	 Năm 2000

	Tổng nợ quá hạn
	9,616
	8,521

	1/ Nguyên nhân chủ quan
	9,604
	8,521

	- TCTD cho vay
	0,782
	-

	- Khách hàng vay
	8,822
	8,521

	   Trong đó:
	
	

	  + Kinh doanh thua lỗ phá sản
	2,507
	0,255

	  + Hàng hoá chậm tiêu thụ
	4,797
	4,797

	  + Sử dụng vốn sai mục đích
	0,825
	1,910

	  + Cố ý lừa đảo
	0,003
	0,339

	  + Công nợ chưa thu được
	0,575
	0,396

	  + Nguyên nhân khác
	0,115
	0,824

	2/ Nguyên nhân khách quan
	0,012
	


Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 1999(2000


Tiến hành phân tích theo nguyên nhân sẽ thấy nợ quá hạn phát sinh do phía khách hàng vay vốn là chủ yếu, chiếm  91,7% vào năm 1999 và 100% vào năm 2000. Trong số các nguyên nhân từ phía khách hàng, nguyên nhân do kinh doanh thua lỗ và do hàng hoá chậm tiêu thụ được coi là 2 nguyên nhân cơ bản  gây nên tình trạng nợ quá hạn hiện nay tại NHCT Ba Đình. Các nguyên nhân này thường bắt đầu từ việc người quản lý thiếu kiến thức và khả năng tổ chức kinh doanh, trình độ kỹ thuật công nghệ của doanh nghiệp lạc hậu,…dẫn đến năng suất lao động thấp, chất lượng sản phảm kém, giá thành cao không đáp ứng được tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, không đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu,…hàng hoá làm ra có sức tiêu thụ chậm và khiến cho nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lỗ. Tiếp theo 2 nguyên nhân trên cũng phải kể đến các nguyên nhân khác như: phá sản, lừa đảo, sử dụng vốn sai mục đích,…Về phía các DNNN, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ quá hạn của họ cũng không loại trừ khỏi các phân tích trên đây. Do vậy, trên cơ sở đó, để đảm bảo an toàn vốn vay, đảm bảo khả năng thu hồi nợ và lãi đúng thời hạn NHCT Ba Đình cần phải thực hiện một số biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp khắc phục những yếu kém, sớm loại trừ những khả năng phát sinh nợ quá hạn từ phía khách hàng và từ các phía khác trong đó có bản thân ngân hàng.

2.4.3/ Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng khác

a/ Chỉ tiêu hệ số sử dụng vốn


 
ý nghĩa của việc đánh giá hệ số này là nhằm so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với huy động vốn. Chỉ tiêu này càng lớn thì càng chứng tỏ ngân hàng đã sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy động được. Vậy ở NHCT Ba Đình hệ số này trong những năm qua đạt mức bao nhiêu, tốt hay chưa tốt, ta hãy xem xét bảng sau.


















     Đơn vị : Tỷ đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 1998
	Năm 1999
	Năm 2000

	1-Huy động vốn
	1.271,2
	1.615,9
	2.160,0

	2-Sử dụng vốn
	551,7
	723,3
	1.014,4

	HÖsè=(2)/(1)x100% 
	43,4%
	44,8%
	46,9%


Nguồn: Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh NHCT Ba Đình


Các số liệu đã cho thấy, mặc dù công tác huy động và sử dụng vốn qua các năm đều tăng song hệ số sử dụng vốn của Chi nhánh vẫn ở mức chưa cao. Năm 1998 giảm thấp hơn (-7,1%) so với năm 1997, hai năm tiếp theo 1999(2000 có tăng nhẹ và vẫn ở mức dưới 50%. Nguyên nhân khiến cho Chi nhánh có hệ số sử dụng vốn thấp trong 3 năm vừa qua có thể được lý giải là do những khó khăn của nền kinh tế, môi trường đầu tư không thuận lợi, số lượng dự án khả thi ít,…Đây cũng là nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng ứ đọng vốn trong hệ thống NHTM ở nước ta trong thời gian qua. Tuy nhiên, nếu như đem so sánh các hệ số trên với một số ngân hàng cùng hay khác hệ thống thì NHCT Ba Đình vẫn cao hơn so với nhiều đơn vị.


Với lượng vốn dư thừa, hàng năm Chi nhánh đều chuyển điều hoà vốn về NHCT Việt Nam để cân đối chung trong toàn hệ thống. Như năm 2000 Chi nhánh đã chuyển điều hoà vốn bình quân năm đạt 1.017,7 tỷ đồng, tăng 31,4% so với năm 1999.

b/ Chỉ tiêu vòng quay vốn


Vòng quay vốn tín dụng trong năm  được tính bằng tỷ lệ của doanh số thu nợ trong năm chia cho dư nợ bình quân trong năm. Bằng các số liệu phản ánh kết quả kinh doanh tại NHCT Ba Đình đã được trình bầy trong các phần trên, ta tính được vòng quay vốn tại Chi nhánh như sau: 2,91 (1998); 2,67 (1999); 2,85 (2000). Biết rằng chỉ tiêu này càng lớn càng tốt vì nó phản ánh một đồng vốn của ngân hàng được sử dụng cho vay mấy lần trong năm, với số vòng quay như vậy trong khi dư nợ của Chi nhánh chủ yếu là cho vay ngắn hạn thì kết quả thu được là rất đáng khả quan, chứng tỏ nguồn vốn của ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (trong vòng 1 năm các doanh nghiệp có thể quay vòng vốn từ 2 đến 4 lần, tức một chu kỳ chuyển vốn của doanh nghiệp là từ 3 đến 4 tháng).

c/ Tình hình lãi treo


Những năm qua NHCT Ba Đình đã có nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn vốn, lành mạnh hoá hoạt động tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất nợ quá hạn chính vì vậy mà con số lãi treo phát sinh trong mấy năm qua mặc dù vẫn còn ở mức khá cao song nhìn chung đã có xu hướng giảm xuống. Cụ thể:


Năm 1998: Lãi treo phát sinh: 15.135 triệu đồng; % so với 1997: 99,6%; Lãi treo thu được: 10.754 triệu đồng.


Năm 1999: Lãi treo phát sinh: 13.782 triệu đồng; % so với 1998: 91,06%; Lãi treo thu được: 8.697 triệu đồng.


Năm 2000: Lãi treo phát sinh: 13.019 triệu đồng; % so với 1999: 94,46%; Lãi treo thu được: 9.335 triệu đồng.

2.5/ Những biện pháp NHCT Ba Đình đã và đang thực hiện để nâng cao chất lượng tín dụng nói chung và tín dụng đối với các DNNN nói riêng

· Điều chỉnh phương hướng đầu tư tín dụng hợp lý

Bắt đầu từ năm 1993, với sự chuyển đổi mô hình tổ chức từ ba cấp lên hai cấp của NHCT Việt Nam đã khiến cho hoạt động kinh doanh của NHCT Ba Đình trở nên độc lập, tự chủ hơn, kích thích việc phát triển hoạt động tín dụng của Chi nhánh. Song cùng với những tác động tích cực, mở rộng và tăng trưởng dư nợ tín dụng một cách nhanh chóng, ngân hàng khi đó còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên đã gây ra tình trạng là chất lượng tín dụng bị giảm sút, nợ quá hạn và lãi treo phát sinh tăng dần trong những năm sau. Trước tình hình đó, NHCT Ba Đình đã kịp thời điều chỉnh lại cơ cấu tín dụng, tập trung đầu tư vào khu vực kinh tế quốc doanh, ưu tiên cho vay những DNNN có khả năng tài chính vững chắc, thu hẹp bớt cho vay với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Trong quá trình đầu tư, ngân hàng đã nâng cao yêu cầu của công tác thẩm định, lựa chọn các dự án có hiệu quả cao để đầu tư, không chạy theo doanh số. Nhờ đó, nợ quá hạn và lãi treo mới phát sinh đã giảm một cách đáng kể.

·  Phối hợp tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, đảm bảo an toàn vốn vay

Bên cạnh việc tập trung tăng trưởng dư nợ, đáp ứng các yêu cầu cho vay NHCT Ba Đình còn dành sự quan tâm đến việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của khách hàng để có biện pháp kịp thời giải quyết khó khăn cùng doanh nghiệp.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Ngành, của NHCT Việt Nam, NHCT Ba Đình đã rà soát lại tình hình đầu tư tín dụng đối với từng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có khó khăn về vốn do nhiều nguyên nhân dẫn đến ách tắc, không có khả năng trả nợ ngân hàng đúng hạn. Chi nhánh đã giúp giải quyết khó khăn về vốn cho doanh nghiệp bằng cách đề ra các biện pháp thu hồi các hoá đơn chậm trả cho doanh nghiệp, giúp họ thanh toán hàng tồn kho hoặc giảm bớt dự trữ quá mức hoặc sử dụng để vay tín chấp, vay cầm cố. Kết quả là đã giúp các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn về tài chính, tiếp tục tập trung cho sản xuất và quản lý để tạo ra nguồn trả nợ ngân hàng. Nhìn chung, chất lượng tín dụng đã được nâng lên đáng kể, tỷ lệ nợ quá hạn không ngừng giảm qua các năm.
· Xử lý nợ quá hạn

NHCT Ba Đình đã tiến hành đánh giá và phân chia các khoản nợ quá hạn thành nợ quá hạn có khả năng thu hồi, nợ quá hạn không có khả năng thu hồi để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời.

Đối với các khoản nợ quá hạn có khả năng thu hồi, NHCT Ba Đình thường xuyên chỉ đạo cán bộ tín dụng bám sát đơn vị, quản lý tình hình diễn biến kinh doanh của đơn vị để khi xuất hiện khoản thu sẽ tiến hành thu nợ. Đối với các khoản nợ có dấu hiệu khó đòi, Chi nhánh đã trực tiếp cử cán bộ tham gia cùng đơn vị tìm ra biện pháp giải quyết khẩn trương hàng hoá ứ đọng, đôn đốc đơn vị thu hồi các công nợ dây dưa, tận dụng các nguồn thu khác,…để trả nợ ngân hàng. Với các khoản nợ quá hạn không có khả năng thu hồi, NHCT Ba Đình đã tích cực làm việc với nhiều cơ quan và Bộ chủ quản để tìm giải pháp tối ưu thu nợ quá hạn như xin giảm thuế, bổ sung vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh để trả nợ ngân hàng, đồng thời để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp có nợ khó đòi NHCT Ba Đình đã ưu tiên thu nợ gốc trước, kéo dài kỳ hạn nợ, rút bớt mức chi trả định kỳ trong một thời gian nếu có thể được,…

Theo đúng các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của Ngành và của NHCT Việt Nam về xử lý nợ quá hạn và nâng cao chất lượng tín dụng. Trong thời gian tới NHCT Ba Đình sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xử lý nợ theo các văn bản: Thông tư liên bộ 03/TTLT/NHNN-BTC; Công văn 1026 của Ban chỉ đạo nợ TƯ; Chỉ thị 08/1998/CT-NHNN14; QĐ154/QĐ-HĐQT của NHCT Việt Nam,…

· Điều chỉnh chính sách tín dụng phù hợp

Nhằm đảm bảo an toàn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn, NHCT Ba Đình đã tiến hành điều chỉnh nhiều qui định, nội dung trong chính sách tín dụng của mình, chẳng hạn:

+ Chi nhánh tập trung cho vay trung-dài hạn ở các ngành ít rủi ro, tiến hành thẩm định dự án kỹ càng hơn, chỉ lựa chọn cho vay đối với các dự án có tính khả thi, dự án trọng điểm quốc gia được sự bảo lãnh của Bộ tài chính.

+ Các trường hợp vượt mức phán quyết của giám đốc Chi nhánh, sẽ phải lập cuộc họp Hội đồng tín dụng. Nếu chấp thuận cho vay, ngân hàng sẽ gửi toàn bộ hồ sơ tín dụng lên NHCT TƯ để tiến hành thẩm định lại tính khả thi và cơ sở pháp lý của dự án. Chỉ giải quyết cho vay sau khi có được quyết định của NHCT TƯ và của Chính phủ.

· Đổi mới hoạt động tín dụng trên cả 3 phương diện: nhận thức tư tưởng, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất cùng với mang lưới hoạt động

Về nhận thức tư tưởng, CBCNV tại NHCT Ba Đình đã mau chóng xoá bỏ tư tưởng bao cấp cũ, xây dựng tác phong viên chức mới, văn minh, lịch sự, tận tình được khách hàng tín nhiệm quý mến.

Về trình độ chuyên môn, NHCT Ba Đình thường xuyên có kế hoạch nâng cao trình độ cho cán bộ một cách có hệ thống. Kết hợp giữa đào tạo chính qui với đào tạo tại chỗ, thường xuyên mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho vay, thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh tế,…Bên cạnh đó, coi trọng công tác tổ chức sắp xếp và đề bạt cán bộ đúng người đúng việc, hợp với khả năng. Sử dụng đòn bẩy của công tác thi đua khen thưởng, liên tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, công tác và phấn đấu.

Về cơ sở vật chất, ngân hàng đã từng bước cải tạo mở rộng và mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ kinh doanh như: xây mới cơ sở làm việc, cải tạo điều kiện làm việc, trang bị hệ thống máy tính phục vụ nhanh các thông tin về thanh toán, chuyển tiền, kế toán, báo cáo, hồ sơ lưu trữ, số liệu,…

Tóm lại, với nhiều biện pháp tích cực NHCT Ba Đình đã từng bước nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro tín dụng ở mức thấp nhất có thể.

3/ Kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động tín dụng đối với DNNN tại Chi nhánh NHCT Ba Đình

3.1/ Những kết quả đạt được

* Đã làm tốt công tác huy động vốn-có điều kiện đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu tín dụng.


Có thể nhận xét rằng huy động vốn là một thế mạnh của NHCT Ba Đình. Trong những năm qua ngân hàng đã làm tốt công tác huy động vốn nên nguồn vốn ngày càng tăng trưởng với một tốc độ khá cao. Tính đến năm 2000, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 2.160 tỷ đồng so với năm 1988 tăng 240 lần, so với năm 1993 tăng 8,4 lần. Ngoài nguồn vốn huy động trong các tầng lớp dân cư và tổ chức kinh tế trong nước, NHCT Ba Đình còn huy động nguồn vốn từ Chính phủ, từ các tổ chức quốc tế như nguồn vốn của Đài Loan, vốn Việt Đức, EC,…Với khả năng về vốn liên tục được mở rộng, NHCT Ba Đình đã đáp ứng đầy đủ và kịp thời mọi nhu cầu về vốn tín dụng (cả nội tệ và ngoại tệ) của nền kinh tế. Đối với các yêu cầu từ khách hàng là DNNN ngân hàng luôn cố gắng giải quyết nhanh chóng và tài trợ ở mức cao nhất có thể đạt được sau khi thẩm định. Trong hoạt động cho vay đó, NHCT Ba Đình luôn ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các doanh nghiệp kinh tế trọng điểm, ngành nghề then chốt, mũi nhọn,…Kết quả của công tác cho vay-đầu tư đã góp phần mở rộng sản xuất, giúp các doanh nghiệp có điều kiện hiện đại hoá công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá sản phẩm, khôi phục một số ngành nghề truyền thống, tạo việc làm cho một khối lượng lớn người lao động, từ đó làm tăng thu cho NSNN và góp phần vào ổn định xã hội.

* Tốc độ tăng trưởng dư nợ đạt được ngày một cao


Trong phân tích tổng quan về tình hình hoạt động tín dụng ở phần trên, ta thấy rằng tốc độ tăng trưởng dư nợ tại NHCT Ba Đình đạt được ngày một cao (đạt 551,7 tỷ đồng năm 1998; 723,3 tỷ năm 1999; 1.014,4 tỷ năm 2000, tăng gấp 2 lần so với kế hoạch năm). Ngân hàng đã chú trọng đầu tư vào những ngành nghề kinh tế trọng điểm, nhất là đối với khu vực kinh tế quốc doanh-một khu vực kinh tế lớn đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân và là đối tượng khách hàng có dư nợ lớn nhất tại NHCT Ba Đình hiện nay.


Kết quả đáng ghi nhận kể trên là thành quả của việc NHCT Ba Đình đã áp dụng nhiều biện pháp chủ động, sáng tạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và của Ngành. Trong giao dịch với khách hàng, ngân hàng đã mạnh dạn tiến hành nhiều hoạt động thuộc Marketing ngân hàng nhằm lôi kéo và thu hút thêm nhiều khách hàng mới đến vay vốn, bên cạnh đó củng cố mối quan hệ với các khách hàng truyền thống, những đơn vị có tình hình tài chính tốt, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, các Tổng công ty và các đơn vị thành viên của các TCT90,91 như Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Dệt may Việt Nam,… và các đơn vị khác như Tổng công ty Xây dựng cầu Thăng Long, Tổng công ty Xây dựng công trình I, Công ty dung dịch khoan hoá phẩm dầu khí, Cong ty May Chiến Thắng, Nhà mày Thiết bị Bưu điện,…Ngoài ra, NHCT Ba Đình còn luôn coi trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, chọn lọc và bố trí cán bộ có đủ năng lực để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, đồng thời hạn chế sai sót, rủi ro cho ngân hàng.

*Chất lượng đầu tư tín dụng tương đối có hiệu quả


So với các đơn vị khác cùng hệ thống, chất lượng tín dụng đối với DNNN tại NHCT Ba Đình ở mức cao hơn. Chất lượng tín dụng được thể hiện cơ bản thông qua chỉ tiêu về nợ quá hạn. Trong mấy năm qua, tỷ lệ nợ quá hạn tại NHCT Ba Đình đều ở dưới mức cho phép: 2,77% (1998); 1,33% (1999); 0,84% (2000), điều này khẳng định cho chất lượng tín dụng nói chung ở Chi nhánh là tốt. Mặc dù chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ song tỷ lệ nợ quá hạn các DNNN trên tổng dư nợ DNNN lại rất thấp, trong 3 năm 1998(2000 là: đạt 2,25% năm 1998; 1,12% năm 1999; 0,6% năm 2000-các tỷ lệ này là thấp so với NHCT Việt Nam nói riêng và ngành ngân hàng nói chung. Phát huy các thành quả trên, trong những năm tới NHCT Ba Đình sẽ tiếp tục tiến hành các chủ trương, biện pháp nhằm lành mạnh hoá hoạt động tín dụng, hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh nợ quá hạn.

* Hoạt động tín dụng đối với DNNN tạo ra hiệu quả kinh doanh có lãi và đội ngũ cán bộ tốt cho NHCT Ba Đình

3.2/ Những vấn đề còn tồn tại

* Hệ số sử dụng vốn bình quan còn thấp


Với sự nỗ lực vượt bậc trong thời gian qua dư nợ tín dụng của NHCT Ba Đình đã không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, nếu xét trên góc độ sử dụng vốn thì hệ số sử dụng vốn bình quân của Chi nhánh vẫn ở mức thấp, trong cả 3 năm 1998(2000 đều dưới 50%, Chi nhánh phải thường xuyên chuyển điều hoà vốn về NHCT Việt Nam để cân đối chung trong toàn hệ thống và mặc dù được hưởng lãi suất điều hoà nhưng mức lãi suất này rất thấp, chỉ mang tính chất khuyến khích. Điều này thể hiện khả năng khai thác khách hàng của NHCT Ba Đình còn chưa thực sự tốt, việc sử dụng vốn đầu tư cho các ngành kinh tế ở địa bàn cần phải được mở rộng hơn nữa, không nên chỉ dành các khoản đầu tư lớn cho các công ty lớn còn đối với các doanh nghiệp địa phương thì vẫn ở mức khiêm tốn.

* Nguồn đầu tư cho vay trung-dài hạn còn thấp


Các số liệu trong bảng cơ cấu dư nợ tín dụng 1998(2000 cho thấy, nguồn đầu tư cho vay trung-dài hạn tại NHCT Ba Đình còn thấp, so với tổng dư nợ chỉ chiếm 19,7% (1998); 13,3% (1999); 12,4% (2000). Nguyên nhân là do số lượng dự án vay vốn trung-dài hạn ít và thiếu tính khả thi, thêm vào đó nguồn vốn huy động để cho vay trung-dài hạn tại Chi nhánh rất nhỏ, vốn cho vay chủ yếu tính từ nguồn vốn huy động dưới 12 tháng. Tuy nhiên, đánh giá cho đến nay NHCT Ba Đình đã bước đầu tạo được nguồn vốn đầu tư trung-dài hạn cho nền kinh tế nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp so với yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong thời kỳ đầu chuyển đổi.

* Đầu tư tín dụng chưa dàn trải đều ở các ngành kinh tế

Việc ngân hàng tập trung vốn đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn có những mặt tốt, mặt tích cực, song việc đầu tư vốn phát triển hài hoà có sự hỗ trợ giữa các ngành nghề kinh tế trên địa bàn mới có thể tạo ra được sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế. Tại NHCT Ba Đình dư nợ vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực kinh tế quốc doanh, dư nợ ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng rất thấp chỉ khoảnh 3% dư nợ. Trong cho vay nói chung các khách hàng có dư nợ lớn lại tập trung phần lớn trong hai ngành xây dựng và giao thông vận tải, tiến theo là thương nghiệp, công nghiệp chế biến, các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thủ công, dịch vụ,… chiếm tỷ lệ rất ít.

* Số lượng khách hàng có qui mô vừa và nhỏ còn nhiều và chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng dư nợ quá hạn


Nợ quá hạn ở các DNNN tại NHCT Ba Đình tập trung nhiều ở các DNNN địa phương, có qui mô vừa và nhỏ. Hiện tại cũng chưa có những biện pháp hữu hiệu để thu hồi vốn cho ngân hàng. Một số các doanh nghiệp đã sử dụng vốn lưu động sang đầu tư tranh thiết bị máy móc, dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp dẫn đến khả năng thanh toán các nguồn nợ đến hạn gập nhiều khó khăn.

* Một số hạn chế khác về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ

Nhận định một số nguyên nhân có thể dẫn đến những tồn tại trên

* Nguyên nhân khách quan


- Nền kinh tế nước ta trong những năm qua tiếp tục phải đương đầu với nhiều khó khăn, thử thách khiến cho môi trường kinh doanh và đầu tư bị ảnh hưởng không nhỏ, phần nào gây khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp và ngành ngân hàng nói chung.


- Chính sách và cơ chế quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước trong quá trình chuyển đổi và đổi mới đã và đang dần hoàn thiện. Tuy nhiên, khi hướng dẫn, triển khai và thực hiện, nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp vẫn gập phải không ít khó khăn do khối lượng văn bản quá nhiều, một số không đồng bộ, thay đổi nhanh, hiệu lực thấp,…


- Sản suất kinh doanh trong nước chưa có được chế độ bảo hộ thiết thực và đủ mạnh. Dẫn đến tình trạng hàng hoá trong nước sản xuất phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập ngoại và hàng nhập lậu. Thêm vào đó, một số doanh nghiệp do thiếu năng lực quản lý, trình độ kỹ thuật, năng lực tài chính còn yếu kém,…nên làm ăn thua lỗ, phải giải thể, phá sản.


- Môi trường và tính chất cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Ngay trên địa bàn Hà Nội đã có trên 90 tổ chức ngân hàng đang đồng thời hoạt động, nhiều ngân hàng có khả năng tăng lãi suất huy động hay hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp hơn để cạnh tranh.


- Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng, môi trường pháp lý cho hoạt động này cũng còn nhiều khiếm khuyết. Chẳng hạn như việc thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê chưa nghiêm túc, đa số các số liệu quyết toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực hiện theo chế độ kiểm toán bắt buộc, số liệu phản ánh thiếu trông thực,…; Vai trò và hiệu lực của các cơ quan hành pháp chưa đáp ứng được yêu cầu tranh chấp, tố tụng,…chưa bảo vệ chính đáng quyền lợi của người cho vay, gây ra tâm lý co cụm, dè dặt cho cán bộ tín dụng.

* Nguyên nhân chủ quan


- Việc chấp hành thể lệ tín dụng còn chưa nghiêm, trong thực hiện qui trình cho vay còn có nhiều sơ hở, phụ thuộc nhiều vào đánh giá chủ quan của người cán bộ tín dụng: có hợp đồng cho vay trong trường hợp vốn tự có của khách hàng quá nhỏ, hay cho vay lớn hơn gấp cả chục lần vốn tự có của khách hàng; Nhiều công đoạn trong qui trình cho vay chưa được quan tâm đúng mức như  trong xem xét thẩm định dự án cán bộ tín dụng chưa quan tâm nhiều đến hiệu quả kinh tế của phương án kinh doanh, việc kiểm tra-kiểm soát cho vay còn mang tính hình thức, đối phó cho đủ thủ tục qui định. Việc kiểm tra sau khi cho vay cũng chưa được chặt chẽ, đã có trường hợp vốn vay ngắn hạn bị sử dụng vào đầu tư xây dựng cơ bản.


- Ngân hàng còn chủ quan trong khi cho vay, thể hiện ở trong một số trường hợp quan niệm cho rằng đối với những khách hàng quen thuộc không cần giám sát chặt chẽ và giải quyết cho vay chỉ dựa vào thông tin do doanh nghiệp đó cung cấp thay cho những số liệu tài chính đáng tin cậy.


- Vai trò hướng dẫn nghiệp vụ, năng lực kiểm tra, kiểm soát của các phòng ban nghiệp vụ và kiểm tra của ngân hàng cấp trên còn chưa sâu sắc.


- Mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng chưa rộng rãi do chưa có sự hiểu biết lẫn nhau nhiều, công tác Marketing chưa phát huy được hết sức mạnh.


Tóm lại, thông qua việc đánh giá thực trạng công tác tín dụng đối với DNNN tại NHCT Ba Đình ta thấy được những mặt đã đạt, đồng thời cũng tìm ra được những vấn đề còn tồn tại, nhận định một số các nguyên nhân gây nên những tồn tại đó. ý nghĩa của hoạt động này là góp phần giúp cho NHCT Ba Đình nắm bắt được những tồn tại trên từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục hữu hiệu, tạo điều kiện cho các DNNN tiếp cận với vốn tín dụng ngân hàng được thuận lợi hơn, đồng thời đảm bảo chất lượng tốt cho hoạt động tín dụng của ngân hàng mình.

Chương III : Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình

I/ Phương hướng đổi mới hoạt động của các Dnnn trên địa bàn hà nội và mục tiêu cho vay đối với DNNN của chi nhánh NHCT ba đình

1/ Hướng đổi mới hoạt động của DNNN trên địa bàn Hà Nội


Sắp xếp lại và đổi mới hoạt động của DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện nay. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thành uỷ Hà Nội, UBND Thành phố Hà Nội, việc định hướng đổi mới các DNNN tập trung vào một số mục tiêu cơ bản sau:


Thứ nhất, mục tiêu cơ bản và lâu dài của đổi mới là tạo lập môi trường, tạo lập những tiền đề cơ bản, toàn diện để DNNN phát huy quyền tự chủ, huy động sử dụng mọi nguồn lực vào phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Từng bước hoàn thành việc tách chức năng quản lý nhà nước về kinh tế ra khỏi chức năng quản lý kinh doanh ở các DNNN, thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới tổ chức sắp xếp lại bộ máy  quản lý. Tiến tới hình thành một cơ cấu mới và hợp lý của khu vực kinh tế nhà nước, tạo cơ sở cho DNNN và kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vững vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của mình.


Thứ hai, đẩy nhanh quá trình tích tụ tập trung sản xuất, hình thành một số tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn mạnh để tăng cường sức cạnh tranh, phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trước xu thế mở cửa hội nhập của nền kinh tế nước ta vào thị trường khu vực và thế giới trong thập kỷ tới. ở mục tiêu này sự ưu tiên tập trung củng cố phát triển được dành cho các DNNN có nguồn thu lớn, ổn định và có triển vọng phát triển. Các giải pháp đa dạng hoá sở hữu, cổ phần hoá có thể áp dụng nhưng chỉ với mục tiêu thu hút thêm vốn và sự tham gia của các thành phần kinh tế khác vào các doanh nghiệp này, nhà nước vẫn giữ phần lớn cổ phần chi phối.


Trong tương lai, Hà Nội sẽ sắp xếp và tổ chức lại các liên hiệp xí nghiệp thành 3 Tổng công ty 90 là:

· Tổng Công ty Điện tử Hà Nội

· Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

· Tổng Công ty Xe đạp, Xe máy Hà Nội

Nghiên cứu quy hoạch thành lập 4 Tổng công ty mới:

· Tổng Công ty Cơ khí Hà Nội

· Tổng Công ty Dệt – May – Da – Giầy Hà Nội

· Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

· Tổng Công ty Thương mại Hà Nội


Thứ ba, tập trung nguồn lực và chủ yếu thông qua các DNNN để nhanh chóng phát triển kết cấu hạ tầng, dịch vụ công cộng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu khác cho xã hội và nền kinh tế như an ninh, quốc phòng,…Cân đối các nhu cầu thiết yếu, ổn định tài chính, tiền tệ, ngân hàng, bảo hiểm,…có chính sách để đảm bảo sự hoạt động ổn định của các doanh nghiệp này. Về cơ cấu kinh tế, điều chỉnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước và từ các DNNN vào phát triển những ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn, có triển vọng phát triển và có tiềm năng cạnh tranh, tạo điều kiện ban đầu để phát triển các ngành này. 


Ngành công nghiệp


Trong tương lai ngành sản xuất công nghiệp vẫn giữ một vai trò quan trọng cấu thành giá trị tổng sản phẩm của nền kinh tế Thủ đô và đóng vai trò chủ lực trong quá trình CNH-HĐH vùng Bắc bộ và của cả nước. Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng của công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đổi mới công nghệ, tăng việc sản xuất các sản phẩm tinh xảo có hàm lượng kỹ thuật cao, tiếp cận nhanh với thị trường quốc tế tiến tới mở rộng các mặt hàng xuất khẩu, hình thành các nhóm sản phẩm như: cơ khí-kim khí; da giầy-dệt may; điện-điện tử; chế biến thực phẩm;…Quá trình đầu tư dành sự ưu tiên tập trung cho những DNNN sản xuất các sản phẩm mũi nhọn (điện-điện tử, dệt may-da giầy, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng cao cấp,…).


Ngành thương mại - dịch vụ - du lịch


Phát triển thương mại dịch vụ với qui mô ngày càng lớn, chất lượng ngày càng cao, trở thành một trong hai khu vực năng động nhất của nền kinh tế cả nước. Kinh doanh của các tổ chức thương mại sẽ đảm nhiệm bán buôn phần lớn hàng hoá quan trọng cho cả miền Bắc. Trong đó ngành thương nghiệp quốc doanh giữ vai trò chi phối. Đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, tập trung mở rộng qui mô và nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu trên cơ sở đầu tư mở rộng và xây dựng mới những doanh nghiệp, khu công nghiệp, chế xuất hàng xuất khẩu. Giữ vững và phát triển thị trường xuất khẩu, tổ chức tốt việc giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường, các thông tin hướng dẫn, tăng cường liên doanh liên kết giữa các đơn vị xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội với các địa phương khác trong cả nước, phát triển nhanh các dịch vụ có khả năng thu hút ngoại tệ phục vụ xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế.


Về du lịch, ngành du lịch Hà Nội được đánh giá là có những lợi thế lớn, trong tương lai cần nỗ lực phát triển cả về qui mô và chất lượng, từng bước trở thành một ngành công nghiệp không khói, có vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế Thủ đô.


Thứ tư, đối với từng doanh nghiệp mục tiêu đổi mới phải được thực hiện trên cơ sở bảo đảm hoàn thành tốt mục tiêu được giao. DNNN hoạt động sản xuất kinh doanh phải có lãi, đạt hiệu quả kinh tế tối đa và lấy lãi suất sinh lời trên vốn làm trọng tâm. DNNN hoạt động công ích phải làm tốt vai trò công ích, lấy kết quả thực hiện các dịch vụ công ích và chính sách xã hội làm trọng tâm. Trong quá trình phát triển, cần đẩy mạnh việc cổ phần hoá và đa dạng hoá sở hữu DNNN, coi đây là phương hướng chủ yếu và lâu dài để thực hiện đổi mới DNNN. Dùng cơ chế thị trường, tiêu chuẩn hoá hiệu quả kinh tế để sàng lọc các doanh nghiệp. Giải thể hoặc cho  phá sản những DNNN sản xuất kinh doanh kém hiệu quả.


Qua nghiên cứu về định hướng phát triển và đổi mới hoạt động của các DNNN trên địa bàn Hà nội trong tương lai, ta thấy rằng để thực hiện được các hoạt động đổi mới trên các doanh nghiệp đang và sẽ rất cần có vốn bởi vốn là chìa khoá, là điều kiện hàng đầu cho sự phát triển. Báo cáo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đến năm 2010 của UBND Thành phố Hà Nội tháng 10 năm 1996 đã đưa ra dự báo về nhu cầu vốn đầu tư của Hà nội như sau.

Bảng 9: Dự báo nhu cầu vốn đầu tư

	Chỉ tiêu
	Giai đoạn 2001(2010

	
	GDP tăng thêm
	ICOR
	Tỷ đồng

	Tổng số
	81.979
	3,32
	272.170

	- Nhóm ngành CN
	40.279
	
	126.672

	Trong đó
	
	
	

	+Công nghiệp
	29.179
	3,20
	93.372

	+Xây dựng
	11.100
	3,00
	33.300

	- Nhóm ngành NN
	295
	2,00
	590

	- Nhóm ngành DV
	41.405
	3,50
	144.917



Bên cạnh dự báo nhu cầu về vốn đầu tư, do có vai trò là một trung tâm đầu não về kinh tế của cả nước nên tại Hà Nội vẫn sẽ tập trung rất nhiều Tổng công ty, công ty trực thuộc Chính phủ, các Bộ, các ngành và nhiều doanh nghiệp địa phương. Vì vậy, nhu cầu về vốn lưu động phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng sẽ rất lớn. 


Tóm lại, những dự báo và phân tích kể trên đã phản ánh tiềm năng phát triển thị trường tiêu thụ vốn trên địa bàn là rất lớn, tạo ra điều kiện kinh doanh và xu hướng phát triển thuận lợi cho ngành ngân hàng và đặc biệt là đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng trong tương lai.

2/Phương hướng và mục tiêu cho vay đối với DNNN tại Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình


NHCT Ba Đình là một Chi nhánh trong hệ thống NHCT Việt Nam, vì vậy  phải có trách nhiệm tiến hành các hoạt động kinh doanh theo đúng các quy định của NHCT Việt Nam ban hành. Thực hiện chính sách của NHCT Việt Nam về cho vay đối với các DNNN, Chi nhánh NHCT Ba Đình tiến hành cho vay DNNN trên cơ sở các phương hướng, mục tiêu sau.

a/ Phương hướng


- Duy trì và giữ nhịp độ tăng trưởng tín dụng, tăng cường chất lượng và hiệu quả tín dụng. Trong đó tập trung cho vay vào các khách hàng là DNNN có qui mô vừa và nhỏ (đối tượng khách hàng đang chiếm tỷ lệ (80% tổng dư nợ tại Chi nhánh).


- Đảm bảo nhu cầu vốn tín dụng cho các khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư nguyên liệu, xây dựng,…Đẩy mạnh đầu tư cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, công nghiệp chế biến,…Chú trọng cho vay trung-dài hạn đối với các dự án và lĩnh vực kinh tế được Nhà nước khuyến khích, ưu tiên như dầu khí, điện lực, bưu chính, hàng không, đường sắt,…


- Tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng mà trước hết là đầu tư cho việc mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ của các cơ sở hiện có.


- Đẩy mạnh hoạt động vốn tín dụng uỷ thác và đẩy mạnh việc giải ngân các dự án có nguồn vốn nước ngoài đã được cam kết.


- Ngừng đầu tư và rút dần dư nợ từ các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc sản xuất kinh doanh không ổn định, tình hình tài chính không lành mạnh.


- Tiếp tục thực thi công tác, chiến lược khách hàng để thu hút các DNNN đến giao dịch. 
b/ Mục tiêu cho vay


+ Tốc độ tăng dư nợ hàng năm đạt từ 20(25%.


+ Điều chỉnh cơ cấu tỷ trọng cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ khoảng 70(80%, tỷ trọng cho vay trung-dài hạn từ 30(35%.


+ Phát triển các dịch vụ ngân hàng, tăng tốc độ thu dịch vụ từ 10(20%.


+ Giữ vững tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 1% (năm 2000: 0,84%), phấn đấu đưa các khoản nợ xấu xuống dưới 5% vào năm 2003.


+ Tốc độ lợi nhuận bình quân tăng so với năm trước từ 5(10%.


Về chiến lược khách hàng, Chi nhánh đưa ra những tiêu chuẩn khách hàng, xác định đối tượng khách hàng quan trọng gồm có các Tổng Công ty thành lập theo QĐ 90, 91, các DNNN do Bộ, Tỉnh và Thành phố quản lý, các công ty liên doanh giữa DNNN với nước ngoài, các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước. Các khách hàng nói trên phải có đủ điều kiện vay vốn theo cơ chế tín dụng hiện hành, có uy tín với NHCT cũng như với các tổ chức tín dụng khác trong quan hệ tín dụng, không có nợ quá hạn khó đòi, không có lãi treo, thực trạng tài chính vững mạnh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 


Nội dung của chiến lược khách hàng cũng đưa ra các chỉ tiêu định lượng về dư nợ cho vay của khách hàng vay vốn, chỉ tiêu định lượng về số dư tiền gửi của khách hàng gửi vốn và chỉ tiêu định lượng về hoạt động dịch vụ khác của ngân hàng. Những khách hàng đủ tiêu chuẩn quy định sẽ được ưu đãi về lãi suất tiền vay, lãi suất tiền gửi và phí dịch vụ theo quy định nhất định trong từng thời kỳ cụ thể hiện đang áp dụng. 


Với phương châm hoạt động vì sự thành đạt của khách hàng, NHCT Ba Đình luôn gắn liền các hoạt động của mình với sự phát triển của các doanh nghiệp là khách hàng. Trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện thành công chiến lược khách hàng và đạt được các mục tiêu trên Chi nhánh cần giải quyết tốt các vấn đề sau:


Một là, đảm bảo cân đối và chủ động về nguồn vốn (VNĐ và ngoại tệ). Sử dụng các hình thức tín dụng, đầu tư, dịch vụ thích hợp đáp ứng được các nhu cầu khách hàng một cách tối đa và có hiệu quả.


Hai là, làm tốt công tác nghiên cứu đặc điểm khả năng, thói quen, nhu cầu mong muốn của từng loại khách hàng kể cả hiện tại và tương lai. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc quán triện thực hiện các hoạt động thuộc chiến lược Marketing ở mọi khâu, mọi bộ phận nghiệp vụ, phòng ban nội bộ ngân hàng.


Thực hiện tốt chính sách khách hàng sẽ là khâu mấu chốt để ngân hàng có được lượng khách hàng đông đảo qua đó có cơ hội mở rộng đầu tư tín dụng với chất lượng cao, nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường, góp phần làm tăng hiệu quả trong kinh doanh, giúp đỡ tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp khách hàng cũng như của chính bản thân ngân hàng.

II/ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNN tại Chi nhánh NHCT Khu vực ba đình

1/ Các giải pháp về phía Chi nhánh NHCT Ba Đình

1.1/ Giải pháp về tăng cường vốn để cho vay DNNN


Vốn là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định đến sự tăng trưởng dư nợ tín dụng, tạo ra kết quả kinh doanh chủ yếu của ngân hàng. Nhằm đảm bảo không ngừng tăng trưởng nguồn vốn huy động, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn từ các DNNN, phục vụ cho các kế hoạch phát triển trong tương lai, NHCT Ba Đình cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các chương trình thu hút vốn trong dân cư và các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội bao gồm cả quốc doanh, ngoài quốc doanh, trong nước và nước ngoài.


Vốn nhàn rỗi trong dân cư là nguồn vốn rất có tiềm năng do dân chúng hiện nay vẫn có thói quen dùng tiền mặt trong giao dịch và giữ tiền tiết kiệm tại nhà, lượng tiền thanh toán qua ngân hàng chỉ vào khoảng 30%, nguồn vốn tiết kiệm mới chỉ đạt 13% GDP (số liệu cả nước). Hà Nội là một thành phố phát triển, nơi tập trung gần 3 triệu dân, với mật độ dân số đông và có mức sống cao nhất nhì trong cả nước. Do đó mà lượng vốn tiềm ẩn trong dân cư trên địa bàn thành phố là rất lớn, hoạt động trên chính địa bàn đó NHCT Ba Đình càng phải thấy rõ hơn tiềm năng của nguồn vốn này.


Bên cạnh nguồn vốn trong dân cư thì nguồn vốn trong các tổ chức kinh tế cũng luôn có một lượng tồn đọng không nhỏ, xuât phát từ sự chênh lệch về chu kỳ sản xuất giữa các doanh nghiệp là khác nhau, giữa hai chu kỳ sản xuất kinh doanh liên tiếp của một doanh nghiệp thường có một lượng vốn tạm thời nhàn rỗi chưa dùng tới và nếu như ngân hàng khai thác được khoản vốn này thì họ có thể sử dụng nó để cho các doanh nghiệp khác vay. Đem lại lợi ích và hiệu quả sử dụng vốn cho cả doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi, ngân hàng và doanh nghiệp vay vốn.


Ngoài ra huy động vốn từ các tổ chức xã hội, tổ chức nước ngoài và nguồn kiều hối cũng là một hướng huy động đầy tiềm năng. Tuy nhiên, để thu hút được các nguồn vốn này vào kênh dẫn vốn của mình NHCT Ba Đình cần thực hiện một số biện pháp sau:


- Không ngừng nâng cao uy tín và vị trí của mình trên thị trường. Thực hiện chế độ ưu đãi khách hàng một cách thiết thực, phát huy và duy trì phong cách, thái độ phục vụ: tình cảm, lễ độ, mềm dẻo, linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng triệt để, thuận tiện, nhanh chóng và đúng chế độ nhằm giữ khách hàng cũ và lôi kéo thêm khách hàng mới đến giao dịch.


- Mở rộng nhiều hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm với nhiều mức lãi suất, thời hạn, phương thức gửi và thanh toán khác nhau như tiết kiệm không kỳ hạn, tiết kiệm có kỳ hạn (3,6,9,12 tháng), tiết kiệm bằng ngoại tệ (USD, DM, FRF),…Muốn làm tốt các công tác này NHCT Ba Đình cần phải mở rộng thêm các mạng lưới huy động với thủ tục đơn giản khoa học, lãi suất tiết kiệm đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng và ngân hàng đồng thời mang tính cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó phải tạo sự thuận lợi trong rút tiền (cho phép khách hàng rút trước hạn với lãi suất phạt linh hoạt, phát triển tiết kiệm gửi một nơi lĩnh nhiều nơi trong hệ thống), tiếp tục công tác hiện đại hoá trang bị và nghiệp vụ, đổi mới phong cách giao tiếp,…


- Khuyến khích khách hàng mở tài khoản cá nhân và séc cá nhân trong thanh toán qua ngân hàng bằng cách: đơn giản hoá các thủ tục mở tài khoản; có các hình thức giới thiệu, thông tin quảng cáo về lợi ích của việc mở tài khoản cá nhân và séc cá nhân cũng như về những chuyển biến trong công tác nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại NHCT Ba Đình nhằm đem lại tiện ích cho khách hàng trong giao dịch gửi, rút tiền và thanh toán không dùng tiền mặt.


- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức có tiền gửi lớn (thường xuyên và ổn định), ngân hàng cần có những chính sách ưu đãi nhất định căn cứ theo khối lượng tiền gửi nhằm thu hút hơn nữa lượng tiền gửi từ các đơn vị này.



- Triển khai rộng rãi công tác chi trả kiều hối đặc biệt đối với các khu vực có đông kiều dân Việt Nam sinh sống và làm việc như Nga, Đức, Mỹ, Pháp, Australia,…thông qua các biện pháp tuyên truyền giải thích cho kiều dân cũng như qua các hành động cụ thể chi trả thuận lợi, nhanh chóng, chính xác.


- Để thu hút vốn nước ngoài, ngoại tệ đáp ứng nhu cầu nguồn ngoại tệ cho khách hàng vay và thanh toán, đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh đối ngoại NHCT Ba Đình cần tổ chức tìm kiếm thu nhận mở thêm tài khoản tiền gửi ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế trong nước, nước ngoài, các công ty liên doanh, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan sứ quán, lãnh sự và cá nhân người nước ngoài, tăng cường khai thác nguồn vốn tài trợ uỷ thác của Chính phủ các nước. Thực hiện các chính sách ưu đãi về lãi suất, tỷ giá ưu đãi đối với các khoản tiền gửi bằng ngoại tệ. Đồng thời mở rộng các quan hệ đối ngoại, phát triển chiều sâu các quan hệ hợp tác quốc tế, không ngừng học tập kinh nghiệm và công nghệ ngân hàng tiến tới hội nhập với cộng đồng quốc tế.


Trên đây là một số biện pháp cần triển khai nhằm làm tăng nguồn vốn huy động cho Chi nhánh, thu hút thêm khách hàng đến giao dịch và tạo cơ sở để phát triển mở rộng hoạt động tín dụng với chất lượng cao đối với mọi đối tượng khách hàng, trong đó có các DNNN. Tuy nhiên, trong quá trình huy động vốn NHCT Ba Đình cần chú ý dựa trên cơ sở kế hoạch cụ thể, tránh tình trạng huy động vốn tràn lan. Công tác huy động vốn phải gắn liền với công tác sử dụng vốn, không để xẩy ra hiện tượng ứ đọng vốn ảnh hưởng không tốt tới chất lượng tín dụng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

1.2/ Tuân thủ thực hiện nghiêm túc qui trình tín dụng, trong đó chú trọng việc nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng


Thẩm định dự án đầu tư là một quá trình kết hợp nhiều khâu từ thu thập thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích năng lực, tư cách, khả năng tài chính của doanh nghiệp, các nguồn thu, trả nợ của dự án,…để từ đó đi đến quyết định cho vay hay không. Xây dựng một qui trình thẩm định hợp lý, khoa học kết hợp với việc giải quyết đồng bộ, thực hiện nghiêm túc tất cả các khâu trong qui trình đó sẽ đem lại một phán quyết tín dụng đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả kinh doanh cao cho ngân hàng. Việc thực hiện nghiêm túc qui trình cho vay cần phải được quán triệt từ cán bộ tín dụng, lãnh đạo phòng thẩm định đến giám đốc quyết định cho vay.


Trong qui trình cho vay thì công tác thẩm định có ý nghĩa quan trọng hơn cả và có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng của khoản tín dụng. Do vậy để đạt được hiệu quả cao khi cho vay cần làm tốt công tác thẩm định khách hàng và phương án vay vốn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro cho ngân hàng. Qui trình thẩm định cần tập trung làm rõ các vấn đề chủ yếu sau:


- Khách hàng phải có đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định cụ thể đối với từng loại cho vay để đảm bảo thu hồi gốc và lãi đúng hạn.


- Phương án vay vốn phải có hiệu quả, có tính khả thi.


- Hồ sơ thủ tục vay vốn phải đầy đủ hợp pháp theo chế độ quy định, nếu xẩy ra tố tụng tranh chấp thì đảm bảo an toàn về pháp lý cho ngân hàng.


- Khách hàng có năng lực pháp lý được đánh giá thông qua các tài liệu như: quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền, có giấy phép kinh doanh, có tài sản riêng thuộc quyền quản lý hay sở hữu, quyết định bổ nhiệm người đại diện hợp pháp trước pháp luật,…

- Thẩm định về tính cách, uy tín của khách hàng nhằm hạn chế những rủi ro do chủ quan của khách hàng gây nên như thiếu năng lực, trình độ kinh nghiệm thấp, khả năng thích ứng thị trường kém, đạo đức, uy tín thấp,…

- Thẩm định về năng lực tài chính của khách hàng, xác định sức mạnh tài chính, khả năng độc lập tự chủ về tài chính trong kinh doanh, khả năng thanh toán, khả năng hoàn trả nợ vay vốn của chủ sở hữu tham gia vào phương án vay vốn.

Tiêu chuẩn mà ngân hàng có thể sử dụng để phân tích đánh giá về tình hình tài chính của khách hàng là các “Tỷ lệ tài chính”. Phân tích tỷ lệ tài chính là một trong nhiều phương pháp có thể được sử dụng hỗ trợ cho công tác phân tích và tìm hiểu các báo cáo tài chính của khách hàng trong quá trình đánh giá tín dụng. (Tỷ lệ là một chỉ số toán học so sánh một yếu tố với một yếu tố khác và được tạo lập bởi việc tập hợp hai số liệu hoặc nhóm số liệu, tạo ra một mối quan hệ nào đó.) Tỷ lệ được tạo ra từ các số liệu mà ta thấy từ bảng tổng kết tài sản và từ các tài liệu kế toán khác, trong một vài năm hay quý sẽ cho thấy các xu hướng. Nếu xu hướng nghịch không thuận lợi sẽ giúp cán bộ thẩm định xác định việc tìm hiểu, kiểm tra phải thực hiện theo phương hướng nào để rồi kiến nghị khách hàng tiến hành các biện pháp điều chỉnh đảm bảo kinh doanh liên tục có lãi, tạo ra khả năng trả nợ của khách hàng. Việc phân tích xu hướng của các tỷ lệ tài chính chủ yếu sẽ giúp ngân hàng nắm bắt sâu sắc tình hình nội tại của khách hàng. Ta có các tỷ lệ tài chính sau:


Thứ nhất, các chỉ tiêu đánh giá về khả năng chuyển hoá tài sản thành tiền để đảm bảo khả năng thanh toán.

1-Tỷ lệ thanh toán hiện thời (K1)




K1= TS có lưu động / TS nợ lưu động


Tỷ lệ này là một tỷ lệ được sử dụng nhiều nhất. Nó kiểm tra khả năng DN có thể bảo đảm khả năng thanh toán các hợp đồng ngắn hạn được không với giả thiết rằng nếu các khoản nợ đó có thể đến hạn phải thanh toán. Tỷ lệ này lớn hơn hoặc bằng một. Tỷ lệ này càng lớn thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn càng cao và ngược lại. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ này quá cao cũng không phải là tốt, vì lúc đó giá trị TSLĐ được tồn giữ quá mức không tham gia vào hoạt động sinh lời, tức là vốn không được sử dụng hiệu quả trong DN.

2-Tỷ lệ khả năng thanh toán nhanh (K2)




K2= Vốn bằng tiền / Giá trị các khoản nợ đến hạn


Đây là một tỷ lệ bổ sung cho tỷ lệ khả năng thanh toán hiện thời (K1), tỷ lệ này đánh giá khả năng thực hiện nhanh chóng các cam kết của DN. Điểm khác nhau giữa K1 và K2 là tốc độ thanh toán. Đây là cách kiểm tra nghiêm ngặt hơn về khả năng thanh toán vì nó cho rằng hàng tồn kho thuộc loại TSLĐ luân chuyển chậm, vì vậy trong K2 không tính đến hàng hoá có trong kho. Qua thực tiễn thấy rằng nếu DN có tỷ lệ K2(0,5 là đảm bảo được khả năng thanh toán ngay các khoản nợ đến hạn. Cũng giống như K1, nếu tỷ lệ này quá cao cũng không tốt, thể hiện lượng tiền quá nhiều, gây hiện tượng sử dụng vốn không hiệu quả. Thông thường hệ số này được chấp nhận từ 0,5 đến 1,2. 


Cần lưu ý rằng, do biết được người cho vay thường coi đây là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng trả nợ ngắn hạn, cho nên người đi vay thường cải thiện chỉ tiêu này bằng cách trước khi lập báo cáo tài chính họ cố ý tạm ngừng mua hàng vào hoặc trả bớt các khoản nợ ngắn hạn. Khi đó nếu ta căn cứ vào chỉ tiêu này để đánh giá sẽ có nhiều sai lệch. Vì vậy, khi phân tích cán bộ tín dụng cần tính toán các chỉ tiêu theo từng quý và sau đó lấy hệ số bình quân.

3-Tỷ lệ thanh toán cuối cùng (K3)

	                TS có     _   TS thiếu    _     Chênh lệch tỷ giá và 

              lưu động      chờ xử lý          chỉ số giá chưa xử lý

K3= --------------------------------------------------------------------

           Nợ ngắn hạn NH và TCKT khác + Các khoản phải trả



Đây là chỉ tiêu bổ xung, làm căn cứ để cán bộ tín dụng xem xét có thể cho DN vay được hay không khi khả năng thanh toán hiện thời, khả năng thanh toán nhanh chưa đủ tiêu chuẩn để xét cho vay. Nếu hệ số K3>1: tình hình tài chính của DN rất xấu, toàn bộ tài sản của DN cũng không đủ để trả nợ.

4-Số ngày hàng nằm trong kho (N1)

	          Giá trị hàng hoá trong kho       360

N1= ---------------------------------- x -------- = …ngày

          Giá trị hàng hoá thực hiện          1



Tỷ lệ này được sử dụng tính tốc độ hàng hoá được quay vòng hàng năm. Nó tính được mức độ nhanh chóng và hiệu quả mà một DN có thể bán hàng và từ đó tạo ra khả năng thanh toán của DN.

5-Số ngày tồn đọng của hàng thành phẩm (N2)

	                   Giá trị hàng thành phẩm                 360

N2= ---------------------------------------------- x ------- 

          Giá trị sản lượng hàng hóa hiện thực          1



Tỷ lệ này phải được xem xét kết hợp với tỷ lệ số ngày hàng tồn đọng trong kho. Nó được dùng để tính số ngày trung bình cần thiết để một DN thực hiện được việc bán hàng thành phẩm.

6-Số ngày thu nợ phải thu (N3)

	               Các khoản phải thu            360

N3= --------------------------------- x -------

          Giá trị hàng hoá bán chịu         1



Thứ hai, các chỉ tiêu đánh giá về tình hình kinh doanh. Gồm có: Tỷ lệ lãi gộp so với doanh thu bán hàng (L1); Tỷ lệ doanh lợi vốn tự có (L2); Tỷ lệ doanh lợi của tài sản có (L3);TỶ lệ lãi tái đầu tư (L4); Tỷ lệ khả năng thanh toán lãi vay (L5); Hệ số tài trợ; Số vòng quay toàn bộ vốn (V). (Xem phụ lục-trang 91).


Các tỷ lệ tài chính trên đây sẽ giúp ngân hàng cho vay đánh giá được năng lực tài chính của khách hàng vay vốn, từ đó đưa ra quyết định cho vay hay không và mức cho vay là bao nhiêu. Tuy nhiên, việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp chỉ hữu ích khi các số liệu báo cáo phải đảm bảo tính chính xác. Trong điều kiện của nước ta hiện nay, khi mà việc thực hiện pháp lệnh kế toán, thống kê chưa được chấp hành nghiêm chỉnh, đòi hỏi cán bộ tín dụng phải thẩm định tính chính xác của các số liệu báo cáo và cần phải kết hợp chặt chẽ giữa phân tích tình hình tài chính với các thông số phi tài chính để đưa ra những kết luận xác đáng về doanh nghiệp mà ngân hàng đã và sẽ quan hệ làm  ăn với họ.


Chuyển sang thẩm định đánh giá về tư cách, uy tín, năng lực điều hành sản xuất kinh doanh của khách hàng có thể căn cứ vào bảng tổng kết sau đây. (Xem trang bên)

	
	Uy tín cao
	Uy tín tốt
	Uy tín khá
	Uy tín hạn chế

	
	Nếu tất cả các điều kiện dưới đây đều thuận
	Nếu hầu hết các điều kiện dưới đây thuận lợi
	Uy tín tín dụng cần phải cân nhắc thêm bởi các yếu tố không thuận sau
	Các yếu tố rủi ro lớn, uy tín tín dụng bị hạn chế

	Thanh toán
	Đầy đủ có sự giải thích chính đáng đối với mọi sự chậm trễ
	Nói chung đầy đủ, có sự giải thích chính đáng cho sự chậm thanh toán
	Rất chậm thanh toán
	Rất chậm, thậm chí thường xuyên chậm thanh toán

	Tài chính
	Thường xuyên nhận được các bản sao kê. Các số liệu thường khớp nhau. Điều kiện vững chắc. Xu hướng đi lên.
	Nhận ssược bản sao kê. Điều kiện khá. Xu hướng thường xuyên thuận lợi.
	Báo cáo nhận được. Điều kiện bấp bênh. Thua lỗ nghiệp vụ. Vốn luân chuyển bị sút kém. Nợ nhiều.
	Báo các nhận được. Điều kiện bấp bênh. Thua lỗ và nợ thậm chí trầm trọng hơn.

	Lịch sử
	ít nhất một năm hoạt động, nếu 3 năm thì càng tốt. Đảm bảo đầy đủ về quyền sở hữu.
	Không có năm tối thiểu nếu các yếu tố khác thoả mãn. Đảm bảo đầy đủ về quyền sở hữu.
	Có sự đảm bảo đầy đủ về quyền sở hữu.
	Có sự đảm bảo đầy đủ về quyền sở hữu.

	Lai lịch
	Có kinh nghiệm toàn diện về quản lý kinh doanh. Gần đây không thất bại trong kinh doanh, không vi phạm pháp luật có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh.
	Nếu kinh nghiệm trước đây liên tục hoặc trong quản lý thành công một doanh nghiệp trước đây. Không có những thất bại trong kinh doanh, gần đây không có những vi phậm pháp luật có thể gây phương hại đến kinh doanh.
	Có thể thiếu kinh nghiệm đầy đủ hoặc kinh nghiệm liên tục. Cân nhắc ảnh hưởng của những thất bại trong kinh doanh gần đây hoặc những vi phạm pháp luật trong kinh doanh.
	Có thể thiếu kinh nghiệm đầy đủ hoặc kinh nghiệm liên tục. Cân nhắc ảnh hưởng của những thất bại trong kinh doanh gần đây hoặc những vi phạm pháp luật trong kinh doanh.

	Các yếu tố khác
	Có thể cân nhắc một số yếu tố khác đối với những ảnh hưởng thuận lợi hay không thuận lợi lên hoạt động kinh doanh, gồm: hoạt động hay vị trí, hồ sơ ngân hàng, thông tin về sổ sách công khai, các yếu tố kinh tế chung, các điều kiện ngành hay địa phương.


1.3/ Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro


Rủi ro là một vấn đề không thể tránh khỏi trong bất kỳ một ngành nghề sản xuất kinh doanh nào. Đặc biệt trong kinh doanh tiền tệ của các NHTM, xuất phát từ đặc trưng hoạt động kinh doanh được thực hiện trên một diện rộng, rất đa dạng, phong phú và phức tạp, có liên quan đến hầu hết đến tất cả các ngành kinh doanh trong nền kinh tế, vì vậy, yếu tố rủi ro luôn tiểm ẩn và có nguy cơ to lớn. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro là hoạt động hết sức quan trọng và cần thiết đối với mọi NHTM nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao và chất lượng tín dụng tốt. Đối với NHCT Ba Đình trước hết cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

· Chủ động phân tán rủi ro


Nguyên tắc của hạn chế rủi ro là phân tán rủi ro. Điều này có nghĩa rủi ro ở một mức độ nào đó là chắc chắn phải có nhưng nếu rủi ro xảy ra ngắt quãng về thời gian, phân tán về không gian cũng như lĩnh vực thì thiệt hại có thể sẽ không dẫn đến sự bất ổn trong kinh doanh ngân hàng. Như vậy, đối với kinh doanh tín dụng mức rủi ro làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và kết quả kinh doanh của mỗi ngân hàng như thế nào lại phụ thuộc vào chính khả năng ngăn ngừa và khắc phục của mỗi ngân hàng. 


Phân tán rủi ro là một giải pháp có tính chủ động và ngăn ngừa tích cực những hậu quả lớn có thể xẩy ra đối với mỗi ngân hàng, nhất là những ngân hàng nhỏ, năng lực tài chính hạn chế. Việc phân tán rủi ro được thực hiện thông qua phân tán dư nợ, nó được biểu thị dưới hình thức mỗi ngân hàng nên đa dạng hoá ngành nghề cho vay, không nên tập trung quá nhiều vốn cho một người vay, hạn chế cho vay những lĩnh vực có độ rủi ro cao, những lĩnh vực kinh doanh hay sản phẩm mà thị trường đã có dấu hiệu bão hoà, sản phẩm sản xuất ra không có khả năng cạnh tranh,…

· Nghiên cứu và hình thành các đảm bảo tín dụng chắc chắn


Khi nói về phương thức bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM người ta thường sử dụng hai phương thức mà về nguyên tắc được phân thành bảo đảm bằng con người và bảo đảm bằng đồ vật, tài sản. Tuy nhiên việc sử dụng đảm bảo có thể khác nhau trong từng trường hợp bởi vì nó còn phụ thuộc vào quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng và ở các loại tín dụng khác nhau. Cho nên vấn đề đặt ra là phải tìm ra những hình thức bảo đảm tốt nhất, không chỉ thực hiện kỹ lưỡng và chính xác theo quy định pháp lý khi đặt ra đảm bảo mà trong đó cũng phải giám sát chi tiết các đảm bảo trong thời hạn tín dụng. Cần chú ý tới các yếu tố sau:

· Người bảo lãnh phải có đủ điều kiện và khả năng

· Tài sản đảm bảo phải được nghiên cứu theo giá cả số lượng và chất lượng trên thị trường

· Việc lựa chọn đảm bảo phải phù hợp với tính chất của khoản vay


Trên thực tế áp dụng, nếu ngân hàng làm tốt việc thế chấp tài sản, kiên quyết từ chối cho vay nếu tài sản thế chấp không đầy đủ, rõ ràng thì chắc chắn sẽ hạn chế được phần lớn những rủi ro vì ít nhất món vay đã được đảm bảo bằng tài sản có giá trị lớn hơn nhiều.

· Nâng cao chất lượng nghiệp vụ đánh giá khách hàng


Đi đôi với sự mở rộng phạm vi và quy mô hoạt động tín dụng luôn là sự tăng lên của số lượng khách hàng, các đối tượng khách hàng rất đa dạng và phong phú bao gồm nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Theo đó khả năng rủi ro trong đầu tư vốn tín dụng ngày càng tăng. Chính vì vậy, để đảm  bảo an toàn trong kinh doanh và nâng cao chất lượng sử dụng vốn tín dụng, ngân hàng cần chọn cho mình những khách hàng tốt, có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có hướng phát triển tốt,… Xây dựng mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng và ngân hàng trên cơ sở nâng cao chất lượng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của khách hàng.
Để nâng cao nghiệp vụ đánh giá khách hàng cần có những tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá. Chất lượng đánh giá khách hàng được nhận định chủ yếu qua khả năng phân tích tình hình khách hàng trước, trong và sau khi cho vay. Điều này có quan hệ nhân quả với chất lượng tín dụng. Đánh giá khách hàng càng chính xác, chất lượng tín dụng thu được càng cao bởi thông qua đánh giá ngân hàng sẽ định được mức độ an toàn về vốn đầu tư, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.


Muốn nâng cao chất lượng đánh giá khách hàng điều cần thiết là phải xây dựng được phương pháp phân tích kinh tế, xếp loại khách hàng thống nhất, kết hợp với hoạt động Marketing trên cơ sở số liệu thu thập được, qua báo cáo của khách hàng và sự thẩm định của cán bộ tín dụng.

· Thực hiện hiệu quả công tác thông tin phòng ngừa rủi ro


Thu thập, phân tích, xử lý kịp thời, chính xác các thông tin có liện quan đến khách hàng và thị trường luôn được coi là quan trọng hàng đầu trông công tác thẩm định tín dụng. Để công tác thông tin phòng ngừa rủi ro đạt hiệu quả, Chi nhánh NHCT Ba Đình cần:


- Tăng cường trang bị các phương tiện thông tin hiện đại cho tổ thông tin phòng ngừa rủi ro tại Chi nhánh để có điều kiện thu thập và cung cấp thông tin kịp thời.


- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin phòng ngừa rủi ro nhằm trang bị phương pháp tìm kiếm, tra cứu, phân tích các thông tin từ thị trường để cung cấp cho cán bộ tín dụng và lãnh đạo trước khi quyết định cho vay.


- Cần thiết phải có quy định cụ thể về trách nhiệm và nghĩa vụ gửi các báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh cho ngân hàng đối với các doanh nghiệp khách hàng theo đúng quy định đảm bảo thời gian và tính chính xác. Coi đây là một điều kiện bắt buộc để được tiếp tục quan hệ tín dụng.


- Nên có quy chế cụ thể về việc nhận, cung cấp thông tin cho trung tâm thông tin tín dụng (trung tâm thông tin tín dụng NHNN, trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro NHCT Việt Nam).


1.4/ Tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát


Công tác kiểm tra, kiểm soát là một công tác không thể thiếu được trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Chính thông qua công tác này mà ngân hàng nắm được thực trạng kinh doanh của mình, biết được những thông tin cần thiết về hoạt động kinh doanh của đối tác vay vốn. Trên cơ sở đó có những biện pháp củng cố và chấn chỉnh kịp thời, nâng cao chất lượng hoạt động của mình đặc biệt là trong hoạt động tín dụng.


Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, công tác kiểm tra, kiểm soát cần được tổ chức theo hướng: thiết lập một cơ chế vận hành hợp lý, có hiệu quả để giám sát các quá trình vận động của vốn tín dụng từ khi cho vay đến khi thu hồi hết nợ. Theo định hướng đó, cần tăng cường giám sát tình hình sử dụng tiền vay, trả nợ lãi của khách hàng, kiểm soát việc thực hiện chính sách, quy định của Ngành, của Đảng và Nhà nước.


Công tác giám sát phải đạt được các mục tiêu: thường xuyên nắm được tình hình tài chính và sự biến đổi trong các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; Phân định rõ ràng nguồn vốn nào dùng cho sản xuất, nguồn vốn nào dùng cho kinh doanh vì hiện nay các DNNN đang hoạt động rất đa dạng, kết hợp vừa sản xuất vừa kinh doanh và nhất là đối với các DNNN thuộc loại hình Tổng công ty 90,91; Nắm vững chu kỳ sản xuất và tiêu thụ của doang nghiệp để có kế hoạch giúp doanh nghiệp về vốn trong quá trình kinh doanh và thu nợ, thu lãi về cho ngân hàng; Ngoài ra cũng cần lưu ý đến những thông tin khác có liên quan đến các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để có biện pháp xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tăng cường hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

1.5/ Giải pháp về tổ chức nhân sự


Con người luôn đóng vai trò quyết định đến sự thành công hay thất bại của mọi hoạt động và tất nhiên không loại trừ các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do vậy, để góp phần nâng cao chất lượng tín dụng thì giải pháp về tổ chức nhân sự chính là một giải pháp rất quan trọng và có giá trị trong mọi giai đoạn phát triển của bản thân ngân hàng. Thực hiện giải pháp nhân sự sẽ tiến hành chủ yếu trên các phương diện sau.


- Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng: thường xuyên có kế hoạch tổ chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, cơ chế chính sách, pháp luật, thẩm định dự án, phân tích hoạt động kinh tế, thanh toán quốc tế, tin học, ngoại ngữ,…kết hợp giữa đào tạo chính quy với đào tạo tại chỗ giúp cho người cán bộ có đủ năng lực trình độ làm việc trong nước và quan hệ đối ngoại. Đối với những nhân viên cả mới và cũ đều cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của việc thường xuyên nghiên cứu, học tập để cập nhật những kiến thức về chuyên môn và những kiến thức xã hội khác, gắn lý luận với thực tiễn để có thể vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả khi cho vay.


- Kiện toàn công tác sử dụng cán bộ: tuỳ theo chức năng nhiệm vụ yêu cầu của từng vị trí công tác được phân công trong hoạt động tín dụng mà người cán bộ tín dụng cần phải có những tiêu chuẩn riêng cho phù hợp. Nhìn chung họ cần phải có đủ sức tiếp cận với cơ chế thị trường đa dạng, am  hiểu về chính sách pháp luật, có bản lĩnh phẩm chất chính trị tốt, trung thực gắn bó với nghề nghiệp và sự nghiệp của ngành. Đối với những cán bộ tín dụng đầu tư cho ngành nghề nào cũng phải hiểu được những vấn đề cơ bản có liên quan đến nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của ngành nghề đó, từ đó mới có thể làm tốt công tác tư vấn cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, sử dụng đồng vốn của ngân hàng.


- Có chế độ khuyến khích thưởng phạt vât chất đối với cán bộ làm công tác tín dụng: cần thiết có chế độ lương, thưởng khác nhau đối với những nhiệm vụ quan trọng khác nhau, tránh hiện tượng bình quân chủ nghĩa vì công tác tín dụng thực sự nặng nề, lắm rủi ro. Một sự đãi ngộ như nhau ở những vị trí khác nhau với năng lực và cường độ làm việc khác nhau sẽ làm triệt tiêu mọi nỗ lực, cố gắng sáng tạo. Do vậy, cần nghiên cứu áp dụng chế độ lương, thưởng ưu đãi đối với những người làm tốt công tác tín dụng như mở rộng, khai thác, chiếm lĩnh thị phần tín dụng tốt trên địa bàn,…những người có chất lượng trả nợ tín dụng cao như nợ quá hạn không có hoặc có tỷ lệ thấp và chỉ mạng tính tạm thời,…Bên cạnh đó cũng cần phải sử phạt nghiêm minh những hành vi cố tình vi phạm quy định hay hành vi lừa đảo, cương quyết xử lý thích đáng để làm gương và có tác dụng giáo dục, răn đe những người khác. 


Tóm lại, để khuyến khích năng lực làm việc của nhân viên tín dụng, xoá bỏ tư tưởng co cụm và tạo tâm lý phấn đấu trong công tác, việc bố trí cán bộ cần phân rõ trách nhiệm pháp lý của từng vị trí công tác, đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh,…có như vậy trong kinh doanh tín dụng sẽ hạn chế bớt rủi ro không đáng có do ý thức chủ quan của cán bộ ngân hàng hoặc khách hàng gây ra, tạo ra chất lượng cao trong hoạt động tín dụng.

1.6/ Đẩy mạnh các hoạt động thuộc Marketing ngân hàng

· Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng


Giữa khách hàng và ngân hàng luôn có mối quan hệ tương hỗ, ngân hàng hoạt động và tồn tại trên cơ sở các hoạt động của khách hàng. Một khách hàng nếu làm ăn có hiệu quả, thu được lợi nhuận cao thì tất nhiên sẽ trả nợ được ngân hàng, đồng thời có khả năng mở rộng quy mô, vay thêm vốn, tạo cơ sở cho ngân hàng hoạt động. Ngược lại một ngân hàng sẽ lâm vào tình trạng hoạt động yếu kém nếu có tỷ lệ nợ quá hạn lớn là hệ quả từ việc kinh doanh thua lỗ của khách hàng. Bởi vậy, việc ngân hàng cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh cho khách hàng là công cụ đắc lực giúp cho doanh nghiệp và ngân hàng cùng tồn tại và phát triển.


Làm dịch vụ tư vấn, ngân hàng nên đưa ra cho khách hàng những lời khuyên về các vấn đề: sáng kiến cải tiến mở rộng sản xuất kinh doanh, phát hiện bất hợp lý, giúp khách hàng tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, tư vấn cho khách hàng về hướng đầu tư và thị trường tiềm năng, dự đoán xu hướng phát triển của ngành nghề mà khách hàng đang hoặc có dự định kinh doanh. Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp các dịch vụ khác như môi giới cho hoạt động khác, dùng nghệ thuật liên kết khách hàng với nhau tạo cơ hội kinh doanh mới cho cả hai bên.

· Củng cố mối quan hệ với khách hàng


Cạnh tranh là một quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường. Trong kinh doanh ngân hàng, các ngân hàng phải cạnh tranh với nhau nhằm thu hút khách hàng về phía mình, ngoài ra các ngân hàng còn chịu sự cạnh tranh từ các tổ chức tài chính khác. Thực tế cho thấy, lôi kéo khách hàng đã khó, giữ được khách hàng lại càng khó hơn. Hơn thế nữa, chi phí để lôi kéo một khách hàng bao giờ cũng tốn kém hơn chi phí để duy trì một khách hàng truyền thống. Chính vì vậy, trong chính sách khách hàng của mình các ngân hàng cần phải củng cố mối quan hệ tốt với khách hàng và để có mối quan hệ tốt, ngân hàng nên tiến hành một số biện pháp:


- Đơn giản hoá thủ tục cho vay đối với các doanh nghiệp là khách hàng truyền thống, có uy tín tốt trên cơ sở đảm bảo an toàn. Đáp ứng kịp thời, nhanh chóng những nhu cầu của doanh nghiệp trong khả năng của ngân hàng, tạo tâm lý thoải mái, tín tưởng, yên tâm cho khách hàng.


- Ưu đãi về lãi suất, thời hạn, cách thức đối với khách hàng truyền thống. Bên cạnh việc giảm lãi suất do tiết kiệm chi phí trong kiểm tra, thẩm định giám sát khách hàng, Chi nhánh nên có chính sách giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp có dư nợ lớn, có quan hệ lâu với Chi nhánh nhằm mở rộng tín dụng.

· Nâng cao uy tín thông qua việc tăng cường các hoạt động dịch vụ thông tin, quảng cáo, tuyên truyền.

2/ Một số ý kiến và kiến nghị đối với DNNN, NHCT Việt Nam, NHNN, Chính phủ nhằm tạo điều kiện thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCT Khu vực Ba Đình

2.1/ ý kiến với DNNN

a/ DNNN phải xây dựng được phương án kinh doanh khả thi, có hiệu quả


Hiện nay, một trong số nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các ngân hàng không cho vay được là do khách hàng vay vốn không có dự án trình duyệt khả thi. Tình trạng này xẩy ra trên cả hai loại tín dụng ngắn và trung-dài hạn (đặc biệt là đối với tín dụng trung-dài hạn), góp phần gây nên hiện tượng ứ đọng vốn tại hầu hết các NHTM trong thời gian qua. Để có thể mở rộng hoạt động tín dụng, nâng cao hiêu quả sử dụng vốn và chất lượng tín dụng tại các NHTM đồng thời thoả mãn được nhu cầu vay vốn của khách hàng là các doanh nghiệp (DNNN) khi vay vốn các doanh nghiệp phải xây dựng được phương án kinh doanh khả thi, có hiệu quả.


Muốn có phương án kinh doanh khả thi, DNNN cần có phương pháp xác định phương án kinh doanh, chẳng hạn: điều tra xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm, xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp,…trên cơ sở nghiên cứu đó tiến hành lựa chọn phương án kinh doanh. Việc lựa chọn phương án kinh doanh phải dựa trên các chỉ tiêu chủ yếu của phương án như: khối lượng hàng hoá sản xuất được, doanh thu, chi phí sản xuất, thu nhập của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động,…Thêm vào đó, để phương án kinh doanh có hiệu quả cao các DNNN cần tính toán trước các tình huống sau:


- Sự biến đổi của nhu cầu thị trường về giá cả và chất lượng hàng hoá, sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh.


- Tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật và việc ứng dụng nhanh chóng các thành tựu đó vào trong sản xuất.


- Sự thay đổi của các chính sách nhất là thuế, lãi suất tín dụng, chính sách xuất nhập khẩu,…


- Những nguy cơ rủi ro có thể xẩy ra, chủ động xây dựng định hướng xử lý các rủi ro đó.

b/ DNNN, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần phải có giải pháp tạo vốn tự có


Vốn vẫn luôn là vấn đề khó khăn đối với nhiều DNNN mặc dù Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp, hướng tháo gỡ song khả năng khắc phục chưa cao, cho đến nay thiếu vốn đã trở nên phổ biến và khá nghiêm trọng trong hầu hết các doanh nghiệp. Thế nhưng, trong kinh doanh tín dụng tại các NHTM, một yêu cầu thiết yếu đặt ra là các DNNN phải có đủ vốn tự có tham gia vào sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ thì ngân hàng mới đầu tư vốn vay. Đây chính là điểm vướng mắc khiến cho nhiều doanh nghiệp gập khó khăn khi vay vốn và đem lại nguy cơ rủi ro cho ngân hàng cho vay.


Xuất phát từ tình hình thực tiễn hiện nay của nền kinh tế nước ta, các DNNN muốn tồn tại và phát triển, thích ứng nhanh với sự biến đổi của thị trường họ không nên quá trông chờ vào nguồn vốn do NSNN cấp hay phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng cho vay để tiến hành sản xuất kinh doanh mà bản thân từng doanh nghiệp phải chủ động tìm vốn, thích ứng linh hoạt, làm giàu chính đáng và hợp pháp cho bản thân doanh nghiệp và cho đất nước. Ngược lại, chính sự chủ động kinh doanh đó nếu đem lại hiệu quả tốt sẽ là một điều kiện đáng cân nhắc để Nhà nước xem xét cấp vốn bổ sung cho doanh nghiệp.


Đối với các DNNN có quy mô vừa và nhỏ, không đủ sức mạnh cạnh tranh, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ,…để có thể tạo vốn tự có bổ sung thì biện pháp cổ phần hoá là một biện pháp mang lại nhiều lợi ích. Cổ phần hoá có tác dụng huy động thêm vốn, thay đổi phương thức quản lý doanh nghiệp, tạo động lực phát triển và hoạt động có hiệu quả, khắc phục tình trạng công hữu vô chủ, chống tham nhũng tiêu cực.


c/Đổi mới công nghệ doanh nghiệp


Rất nhiều DNNN hiện nay có hệ thống máy móc thiết bị quá lạc hậu, năng lực sản xuất thấp, sản phẩm làm ra giá thành cao, chất lượng kém không cạnh tranh được trên thị trường. Đổi mới công nghệ doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết đối với các DNNN.


Đổi mới công nghệ là sự phát triển và hoàn thiện không ngừng các yếu tố của công nghệ dựa trên các thành tựu khoa học-kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh và đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng.
Hệ quả của việc đổi mới công nghệ là dẫn đến đổi mới sản phẩm, đây sẽ là biện pháp cơ bản, giữ vai trò quyết định để doanh nghiệp chiến thắng trong cạnh tranh, tăng lợi nhuận và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện đổi mới công nghệ doanh nghiệp cần lưu ý:


- Xác định rõ đối tượng chuyển giao công nghệ, giá cả và điều kiện phương thức thanh toán. Có thể xác định giá cả mua bán công nghệ theo vốn đầu tư, theo doanh thu, theo lợi nhuận hoặc theo thoả thuận giữa hai bên.


- Bảo đảm và sử dụng vốn có hiệu quả trong việc đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp cần thấy rõ vai trò của mình là chủ thể kinh doanh, người chủ đầu tư và là người đề xướng thực hiện đổi mới công nghệ. Nhà nước đóng vai trò định hướng tạo môi trường, điều kiện và chỉ tài trợ một phần cho những dự án đổi mới công nghệ thuộc chương trình trọng điểm của Nhà nước hoặc Bộ. Vốn đầu tư phải đi đôi với kỹ thuật, huy động vốn được nhiều hay ít, có hiệu quả hay không phụ thuộc vào nghệ thuật huy động vốn và sử dụng vốn tự có của doanh nghiệp.


- Nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp. Năng lực công nghệ của doanh nghiệp được đo bằng khả năng nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất của đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật của doanh nghiệp. Nếu năng lực công nghệ quá yếu thì không thể nắm vững sử dụng tốt công nghệ chứ chưa nói đến việc thực hiện thành công chuyển đổi công nghệ, cải tiến nó thích nghi với điều kiện ở Việt Nam.

d/ DNNN cần coi trọng lực lượng lao động, quan tâm đặc biệt đến các cán bộ chủ chốt và công nhân kỹ thuật lành nghề


Yếu tố quyết định thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp là lựa chọn bố trí đúng cán bộ, sử dụng đúng người, đúng việc, khai thác khả năng tối đa của cán bộ lãnh đạo, của đội ngũ công nhân viên chức đặc biệt là công nhân lành nghề.


Người lãnh đạo không chỉ là người có chuyên môn trong kinh doanh mà còn phải biết tổ chức khuyến khích tập hợp mọi cán bộ công nhân viên để tạo thành sức mạnh của tập thể cùng phấn đấu, phối hợp nhịp nhàng đưa doanh nghiệp phát triển đi lên. Để làm được điều đó, trong doanh nghiệp cần phải thực hiện kịp thời, thoả đáng chính sách khuyến khích về tinh thần và vật chất theo từng đối tượng căn cứ vào kết quả, chất lượng và hiệu quả đóng góp.


Tóm lại, với những ý kiến đối với DNNN trên đây nếu được thực hiện triệt để sẽ giúp cho các DNNN đủ sức tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Những doanh nghiệp này là khách hàng đáng tin cậy của ngân hàng, là cơ sở để ngân hàng có thể mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng.

2.2/ Kiến nghị với NHCT Việt Nam


- NHCT Việt Nam cần phải tiếp tục hoàn chỉnh và ban hành các chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn xác, định rõ được trách nhiệm của từng cán bộ tín dụng đến trưởng, phó phòng kinh doanh và giám đốc sao cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và chế độ NHNN quy định.


- Kịp thời đưa ra những văn bản hướng dẫn chi tiết các quyết định của NHNN áp dụng trong toàn hệ thống NHCT.


- Hoạt động của NHCT Việt Nam mang tính thống nhất và tập trung cao độ trong toàn hệ thống, vì vậy nếu một đơn vị thành viên trong hệ thống hoạt động kinh doanh không có hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của toàn hệ thống. Do đó, NHCT Việt Nam phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên trong hệ thống nói chung và Chi nhánh NHCT Ba Đình nói riêng. Trong công tác thanh tra kiểm soát cần phải có đội ngũ cán bộ là người am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt và phải được đào tạo thêm các kiến thức bổ trợ khác như nghiệp vụ thanh tra, pháp luật, quản lý nhà nước,…để kịp thời uốn nắn những sai sót, đưa hoạt động của các đơn vị thành viên được thống nhất theo đúng qui trình nghiệp vụ, thể chế của NHCT cũng như của Ngành, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trong toàn hệ thống.


- Hiện nay, NHCT Việt Nam đã có trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ nên để giải quyết những trình độ bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ mới trong nền kinh tế thị trường cần phải:


+ Tăng cường mở thêm các lớp học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ trong ngành cũng như ngoài ngành với đội ngũ giảng viên có trình độ giỏi và kinh nghiệm trong giảng dậy.


+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra tay nghề về các mặt nghiệp vụ nhất là nghiệp vụ tín dụng với cán bộ làm công tác tín dụng (đội ngũ quyết định sự thành bại trong kinh doanh của ngân hàng).


- NHCT Việt Nam sẽ tăng cường sự hỗ trợ cùng với Chi nhánh NHCT Ba Đình khai thác tìm kiếm các đối tác là những DNNN có quy mô lớn (như các Tổng công ty 90,91), làm ăn có hiệu quả, có phương án kinh doanh mang tính khả thi cao để tăng cường hoạt động tín dụng.

2.3/ Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước


- NHNN cần phải tập hợp các tổ chức trung gian tài chính trên địa bàn, dùng đòn bẩy tín dụng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế theo hướng CNH-HĐH trên cơ sở quan hệ giữa các tổ chức kinh tế là bình đẳng cùng phát triển.


- NHNN cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của các NHTM để ngăn ngừa những đổ bể về tín dụng như trong những năm vừa qua (nợ quá hạn khó đòi ở Công ty Minh Phụng EFCO; TAMEXCO;…) gây ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng tín dụng.


- NHNN cần tăng cường công tác thông tin tín dụng và phòng ngừa rủi ro bằng cách thành lập và nâng cấp, mở rộng hệ thống thông tin về khách hàng để cung cấp cho các tổ chức tín dụng. Ban hành quy chế cụ thể về trao đổi thông tin tín dụng giữa các tổ chức tín dụng.


Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngân hàng, thông qua đó NHNN giám sát, quản lý hoạt động của các NHTM. Bằng việc ứng dụng công nghệ tin học, các ngân hàng có thông tin chính xác, kịp thời, nhanh chóng, góp phần giảm được các rủi ro trong hoạt động tín dụng nói riêng cũng như hoạt động của ngân hàng nói chung.


- NHNN cần nhanh chóng hoàn chỉnh các văn bản, quy chế để nhanh chóng thực hiện Luật Ngân hàng thay thế cho 2 Pháp lệnh ngân hàng hiện nay không còn phù hợp nữa.

2.4/ Kiến nghị với Chính phủ


- Hoàn thiện các văn bản pháp lý cho DNNN. Trên cơ sở đó, tạo một môi trường pháp lý thuận lợi đối với hoạt động của các DNNN, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh cho các DNNN trên thị trường trong nước và quốc tế.


- Ban hành quy định kiểm toán bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp, chấn chỉnh việc kiểm tra và chấp hành kế toán, thống kê để ngân hàng có được các thông tin trung thực về doanh nghiệp, giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động tín dụng.


- Thúc đẩy việc thành lập thị trường chứng khoán, qua đó ngân hàng có thể mở rộng các dịch vụ và khai thác có hiệu quả hơn nguồn vốn nhàn rỗi. Góp phần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá các DNNN. Trong một doanh nghiệp vừa có cổ phần của nhà nước vừa có cổ phần của người lao động thì sẽ phát huy được tinh thần làm chủ của người lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh.


- Sớm ban hành một nghị định về bảo hiểm tín dụng. Việc phát triển nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng trong nước là một nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn tín dụng cho các ngân hàng, khắc phục các rủi ro về tín dụng và làm lành mạnh hóa hoạt động tín dụng của ngân hàng.


- Các cơ quan chức năng như Toà án, Viện kiểm soát, Công an, Thi hành án, Thanh tra NHNN cần có sự quan tâm hỗ trợ ngành ngân hàng trong việc xử lý thu hồi nợ, nhất là các khoản nợ mà người vay cố tình chây ú, trốn tránh trách nhiệm trả nợ và lừa đảo. Cần có những văn bản có tính chất liên ngành nhằm phối hợp, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư tín dụng.


Kết luận, tín dụng ngân hàng đang và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế đất nước, nó cũng có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bản thân từng doanh nghiệp, ngân hàng. Với vai trò đó, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay là phải khẩn trương khắc phục, ổn định và tiếp tục phát triển tín dụng một cách mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả, chất lượng. Điều này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở sự nỗ lực vượt bậc của Ngành ngân hàng và sự trợ giúp đắc lực từ các ngành các cấp có liên quan.

Kết luận


Nền kinh tế thị trường và yêu cầu của quá trình đổi mới đất nước đòi hỏi các ngân hàng cần hoàn thiện hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có hoạt động cơ bản là hoạt động tín dụng. Việc nâng cao chất lượng tín dụng không chỉ có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bản thân ngân hàng mà còn có tác dụng trực tiếp trong việc kích thích kinh tế phát triển, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đất nước, góp phần tạo sự ổn định và phát triển của nền kinh tế-xã hội.


Đối với hầu hết các Ngân hàng Thương mại ở nước ta hiện nay nói chung và  Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình nói riêng việc nâng cao chất lượng tín dụng khi cho vay doanh nghiệp nhà nước_đối tượng khách hàng chính hiện nay của nhiều ngân hàng thương mại đang là vấn đề thu hút được sự quan tâm. Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận và phân tích thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Khu vực Ba Đình, luận văn đã rút ra được những kết quả đã đạt, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và nhận định nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó. Từ đó mạnh dạn đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm giải quyết những tồn tại và tạo điều kiện để thực hiện những biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng để có thể phát huy được tác dụng của các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng thì nhất thiết phải có sự phấn đấu nỗ lực và phối hợp đồng bộ từ cả hai phía ngân hàng và doanh nghiệp, ngoài ra cũng cần có sự hỗ trợ rất lớn từ phía Nhà nước và các cấp ngành có liên quan. 


Hy vọng rằng những giải pháp đề xuất trong luận văn sẽ đem lại đóng góp nhỏ bé trong việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhà nước tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình.

Phụ lục

Các chỉ tiêu đánh giá về tình hình kinh doanh

1-Tỷ lệ lãi gộp so với doanh thu bán hàng (L1)

	                  Lãi gộp                  100


L1=--------------------------- x --------=….%

          Doanh thu tiêu thụ           1


Tỷ lệ này biểu thị mức lãi trên một động doanh thu, khi đánh giá ta phải xem xét tỷ lệ đó ở các thời điểm trong các quý, các năm để thấy được xu thế vận động của nó.

2-Tỷ lệ doanh lợi vốn tự có (L2)

	             Lãi ròng          100

L2= -------------------x--------=…%

             Vốn tự có           1


Tỷ lệ này là thước đo của công tác quản lý để sinh lãi nhằm trả cho các chủ sở hữu của DN.

3-Tỷ lệ doanh lợi của tài sản có (L3)

	                              Lãi ròng                        100

L3= -------------------------------------------x-------=…%

            Tổng sản phẩm có (trung bình)          1


Tỷ lệ này là một thước đo rất quan trọng của khả năng sinh lời và phương pháp quản lý có hiệu quả. Nó cho phép tính con số lãi mà DN đang thu được từ các tài sản có được sử dụng để tạo ra khoản lãi đó.

4-Tỷ lệ lãi tái đầu tư (L4)

	L4= (Lợi nhuận – Thuế – Lãi cổ phần + Khấu hao)/ Tài sản có hữu hình                                 


Đẳng thức tử số là lợi nhuận thu được trong một thời gian, hiện được giữ lại cho công việc kinh doanh. Tỷ lệ này liên quan đến khả năng trả nợ lâu dài của DN.

5-Tỷ lệ khả năng thanh toán lãi vay (L5)

	L5= (Lợi nhuận ròng + Lãi nợ vay)/ Lãi nợ vay


Tỷ lệ này thể hiện khả năng sử dụng tiền lãi thực hiện của khách hàng để thanh toán lãi vay.

6-Hệ số tài trợ

	Hệ số tài trợ = Nguồn vốn hiện có của DN/ Tổng nguồn vốn DN đang sử dụng


Hệ số này cho phép đánh giá khả năng cân đối TC của DN để đáp ứng các khoản nợ phải trả, đánh giá khả năng tự chủ về TC của DN cao hay thấp. 

7-Số vòng quay toàn bộ vốn (V)

V= Doanh thu tiêu thụ/Tổng số vốn
Chỉ tiêu này thể hiện khả năng quay vòng vốn của DN, qua đó xem xét hiệu quả sử dụng vốn của DN, nhất là vốn vay. 

Ban Giám Đốc
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